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tỉnh nam định

Thành tỉnh ở địa phận hai xã Tức Mặc, Năng Tĩnh huyện Mỹ Lộc. Năm Minh Mệnh thứ 14 (1833)
vâng mệnh xây tường gạch ở ngoài thành, chu vi 830 trượng 7 thước 3 tấc; cao 6 thước 7 tấc. Trên
thành đắp ụ tường cao 2 thước 5 tấc, ngoài có hào dài hơn 858 trượng, mặt hào rộng 10 trượng, sâu
hơn 6 thước. Năm Tự Đức thứ 15 (1862) vâng mệnh xây thêm ở ngoài 4 cửa thành mỗi cửa một luỹ
đất hình nhọn, dài 18 trượng 7 thước 2 tấc; hào rộng 2 trượng, sâu 2 thước 5 tấc. Mở 4 cửa ngách. Từ
cửa ngách phía nam đến bờ sông Vị dài hơn 100 trượng.

Tỉnh hạt1 phía đông giáp hai huyện Vĩnh Lại, Vĩnh Bảo tỉnh Hải Phòng2, lấy giữa sông làm giới
hạn3. Phía tây giáp ba huyện Gia Viễn, Yên Khánh và Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, lấy giữa sông làm giới
hạn4. Phía đông nam giáp biển lớn. Phía bắc gần ba huyện Thanh Liêm, Bình Lục và Nam Xương tỉnh
Hà Nội5, lấy giữa sông làm giới hạn6. Phía đông bắc gần ba huyện Hưng Nhân, Thần Khê và Diên Hà
tỉnh Hưng Yên, lấy giữa sông và con đường nhỏ làm giới hạn.

Tỉnh hạt có 4 phủ, gồm 18 huyện, 141 tổng, 834 xã, 85 thôn, 36 trang, 32 trại, 22 lý, 59 ấp, 11 giáp,
5 phường, 1 tuần, 1 sở.

Phủ Xuân Trường, 5 huyện:
Kiêm lý huyện Giao Thủy.
Thống hạt 4 huyện: Mỹ Lộc, Thượng Nguyên, Nam Chân, Chân Ninh.

Chánh phân phủ Nghĩa Hưng, 4 huyện:
Phủ Nghĩa Hưng: kiêm lý huyện Đại An; thống hạt huyện Vụ Bản.
Phân phủ Nghĩa Hưng: kiêm lý huyện ý Yên; thống hạt huyện Phong Doanh.

Phủ Kiến Xương, 4 huyện:
Kiêm lý huyện Vũ Tiên; thống hạt huyện Thư Trì, Chân Định, Tiền Hải.

                                                     
1 Tỉnh Nam Định : Thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ; đầu thời thuộc Đường là đất Tống Châu thuộc

Giao Châu. Từ năm Vũ Đức 4 (621) thấy có tên huyện Nam Định thuộc Tống Châu (Đường thư, Địa lý chí).
Nhà Đinh đặt làm đạo, nhà Tiền Lê và nhà Lý đặt làm lộ (chưa rõ tên). Đời Trần là lộ Thiên Trường và lộ Long
Hưng (tương ứng phủ Thái Bình và phân phủ Thái Bình đời Nguyễn). Thời thuộc Minh là ba phủ Trấn Man,
Phụng Hoá, Kiến Bình. Đời Lê Thái Tổ thuộc Nam đạo. Đời Lê Thánh Tông đặt Thiên Trường thừa tuyên
(1469), sau đổi làm Sơn Nam thừa tuyên (1469), gồm 9 phủ: tỉnh Nam Định tương ứng với 5 phủ: Nghĩa Hưng,
Thiên Trường, Tiên Hưng (huyện Thanh Lan), Kiến Xương, Thái Bình. Đời Mạc lấy 2 phủ Kiến Xương và
Thái Bình (của Sơn Nam) đặt thuộc vào trấn Hải Dương. Đời Lê Trung hưng, từ niên hiệu Quang Hưng (1578-
1599) lấy lại như cũ. Năm Cảnh Hưng 2 (1741) chia Sơn Nam làm 2 trấn Thượng, Hạ: tỉnh Nam Định (đời
Nguyễn) gần trọn trấn Sơn Nam Hạ. Đầu triều Nguyễn vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi gọi là
trấn Nam Định. Năm thứ 10 (1829) lập thêm huyện Tiền Hải. Năm thứ 13 (1832) chia lại các tỉnh trong toàn
quốc: tách 3 huyện Hưng Nhân (tức Ngự Thiên), Diên Hà, Thần Khê đặt thuộc vào tỉnh Hưng Yên, phần còn
lại làm tỉnh Nam Định . Năm Minh Mệnh 14 (1833) đặt thêm huyện Chân Ninh (tách từ Nam Chân).
Từ đời Tự Đức đến đời Đồng Khánh vẫn gồm 4 phủ, 18 huyện. Sau thời gian hợp nhất ba tỉnh Hà Nam Ninh,
nay đã tách riêng, gọi là tỉnh Nam Định như trước.

2 Ngv.: Hải Phòng. Địa danh Hải Phòng lúc đầu là nơi đóng trị sở của Hải phòng sứ (chức quan phòng thủ bờ
biển) thuộc tỉnh Hải Dương, tháng 8 năm Đồng Khánh 2 (9-1887) lập nha Hải Phòng; 2 tháng sau, 11-1887 đặt
tỉnh Hải Phòng.

3 Tức sông Thái Bình từ ngã ba sông Luộc chảy ra cửa biển Thái Bình.
4 Tức sông Hồng từ ngã ba Mông chảy ra cửa Liêu.
5 Tỉnh Hà Nội lập năm Minh Mệnh 12 (1831) bao gồm cả các huyện nói trên (nay thuộc tỉnh Hà Nam).
6 Tức sông Hồng từ ngã ba Hoàng Giang (ngã ba Vường) chảy ra cửa Liêu.
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Chánh phân phủ Thái Bình, 5 huyện:
Phủ Thái Bình kiêm lý huyện Đông Quan; thống hạt huyện Thanh Quan, Thụy Anh.
Phân phủ Thái Bình kiêm lý huyện Phụ Dực; thống hạt Quỳnh Côi.

Số ruộng toàn tỉnh: 416.407 mẫu 3 sào 11 thước 6 ly.

Số đất toàn tỉnh: 1.001.573 mẫu 4 sào 3 tấc 7 phân 1 ly.

Đinh số: 64.072 người.

Lính tuyển: 6.778 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 295.183 quan 6 mạch 21 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 451.815 hộc, 17 bát 5 vốc.

Phong tục:

Dân tứ chiếng ở đông đúc xung quanh tỉnh lỵ, nhiều kỹ nghệ mà chuộng thói xa xỉ. Người buôn
bán đầy chợ. Hàng nước ngoài1 vào qua Trà Lý; thuyền buôn, tàu thuyền buôn vào qua cửa Liêu đưa
hàng vào cất trữ để mua bán trao đổi đưa đi các nơi, trăm thứ thật dồi dào. Ngày Tết đốt pháo trúc;
Nguyên tiêu, Trung thu đốt đèn, cùng là ngày xuân đi chơi ngắm cảnh, qua lại chúc mừng nhau, tiếng
tơ tiếng trúc râm ran, gọi là cảnh phồn thịnh. Đó là tập tục của dân quanh tỉnh thành. Còn như dân quê
gốc trong tỉnh phần nhiều chăm xẻn, chất phác, không giống như người tỉnh thành.

Đất đai hợp với lúa nước. Dân chúng phần nhiều chỉ chuyên làm nông, khi nhàn rỗi thì chuyển làm
các việc khác, các nghề thợ và buôn bán ít hơn các nơi khác. Học trò chăm chỉ học hành, mỗi khoa
thường có tới 16, 17 người đỗ thi hương, đỗ đại khoa cũng kẻ trước người sau tiếp nối. Đàn bà con gái
ở thôn quê thường lấy việc nuôi tằm dệt vải lụa làm nghề. Đại để dân chúng cần cù không hoang dâm,
phúc hậu không trộm cắp. Duy nơi đất đai màu mỡ nhiều ruộng công, các nhà phú hào thường bao lấy
để chiếm canh, còn dân nghèo lại không được giao ruộng, cho nên thường hay sinh ra kiện tụng. Lại
như dân ven biển nhiều người hung tợn. Như vùng biển hoang vắng ở Chân Ninh, Đại An thường có
trộm cướp tụ tập, thường xuyên bắt bớ truy nã cũng không chấm dứt được. Cái thế ở đây gây ra như
vậy cũng là tất nhiên vậy. Các ngày lễ tiết hàng năm cùng là tập tục chung về cưới xin, ma chay thì đại
khái cũng gần giống như các tỉnh khác.

Sản vật:

Toàn hạt lúa thu nhiều, lúa hè ít. Các nơi đất cao cũng hợp với việc trồng dâu, bông. Xã Thái La
huyện Vụ Bản biết dệt tất, các nơi khác thì chỉ dệt vải lụa. Bờ biển nhiều cỏ tạp dùng để đun nấu, lại có
cây cói lá nhỏ mà dài, dùng để lợp nhà và dệt chiếu. Một số nơi có nguồn lợi cá muối, nhưng cũng
không nhiều. ở sông lớn có loại cá trắm2, con to có thể dài đến hơn hai thước. Dưa có các loại; dưa
chuột, bí đao, dưa hấu, mướp. Rau có rau cải, củ cải, hành, tỏi. Quả có quả vải, nhãn, quýt, bưởi, mít,
đào, mận, cam sành. Hoa có lan, mai, sen, cúc, tử vi. Gia cầm có gà, ngỗng v.v... là các sản vật thông
thường, cũng giống như các tỉnh khác. Duy có rau cải cuốn (còn có tên là rau Quan Âm3) sản xuất ở
Giao Thủy, Chân Ninh; bưởi ngon ở Thanh Quan. Rươi thì ở các huyện Giao Thủy, Chân Ninh, Thanh
Quan đều có.

Khí hậu:

Tỉnh hạt hàng năm vào mùa xuân khí hậu ấm áp, lâm thâm mưa phùn. Vào hè thường nắng nóng,
nước sông dâng cao, cũng có sấm to mưa lớn. Mùa thu bớt nóng, khí trời mát mẻ, cũng thường có mưa

                                                     
1 Ngv.: Ngoại bạc chi hoá.
2 Ngv.: Thanh ngư , cũng viết : "Thanh ngư cá trắm xanh vây tròn mình" (CNNÂ).
3 Còn gọi: quyển giới thái .
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dầm và dông bão; khi sắp có bão thường có hiện tượng báo trước. Mùa đông gió bấc rất lạnh. Về khí
đất thì các huyện gần biển phần nhiều có chướng khí lạnh, ẩm. Các huyện ở gần biển phần nhiều có
chướng khí hàn thấp. Các huyện miền trên thì cũng tạm được bình thường. Thủy triều thì về cuối thu
đầu đông thường dâng cao, còn các tháng khác thì giảm xuống. Việc nông lấy tiết mang hiện1 gieo mạ,
tháng sáu xuống cấy, đến tháng mười thì gặt. Riêng vùng ruộng biển thì phải cấy sớm, giữa tháng chín
đã thu hoạch. Ruộng chiêm lấy đầu tiết sương giáng2 gieo mạ, tháng mười hai và đầu xuân xuống cấy,
tháng tư tháng năm năm sau lục tục gặt hái. Khí hậu toàn tỉnh hạt đại để giống nhau.

Sông núi:

Toàn hạt địa thế bằng phẳng rộng vắng. Duy huyện Vụ Bản có núi Trang Nghiêm, núi Tiên Hương,
núi Xuân Bảng, núi Gôi (Côi Sơn), núi Hổ, núi Lê Xá. Huyện ý Yên có núi Phi Lai, núi Thiên Kiện.
Huyện Phong Doanh có núi Ngô Xá, núi Bảo Đài, núi An Hòa, núi Mai Độ, đều là núi đất xen đá đột
ngột nhô lên giữa đồng bằng, duy có núi Hổ lèn vách dựng đứng, cây cỏ um tùm khác hẳn các núi
khác. Núi Bảo Đài có chùa Cực Lạc; núi Tử Mặc có chùa Phi Lai, cũng là nơi du ngoạn được.

Sông lớn phía đông nam tỉnh hạt, đầu địa giới huyện Thượng Nguyên là hạ lưu sông Nhị, chảy
xuống phía nam đến ngã ba sông Hoàng Giang:

-Dòng chính chảy xuống qua phía đông phủ thành phủ Xuân Trường, rồi chia làm hai nhánh:
Một nhánh chảy về phía đông đổ ra hai tấn Lạt và Lân; một nhánh chảy về phía tây đến tấn Lác.
-Dòng bên trái làm thành cửa sông xã Thượng Hộ huyện Thư Trì, chảy xuống qua thành phủ
Kiến Xương, qua ba huyện Vũ Tiên, Chân Định, Thanh Quan, đổ ra cửa Trà Lý.
-Dòng bên phải làm thành cửa sông trang Đệ Tứ huyện Mỹ Lộc, tức là sông Vị, quanh co uốn
khúc bao quanh tỉnh thành, rồi chảy về phía tây nam, qua bốn huyện Vụ Bản, Thượng Nguyên,
Nam Chân, Đại An, thông với ngã ba Độc Bộ rồi hợp dòng đổ vào cửa Liêu.

Sông phía tây tỉnh hạt, đầu địa giới xã Dũng Quyết huyện ý Yên cũng là một phân lưu từ sông
Nhị, chảy qua huyện ấy và hai huyện Phong Doanh, Đại An, cũng chảy đến ngã ba Độc Bộ rồi đổ vào
cửa Liêu; phía tây sông tức là địa giới tỉnh Ninh Bình.

Hai sông phía đông tỉnh hạt trên từ sông Luộc tỉnh Hưng Yên chảy xuống:
-Một dòng từ xã Tang Thác huyện Quỳnh Côi chảy qua huyện ấy và các huyện Đông Quan, Phụ
Dực, Thanh Quan, Thụy Anh rồi đổ ra cửa Diêm Hộ.
-Một dòng từ xã Nghi Phú huyện Quỳnh Côi, chảy qua huyện ấy và hai huyện Phụ Dực, Thụy
Anh rồi đổ ra cửa biển Thái Bình; phía đông sông là địa giới tỉnh Hải Dương.

Lại có sông Ba Sát từ xã Chân Ninh huyện Mỹ Lộc, chảy qua huyện ấy và hai huyện ý Yên,
Phong Doanh, hợp với đoạn giữa sông Vĩnh Trị huyện Đại An. Một nhánh chảy ra hai cửa cống Hoàng
Đan, Thiên Phái. Còn một nhánh nữa, cùng là các sông mới đào, xem ở phần ghi về các phủ huyện.

Cửa biển:

Tấn Liêu: ở huyện Đại An, là đường của tàu thuyền trong Kinh và các tỉnh miền Bắc ra vào.

Tấn Lác: ở huyện Chân Ninh.

Tấn Ba Lạt, tấn Lân, tấn Lạn: đều ở huyện Giao Thủy, bị cát bồi lấp thành nông hẹp, thuyền bè ít
khi ra vào.

Tấn Trà Lý: ở huyện Tiền Hải, thuyền bè của người Thanh ra vào tấp nập, ở cửa tấn có đền Huệ
Phi. Người Thanh dựng phố chợ bên bờ để ở.

Tấn Diêm Hộ: ở huyện Thụy Anh, cũng nông và hẹp, chỉ có thuyền bè loại nhỏ mới ra vào được.

                                                     
1 Mang hiện: khoảng ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 6 dương lịch, cũng gọi là tiết Tua rua mọc, lúa bắt đầu trổ đòng.
2 Sương giáng: khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng 10 dương lịch.
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Từ tấn Liêu, tấn Lác, tấn Ba Lạt, tấn Lân, tấn Lạn ngược dòng1 lên đến thành tỉnh đều mất gần một
ngày. Từ hai tấn Trà Lý, Diêm Hộ đến thành tỉnh mất nửa ngày.

Đồn luỹ:

Luỹ Bình Hải: ở xã Quần Liêu huyện Đại An, mặt hướng về phía nam, bên trong dài 47 trượng,
rộng 44 trượng, bốn mặt có lũy đất cao 7 thước, mặt lũy dày một trượng, chân lũy dày hai trượng.
Đóng giữ đồn ấy có một viên thành thủ úy, hai viên suất đội của hai đội Bảo thủ (giữ bảo) và Bình hải
(tuần tra biển) và một trăm tên lính. Khi cần phải phòng chặn thì phái thêm biền binh đến, xong việc
lại rút về. Trên bốn mặt luỹ mỗi mặt đều đặt 11 cỗ súng đồng Oanh sơn và 2 cỗ súng đồng Quá sơn.

Luỹ Trà Lý: ở xã Trà Lý huyện Chân Định, mặt hướng về phía đông, bên trong dài 28 trượng, rộng
10 trượng, bốn mặt có lũy đất: Luỹ cao 6 thước 5 tấc, mặt lũy dày 5 thước, chân lũy dày 1 trượng 5
thước. Đóng giữ luỹ ấy có một viên Phòng tiệt quản, 5 viên Suất đội và 230 tên binh đinh. Trên mặt
luỹ nhìn xuống sông đặt hai cỗ súng đồng Oanh sơn, một cỗ súng gang Tích sơn.

Đồn Ba Lạt: ở xã An Tứ huyện Giao Thủy, mặt hướng về phía nam, hình bán nguyệt, bên trong dài
14 trượng 4 thước. Lũy đất cao 6 thước 3 tấc, mặt lũy rộng 5 thước, chân lũy dày 1 trượng 4 thước.
Mặt sau đắp một lũy dài 117 trượng, cao 7 thước. Mặt lũy rộng 6 thước, bậc thứ hai rộng 6 thước 5 tấc.
Có một viên Tấn thủ, thêm một viên Suất đội quản đội thuộc quân Định Hải gồm 50 tên lính, đặt hai
cỗ súng gang Thành công.

Tấn Diêm Hộ: ở xã Diêm Hộ huyện Thụy Anh, mặt hướng về phía nam, bên trong dài 13 trượng,
rộng 11 trượng. Bốn mặt có lũy đất, cao 7 thước 5 tấc, mặt luỹ rộng 4 thước, chân rộng 2 trượng 5 tấc.
Có một viên tấn thủ. Mặt lũy đặt một cỗ súng gang Oanh sơn, một cỗ súng gang Tích sơn.

Tấn Lân Hải: ở xã Đông Hào huyện Giao Thủy. Có một viên tấn thủ.

Tấn Hà Lạn: ở xã Hà Lạn huyện Giao Thủy. Có một viên tấn thủ.

Đồn Lộng Khê: ở xã Lộng Khê huyện Phụ Dực. Đồn cũ bên sông bị sụt lở. Đồn mới nhân nơi sẵn
có hào lũy ở chỗ dân cư đắp thêm cổng lầu, hố súng. Đóng giữ đồn này nguyên có một viên Hiệp quản
hiệu phái, 10 lính thú2, 50 lính dõng3; đặt 1 cỗ súng gang Tích sơn.

Đồn Ninh Mỹ: ở xã Ninh Mỹ huyện Chân Ninh.

Doanh trại Thiền Quan: ở xã Thiền Quan huyện Thanh Quan. Có một viên quản cơ, bốn viên suất
đội, hai trăm tên lính.

Đồn Hà Cát, đồn Phương Viên: ở xã Hà Cát huyện Giao Thủy (do trước đây xảy ra việc sai quân
đến đặt súng, sau yên việc rút về).

Đồn Độc Bộ: ở xã Độc Bộ huyện Đại An.

Đồn Phù Sa: ở xã Phù Sa huyện Đại An.

Đồn Hữu Bị: ở xã Hữu Bị huyện Mỹ Lộc.

Đồn Ngô Xá: ở xã Ngô Xá huyện Mỹ Lộc.

Đồn Tức Tranh: ở xã Tức Tranh huyện Tiền Hải.

Đồn An Tứ: ở xã An Tứ huyện Giao Thủy.

Danh thắng:

Đàn Tiên Nông: ở phía nam thành tỉnh.

Đàn Xã tắc, miếu Văn Thánh, miếu Khải Thánh, miếu Thành hoàng: ở phía tây thành tỉnh.

                                                     
1 Nguyên văn chép nhầm là "nghi lưu ", đúng là chữ: "nghịch lưu " (ngược dòng).
2 Thú binh: quân đồn trú của triều đình.
3 Dũng binh: quân nghĩa dũng, tức quân địa phương.
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Miếu Hội đồng: ở phía bắc ngoài thành tỉnh.

Miếu Kỳ Phong: ở bờ sông xã Thụ ích huyện Đại An.

Miếu Quan Đế: ở phía đông nam thành tỉnh.

Đền Thiên Hậu, đền Quan Thánh: ở xã Minh Hương.

Ruộng tịch điền: ở phía nam ngoài thành.

-Phủ Kiến Xương có:

Miếu Cao Lang, đền Trình Hậu Triệu Vũ Đế, miếu Triệu Vũ Đế, miếu Tiền Lý Nam Đế, miếu
Quang Thục Hoàng thái hậu nhà Lê, đền Đỗ Thượng thư, đền Đạt Ma thiền sư, đền Trần Minh Tông.

-Phủ Nghĩa Hưng có:

Miếu Kỳ Phong, miếu Triệu Việt vương, miếu Đinh Tiên Hoàng, đền thần Thủy Tế, miếu Trần Thái
Tông, đền Lương Trạng nguyên, đền Liễu Hạnh phu nhân, đền Phạm Tướng quân, chùa Tiên Sơn, chùa
Nén Sơn.

-Phủ Xuân Trường có:

Chùa Thần Quang, chùa Phổ Minh, miếu Trần triều, tháp Phổ Minh, cung cũ nhà Trần, đền Trần
Hưng Đạo vương, lăng Trần Minh Tông, quán Đại Thánh, chùa Thùy Hồng, chùa Đại Bi, đền Kiểu
Tam Chế.

-Phủ Thái Bình có:

Miếu Lý Nam Đế, miếu Ngô Đồng, miếu Đế Thích, miếu phu nhân nhà Tống ở Càn Hải, chùa
Trung Liệt, đền Quách Thượng thư.

Phân phủ Thái Bình có:

Miếu Đông Hải Đoàn thần, miếu Không Lộ Giác Hải thiền sư.

Phân phủ Nghĩa Hưng có:

Miếu Trần Anh Tông (2 miếu), đền Minh Không thiền sư, chùa Phi Lai, miếu Lê Đại Hành, miếu
Đinh Tiên Hoàng, đền Lương Quận công, chùa Cực Lạc.

Đường đi:

-Một đường quan báo, phía tây từ trạm Ninh Đa tỉnh Ninh Bình đến trạm Nam Đội, qua thành tỉnh,
đến trạm Nam Hoàng rồi thông thẳng đến trạm An Xá tỉnh Hải Dương.

-Một đường quan báo cũ từ thành tỉnh qua hai huyện Vụ Bản, Phong Doanh đến bến đò Dục Thúy
tỉnh Ninh Bình, đi hết chừng 4 canh giờ, so với đi đường quan báo mới thì gần hơn, người buôn phần
nhiều đi đường này.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến phủ Xuân Trường, đi bộ hết chừng 2 canh giờ, đường thủy chừng
già nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến phủ Nghĩa Hưng, đi bộ chừng già nửa ngày. Đường thủy từ
thành tỉnh xuống, xuôi dòng thì hết khoảng canh rưỡi, ngược dòng phải đi mất một ngày một đêm.

-Một đường nhỏ từ thành tỉnh đến phủ Kiến xương, đi bộ chừng nửa ngày. Đường thủy từ thành
tỉnh xuống, xuôi dòng hết độ nửa ngày, ngược dòng hết chừng một ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ đến phủ Thái Bình, đi bộ chừng một ngày. Đường thủy chừng hai ngày.
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Phủ Xuân Trường

Phủ Xuân Trường1 ở về phía đông nam thành tỉnh. Đi đường bộ hết độ hai canh, đi đường thủy
chừng già nửa ngày.

Phủ kiêm lý huyện Giao Thủy; thống hạt bốn huyện Mỹ Lộc, Thượng Nguyên, Nam Chân và Chân
Ninh. Phủ lỵ đặt ở xã Nhương Đông huyện Giao Thủy, hướng về phía nam. Thành đất dài rộng đều 27
trượng, cao 7 thước 8 tấc, chân thành dày 1 trượng 5 thước. Hào rộng 4 trượng, sâu 3 thước.

Phủ hạt phía đông giáp phủ Kiến Xương, phía tây giáp phủ Nghĩa Hưng, phía bắc giáp huyện Nam
Xương tỉnh Hà Nội, phía nam giáp biển lớn.

Đông tây cách nhau 47 dặm. Nam bắc cách nhau 65 dặm.

Phủ kiêm lý 1 huyện Giao Thuỷ.

Huyện Giao Thủy, gồm 12 tổng:
1.Tổng Đỗ Xá 2.Tổng Hành Thiện 3.Tổng Kiên Lao 4.Tổng Hoành Thu
5.Tổng Hộ Xá 6.Tổng Thủy Nhai 7.Tổng Hoành Nha 8.Tổng Cát Xuyên
9.Tổng Trà Lũ 10.Tổng Tân Khai 11.Tổng Hà Cát 12.Tổng Lạc Thiện

Các huyện thống hạt: 4 huyện Thượng Nguyên, Mỹ Lộc, Nam Chân, Chân Ninh, gồm 25 tổng.

1-Huyện Thượng Nguyên, 5 tổng:
1.Tổng Cổ Viễn 2.Tổng Bách Tính 3.Tổng Hư Tả 4.Tổng Đồng Phù
5.Tổng Cao Đường

2-Huyện Mỹ Lộc, 7 tổng:
1.Tổng Đông Mặc 2.Tổng Mỹ Trọng 3.Tổng Ngũ Trang 4.Tổng Ngọc Lũ
5.Tổng Đệ Nhất 6.Tổng Hữu Bị 7.Tổng Như Thức

3-Huyện Nam Chân, 6 tổng:
1.Tổng Bái Dương 2.Tổng Sa Lung 3.Tổng Diên Hưng 4.Tổng Cổ Da
5.Tổng Thi Liệu 6.Tổng Cổ Nông

4-Huyện Chân Ninh, 7 tổng:
1.Tổng Thần Lộ 2.Tổng Phương Để 3. Tổng Ngọc Lạc 4.Tổng Ninh Nhất
5.Tổng Văn Lãng 6.Tổng Diên Hưng 7.Tổng Quần Anh

Số ruộng trong toàn phủ: 142.240 mẫu 4 sào 1 thước 2 tấc 6 phân 4 ly.

Số đất: 47.569 mẫu 9 sào 8 thước 2 phân 1 ly.

Nhân số: 25.718 người.

Lính tuyển: 2.564 người.

                                                     
1 Phủ Xuân Trường: Thời Lý - đầu Trần là vùng ven biển có các hương như hương Hải Thanh  (ghi

trong Thiền uyển tập anh), hương Tức Mặc  (hiện chưa biết đủ). Sử ghi: Năm Thiệu Long 5 (1262) đời
Trần Thánh Tông đổi hương Tức Mặc làm phủ Thiên Trường (có thể chỉ cả vùng rộng có hương Tức
Mặc, hương Hải Thanh v.v...). PĐĐD dẫn Thanh nhất thống chí ghi là hương Đa Mặc  và nói: "Đa Mặc
là quê nhà Trần, dựng hành cung ở đấy mỗi năm đến một lần để không quên gốc, cho nên đổi gọi là Thiên
Trường". Thời thuộc Minh đổi làm phủ Phụng Hoá  (gồm 4 huyện: Mỹ Lộc, Giao Thuỷ, Tây Chân,
Thuận Vi). Nhà Lê lấy lại tên phủ Thiên Trường (gồm 4 huyện: Mỹ Lộc, Thượng Nguyên, Nam Chân, Giao
Thuỷ), cho đến đầu đời Nguyễn vẫn giữ như thế. Năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) cắt 7 tổng của huyện Nam
Chân để lập thêm huyện Chân Ninh. Năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ "thiên " là từ tôn kính, đổi làm phủ
Xuân Trường . Như vậy phủ Thiên Trường đời Lê cũng như phủ Xuân Trường đời Đồng Khánh là phần
lớn tỉnh Nam Định hiện nay, bao gồm Thành phố Nam Định và các huyện Giao Thuỷ, Mỹ Lộc, Xuân Trường,
Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh và phần phía nam huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam).
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Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 187.900 hộc 34 bát 6 vốc 5 nắm.
-Nộp bằng tiền: 19.307 quan 4 mạch 12 đồng tiền1.

Phong tục:

Phong tục trong 5 huyện đại khái là cần kiệm chất phác thuần hậu, bản chất ngay thẳng, ít phù
phiếm. Duy huyện Mỹ Lộc gần tỉnh nên có phần xa hoa lả lướt. Còn như dân miền ven biển phần
nhiều quê mùa hủ lậu, không giống dân miền giữa. Dân theo đạo Gia Tô ước chỉ hai phần mười.

Sản vật:

Hai huyện Giao Thủy, Chân Ninh có rươi (tức đại hỏa trùng), rau cải cuốn (còn có tên là rau Quan
âm).

Khí hậu:

Các thôn trang gần biển ở hai huyện Chân Ninh, Giao Thủy phần nhiều có sương độc. Ruộng biển
thì khoảng trung tuần tháng chín đã thu hoạch. Các xã miền trên khí hậu như ở ba huyện Nam Chân,
Thượng Nguyên, Mỹ Lộc, đại để cũng giống các huyện khác.

Núi sông:

Năm huyện đều không có núi.

-Sông lớn trên từ ngã ba sông Vường2 chảy xuống phía nam đến bến đò Cá Rô xã Dũng Nghĩa, chia
làm hai nhánh. Một nhánh chảy về phía tây nam, hội nước vào cửa Lác. Một nhánh chảy về phía đông
nam, hội nước vào cửa Ba Lạt.

Danh thắng:

Huyện Giao Thủy có chùa Thần Quang.

Huyện Mỹ Lộc có chùa Phổ Minh, miếu Trần triều, tháp Phổ Minh, cung cũ nhà Trần, đền Trần
Hưng Đạo vương, lăng Trần Minh Tông, quán Đại Thánh.

Huyện Nam Chân có chùa Thùy Hồng, chùa Đại Bi, đền Kiểu Tam Chế.

Đường đi:

-Một đường từ phía bắc phủ đi lên đến thành tỉnh.

-Một đường từ phía nam phủ đi xuống đến cửa tấn Ba Lạt.

Huyện Giao Thủy

Huyện Giao Thuỷ3 do phủ Xuân Trường kiêm lý. Huyện lỵ đặt tại xã Nhượng Đông.

Huyện hạt phía đông giáp hai huyện Tiền Hải, Vũ Tiên; phía tây giáp hai huyện Nam Chân, Chân
Ninh; phía nam giáp biển lớn; phía bắc giáp huyện Thượng Nguyên.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 16 dặm.

Huyện gồm 12 tổng; 123 xã, thôn, trang, phường, ấp, lý, trại, giáp.

                                                     
1 Ngv. chép nhầm chữ văn (đồng tiền) thành chữ nhân.
2 Vường Giang. Chữ Nôm viết chữ Vàng, thường đọc chệch là Vường.
3 Huyện Giao Thuỷ : Tên huyện có từ thời thuộc Minh, thuộc phủ Phụng Hoá. Nhà Lê vẫn giữ tên huyện

Giao Thuỷ, đặt thuộc phủ Thiên Trường. Các đời đều theo như thế (tên phủ từ 1853 đổi là Xuân Trường). Sau
1945 bỏ cấp phủ, chia phủ Xuân Trường (cũ) làm huyện Giao Thuỷ và huyện Xuân Trường, một thời gian hợp
lại thành huyện Xuân Thuỷ. Nay tách riêng, là huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định.
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1-Tổng Đỗ Xá, 6 xã:
1.Xã Đỗ Xá 2.Xã Cao Lộng 3.Xã Đồng Lư 4.Xã Cổ Chử
5.Xã Lạc Đạo 6.Xã Đạo Nghĩa

2-Tổng Hộ Xá, 10 xã, phường, trại:
1.Xã Hộ Xá 2.Xã Quán Các 3.Xã Bồng Lai 4.Trại Bồng Lai
5.Phường Giáo Phòng 6.Xã Bồng Tiên 7.Xã Nam Hà 8.Xã Vũ Lao
9.Xã Từ Quán 10.Xã Thụy Thố

3-Tổng Hành Thiện, 11 xã, giáp:
1.Xã Hành Thiện1 2.Xã Quy Phú 3.Xã Nhương Đông 4.Xã Hành Hà
5.Xã Dũng Nghĩa2 6.Giáp Thận Hành 7.Xã Chi Phong 8.Xã Phan Xá
9. Xã Kênh Đào 10.Xã Ngọc Cục 11.Giáp La Xuyên

4-Tổng Thủy Nhai, 13 xã:
1.Xã Thủy Nhai 2.Xã Phú Nhai 3.Xã Trung Lễ 4.Xã Lục Thủy
5.Xã Thượng Miêu 6.Xã Trung Linh 7.Xã An Cư 8.Xã Hoành Quán
9.Xã Phú Đường 10.Xã Xuân Hy Thượng11.Xã Bùi Châu 12.Xã Hạ Linh
13.Xã Xuân Hy Hạ

5-Tổng Kiên Lao, 10 xã, ấp:
1.Xã Kiên Lao 2.Xã Hội Khê 3.Xã Trà Hải 4.Xã Lạc Quần
5.Xã Hà Lạn 6.Xã Kiên Trung 7.Xã Ngọc Tỉnh 8.ấp Xuân Dục
9.Xã Hà Quang 10.Xã Bắc Câu

6-Tổng Hoành Nha, 10 xã, thôn, trang:
1.Xã Hoành Nha 2.Thôn Hoành Tứ 3.Thôn Hoành Lộ 4.Thôn Hoành Nhị
5.Thôn Diêm Điền 6.Thôn Hoành Tam 7.Thôn Hoành Đông 8.Trang Quất Lâm
9.Thôn Tam trang Hải Huyệt Bán 10.Thôn Tứ trang Hải Huyệt Bán

7-Tổng Hoành Thu, 16 ấp, trại, giáp:
1.ấp Địch Giáo 2.Trại Khiết Củ 3.Giáp Khắc Nhất 4.ấp Duy Tắc
5.Trại Ngưỡng Nhân 6.ấp Tồn Thành 7.Trại Quân Lợi 8.Trại Thúy Dĩnh
9.Giáp Tự Lạc 10.ấp Bỉnh Di 11.ấp Mộc Đức 12.ấp Mô Châu
13.Giáp Đắc Sở 14.ấp Du Hiếu 15.ấp Thức Hóa 16.ấp Tháp Châu

8-Tổng Cát Xuyên, 13 xã, trại, lý, giáp:
1.Xã Cát Xuyên 2Xã Hạ Miêu 3.Xã Đông An 4.Xã An Phú
5.Xã Liêu Thượng 6.Xã Lãng Lăng 7.Xã Phong Miêu 8.Xã Chùy Khê
9.Lý Phú Ân 10.Xã Liêu Phú 11.Trại Tứ Lều3 12.Xã An Đạo
13.Xã Liêu Đông

9-Tổng Trà Lũ, 7 xã:
1.Xã Trà Lũ 2.Xã Thanh Trà 3.Xã Lạc Nghiệp 4.Xã Vạn Lộc
5.Xã Thiên Thiện 6.Xã Trà Khê 7.Xã Hoành Vực

10-Tổng Hà Cát, 7 xã, thôn:
1.Xã Hà Cát 2.Xã Doãn Trung 3.Xã Thục Thiện 4.Thôn Thượng xã An Tứ
5.Xã Đông Thành 6.Xã Đông Hào 7.Thôn Hạ xã An Tứ

                                                     
1 Xã Hành Thiện: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hành Cung ; từ năm Tự Đức 6 (1853), kiêng chữ Cung

thuộc diện tôn kính, đổi là Hành Thiện .
2 Xã Dũng Nghĩa: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Dũng Nhuệ (CTTX).
3 Lều, chữ Nôm trong nguyên văn.
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11-Tổng Tân Khai, 6 xã, lý, ấp, trại:
1.Xã Thương Điền 2.Lý Tang Điền 3.ấp Văn Lý 4.Lý Kiên Chính
5.Trại Vân Sâm 6.Trại Hòa Định

12-Tổng Lạc Thiện, 14 ấp:
1.ấp Hành Thiện 2.ấp Trà Lũ 3.ấp Sa Châu 4.ấp Thượng Miêu
5.ấp Thủy Nhai 6.ấp Hoành Nha 7.ấp Hoành Đông 8.ấp Hoành Tam 
9.ấp Hoành Lộ 10.ấp Trừng Uyên 11.ấp Lạc Nghiệp
12.ấp Xuân Hy Thượng 13.ấp An Cư 14.ấp Lộc Thủy

Số ruộng trong toàn huyện: 47.022 mẫu 3 sào.

Số đất: 23.534 mẫu 9 sào.

Đinh số: 10.223 người.

Lính tuyển: 904 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 66.282 hộc.
-Nộp bằng tiền: 54.017 quan.

Phong tục:

Dân phần nhiều chăm chỉ làm nghề nông, kẻ sĩ cũng chất phác ít phù phiếm. Văn học thì từ trên
huyện đến Lục Hoành (các thôn trang của tổng Hoành Nha gọi là Lục Hoành) đều có, nhưng xã Hành
Thiện đỗ đạt nhiều nhất. Phong tục đại khái chăm xẻn thuần hậu. Dân miền ven biển phát cỏ đào đất,
ra sức canh tác. Theo đạo Gia Tô tất cả có 48 xã, thôn.

Sản vật:

Đất hợp với trồng lúa, ít khoai đậu rau củ; cây ăn quả cũng ít. Những nơi hơi gần biển đất nhiều
bùn lầy, duy hai xã Kiên Trung, Ngọc Cục có trồng rau cải cuốn. Các tổng miền dưới như Hoành Nha,
Hoành Thu, Hà Cát có rươi. Bờ biển rải rác có cây cói, [và có nguồn lợi về] muối cá.

Khí hậu:

Các thôn trang gần biển có sương độc, khi mặt trời lên cao mới tan. Ruộng biển thường cấy sớm,
tháng chín đã thu hoạch xong vì đến mùa đông nước mặn dâng lên. Các tiết hậu khác cũng giống như
các huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

Huyện hạt đất đai bằng phẳng, sông lớn chảy qua phía đông huyện, đến bến đò Cá Rô xã Dũng
Nghĩa chia thành hai nhánh:

- Một nhánh bên phải (nơi chia nhánh, mặt sông rộng 42 trượng, giữa dòng khi nước dâng cao 3
trượng, nước rút còn 2 trượng 8 thước) chảy về phía tây nam, đổ vào cửa Lác huyện Chân Ninh.

- Một nhánh bên trái (nơi chia dòng, mặt sông rộng 120 trượng) chảy về phía đông nam, quanh co
hơn 20 dặm rồi chia ra một nhánh thành sông Ngô Đồng (cửa sông rộng 7 trượng 3 thước), đổ ra cửa
Lạn. Chảy tám chín dặm nữa lại chia thành sông Lân (cửa sông rộng 9 trượng 5 thước), đổ ra cửa Lân.
Dòng chính thì đổ ra cửa Ba Lạt. Có 2 cửa cảng Đông và Nam (từ tấn sở đến cảng Đông cách 2.742
trượng. Có hai đường thủy đi từ cảng Đông: đường thủy cũ đi về hướng đông nam, rộng 25 trượng 7
thước, lúc nước lên sâu 6 thước, nước xuống sâu 2 thước 5 tấc. Đường thủy mới đi về hướng chính
đông, rộng 32 trượng 5 thước, lúc nước lên sâu 8 thước, nước xuống sâu 3 thước 6 tấc. Từ tấn sở đến
cảng Nam dài 1.871 trượng 3 thước 5 tấc. Cửa cảng rộng 21 trượng, nước lên sâu 3 thước 5 tấc, nước
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xuống sâu 5 tấc). Đến như đường thủy chạy qua đồng ruộng trên thì sông Đào, dưới thì sông Cát, sông
Luộc đều tiện cho việc tưới tiêu thủy lợi.

Danh thắng:

Trong huyện thì 4 xã: Dũng Nghĩa, Hành Thiện, Hộ Xá, Nhương Đông đều có đền thờ Không Lộ
thiền sư1, riêng đền xã Dũng Nghĩa2 có gác cao 3 tầng, có thể nhìn ra xa bảy tám dặm (Chùa làm năm
Minh Đạo thứ nhất [1042] đời Lý ở hữu ngạn sông. Đến năm Chính Hòa [1680-1705] đời Lê dời sang
bờ trái sông3. Nay thuộc xã Dũng Nghĩa).

Đường đi:

Trong huyện có một đường quan báo trên từ xã Vô Hoạn huyện Thượng Nguyên, đi qua xã Lạc
Đạo đến thành phủ, dài hơn 30 dặm.

Huyện Mỹ Lộc

Mỹ Lộc4 là huyện thống hạt thuộc phủ Xuân Trường.

Huyện lỵ ở xã Đông Mặc, mặt hướng về phía đông, xung quanh trồng tre làm hàng rào, dài rộng
mỗi mặt 12 trượng, mở một cửa ở mặt tiền.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Thư Trì, phía tây giáp huyện Vụ Bản, phía nam giáp hai huyện
Nam Chân, Giao Thủy; phía bắc giáp huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội.

Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 27 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 52 xã, thôn, trang.

1-Tổng Đông Mặc, 9 xã:
1.Xã Đông Mặc5 2.Xã Vĩnh Trường 3.Xã Tức Mặc 4.Xã Phù Nghĩa6

5.Xã Thanh Hương 6.Xã Phong Lộc 7.Xã Lương Xá 8.Xã Vị Xuyên7

9.Xã Phụ Long

2-Tổng Mỹ Trọng8, 8 xã:

                                                     
1 Không Lộ thiền sư : Theo TUTA, thiền sư họ Dương, người hương Hải Thanh (thuộc lộ Thiên

Trường), nhà mấy đời làm nghề đánh cá, sau xuất gia tu hành đạo Phật, thuộc thế hệ thứ 9 thiền phái Vô Ngôn
Thông, trụ trì chùa Nghiêm Quang, chuyên trì tụng pháp môn Đà-la-ni. Gần đây, Phạm Đức Duật dựa vào
Quốc sư bảo lục của Đặng Xuân Bảng soạn, xác định Dương Không Lộ sinh năm Thuận Thiên 7 (1016) đời Lý
Thái Tổ, mất năm Hội Phong 3 (1094) đời Lý Nhân Tông, thọ 79 tuổi (x. Chùa Keo, 1985).

2 Tức đền Thánh thờ Thánh tổ Không Lộ trong khu chùa Thần Quang xã Dũng Nghĩa (nay thuộc xã Duy Nhất,
huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình), thường gọi chùa Keo Dưới, để phân biệt với chùa Keo Trên thuộc xã Hành
Thiện (nay thuộc xã Xuân Hồng huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định).

3 Tả ngạn và hữu ngạn nói ở đây là bờ bắc và bờ nam sông Hồng ở ngã ba Dũng Nghĩa huyện Giao Thuỷ. Chùa
nguyên dựng ở xã Hành Thiện, sau do lũ lụt bị hư hại, một phần dân xã Hành Thiện dời sang cư trú và dựng lại
chùa ở xã Dũng Nghĩa phía tả ngạn (tức chùa Keo Dưới). Về năm khởi dựng và năm dựng lại chùa các tài liệu
ghi không giống nhau.

4 Huyện Mỹ Lộc : Tên huyện có từ thời thuộc Minh, thuộc phủ Phụng Hoá; nhà Lê đổi thuộc phủ Thiên
Trường. Các đời sau đều theo thế (từ 1853 tên phủ là Xuân Trường). Nay là thành phố Nam Định và phần phía
nam huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam).

5 Xã Đông Mặc: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Đông Triền ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Triền
(cận âm tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Đông Mặc .

6 Xã Phù Nghĩa: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Phù Hoa .
7 Xã Vị Xuyên: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Vị Hoàng .
8 Xem chú 1 trang sau.
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1.Xã Mỹ Trọng1 2.Xã Năng Tĩnh 3.Xã An Trạch 4.Xã Biện Dương
5.Xã Gia Hoà 6.Xã Vụ Bản 7.Xã Tiểu Tức Mặc 8.Xã Trọng Đức2

3-Tổng Đệ Nhất, 11 xã:
1.Xã Đệ Nhất 2.Xã Đệ Nhị 3.Xã Đệ Tam 4.Xã Đệ Tứ
5.Xã Lựu Phố 6.Xã Liễu Nha 7.Xã Hương Bông 8.Xã Hậu Bồi
9.Xã Văn Hưng 10.Xã Đông Quang 11.Xã Thanh Khê

4-Tổng Hữu Bị, 5 xã:
1.Xã Hữu Bị 2.Xã Đàm Thanh 3.Xã Bảo Lộc 4.Xã Mai Xá
5.Xã Vạn Khoảnh

5-Tổng Ngũ Trang, 5 trang:
1.Trang Tường Loan Thượng 2.Trang Đệ Tứ Ngoại 3.Trang Diên Hưng
4.Trang Tường Loan Trung 5.Trang Hàn Miếu Ngoại

6-Tổng Như Thức, 8 xã:
1.Xã Như Thức 2.Xã Lương Xá 3.Xã Mỹ Lộc 4.Xã Quang Xán
5.Xã Nghĩa Lễ 6.Xã Phú ốc 7.Xã Phủ Điền 8.Xã Phạm Thức

7-Tổng Ngọc Lũ, 6 xã:
1.Xã Ngọc Lũ 2.Xã Thành Thị 3.Xã Bỉnh Trung 4.Xã Ngô Xá
5.Xã Vũ Xá 6.Xã Chân Ninh

Số ruộng trong toàn huyện: 15.191 mẫu 13 thước.

Số đất: 2.491 mẫu 6 sào 10 thước 3 tấc.

Số đinh: 2.649 người.

Lính tuyển: 365 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 18.393 hộc 3 bát 2 vốc.
-Nộp bằng tiền: 9.004 quan 6 tiền 48 đồng tiền.
-Nộp bằng bạc: 67 lạng.

Phong tục:

Huyện lỵ là nơi đặt tỉnh thành, dân buôn bán bốn phương tấp nập, phố chợ châu đầu nhau, nhà vách
liền kề, ghe thuyền san sát, các nghề thợ cũng bày hàng ở chợ. ở nơi đông đúc như thế cho nên tập tục
chuộng về trang sức mà ít chất thực. Còn người thôn quê thì cần kiệm chất phác, chăm lo công việc
đồng áng, trồng dâu nuôi tằm, đại để cũng như ở các huyện khác. Những người có học thì ăn mặc trau
chuốt đẹp đẽ. Còn như theo đạo Gia Tô chỉ 7 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè. Dưa có các loại dưa chuột, dưa hấu; quả thì rải rác cũng có
vải, nhãn v.v...

Khí hậu:

Huyện hạt ở miền thượng lưu trong tỉnh, khí hậu ôn hoà.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

                                                     
1 Chữ Trọng trong tên tổng và tên xã Mỹ Trọng và trong tên xã Trọng Đức ở dưới đều viết thiếu nét theo cách

viết kiêng huý thiên bàng chữ Chủng (tên huý Gia Long).
2 Xem chú sát trên.
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-Sông lớn đến ngã ba Đò Vàng thì chia một dòng chảy về phía tây nam (rộng 48 trượng, sâu 18
trượng); một dòng chảy về phía đông nam (rộng 87 trượng, sâu 33 trượng). Lại chia một dòng làm
thành sông Vị (Vị Giang) uốn quanh bao bọc huyện hạt. Các dòng nhánh ở khoảng giữa thì quanh co
đan xen nhau như mắc cửi. Khi có lũ thì nước đổ vào các cửa sông Vĩnh, sông Nhiêu và sông Gia Hoà.

Danh thắng:

-Quán Đại Thánh: ở xã Đệ Tứ, là Hành cung thứ tư (Đệ tứ hành cung) do triều Trần xây dựng, xã
cũng nhân đó mà đặt tên là Đệ Tứ và dựng chùa ở đây.

-Chùa Phổ Minh: ở xã Tức Mặc. Sử chép: Năm Thiệu Long thứ 5 (1262) đời Trần [Thánh Tông]
dựng tháp Phổ Minh cao 53 thước, đáy tháp hình vuông mỗi chiều 10 thước, bề thế nguy nga.

-Lăng vua Trần Minh Tông: ở xã Vạn Diệp. Nay chỗ ấy có đến mấy mẫu đất, cây cối um tùm, đó là
nơi đặt lăng.

-Cố cung nhà Trần: ở xã Tức Mặc. Xưa là hành cung Tức Mặc. Năm Thiệu Long thứ 5 (1262) đời
Trần Thánh Tông đổi gọi là cung Trùng Quang. Các vua Trần sau khi nhường ngôi đều về ở tại đây.
Sau dựng miếu thờ 12 vua nhà trần tại đây.

Đường đi:

-Một đoạn đường quan báo từ xã Mai Độ, đi qua phố tỉnh đến ngã ba sông xã Hữu Bị (tục gọi là
ngã ba Vường). Đi bộ hết khoảng 1 canh giờ.

-Một đoạn đường quan báo từ phố tỉnh lỵ đến bến đò hai trang Tường Loan Thượng và Tường Loan
Trung (tục gọi là Đò Ba Trại), đi bộ hết khoảng 1 canh giờ.

-Một đường nhỏ từ tỉnh thành đi đến phủ Xuân Trường. Đi bộ hết khoảng 2 canh giờ.

-Một đường nhỏ đi đến biệt kho Hải Lãng phủ Nghĩa Hưng, đi bộ hết già nửa ngày. Đi đường thuỷ,
xuôi dòng thì hết khoảng nửa canh giờ; ngược dòng thì hết hơn một ngày đêm.

Huyện Thượng Nguyên

Thượng Nguyên1 là huyện thống hạt của phủ Xuân Trường. Huyện lỵ lúc đầu đặt ở xã Đặng Xá,
đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) giảm lỵ sở, do huyện Mỹ Lộc kiêm nhiếp.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Mỹ Lộc, phía tây giáp huyện Vụ Bản phủ Nghĩa Hưng; phía nam
giáp huyện Nam Chân, phía bắc giáp sông lớn, phía bắc sông là địa giới hai huyện Nam Xương, Bình
Lục tỉnh Hà Nội.

Đông tây cách nhau 12 dặm. Nam bắc cách nhau 38 dặm.

Huyện có 5 tổng; gồm 47 xã, thôn, trang, trại.

1-Tổng Bách Tính, 10 xã:
1.Xã Bách Tính 2.Xã Thận Vi 3.Xã Thận Nghiệp 4.Xã Lã Điền
5.Xã Trừng Uyên 6.Xã Phú Hào 7.Xã Dương A 8.Xã Ngô Xá
9.Xã Vị Khê 10.Xã An Thuần

                                                     
1 Huyện Thượng Nguyên : Đời Trần gọi là huyện Thượng Hiền . Thời thuộc Minh là đất huyện

Thuận Vi thuộc phủ Phụng Hoá. Đời Lê Thánh Tông đổi làm huyện Thượng Nguyên thuộc phủ Thiên
Trường (1469). Đời Mạc kiêng huý Mạc Phúc Nguyên, lấy lại tên huyện Thượng Hiền. Đời Lê Trung hưng lấy
lại tên huyện Thượng Nguyên  (ĐNNTC không xét lệ kiêng huý nên nhầm là đến đời Lê trung hưng
mới có tên Thượng Nguyên). Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh vẫn theo như thế. Nay là phần phía nam
huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
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2-Tổng Đồng Phù, 7 xã:
1.Xã Đồng Phù 2.Xã Đồng Vân 3.Xã Thượng Hữu 4.Xã Địch Lễ
5.Xã Vạn Diệp 6.Xã Vô Hoạn 7.Xã Hạnh Khẩu

3-Tổng Hư Tả, 7 xã, thôn:
1.Xã Hư Tả 2.Xã Phong Đường1 3.Xã An La 4.Xã Bái Trạch2

5.Xã Báo Đáp 6.Xã Bảo Đồn 7.Thôn An Chùy xã Bảo Đồn

4-Tổng Cổ Viễn, 9 xã, thôn:
1.Xã Cổ Viễn 2.Xã Hưng Công 3.Xã Hàn Mặc 4.Xã An Đề
5.Xã Tử Thanh 6.Xã An Nội 7.Xã Cổ Mạo 8.Thôn An Lữ
9.Thôn Sơ Lâm

5-Tổng Cao Đường, 14 xã, thôn, trang, trại:
1.Xã Cao Đường 2.Xã Dị Sử 3.Xã Trung Quyên 4.Xã Mai Xá
5.Trại Liêm 6.Xã Cư Nhân 7.Xã Lương Xá 8.Xã Tiểu Liêm
9.Xã Đặng Xá 10.Thôn Liêm 11.Xã Động Phấn 12.Xã Lê Xá
13.Trang Khả Lực Trung 14.Xã Vạn Đồn

Số ruộng toàn huyện: 15.114 mẫu 1 sào.

Số đất: 3.119 mẫu 4 sào.

Số đinh: 2.279 người.

Lính tuyển: 252 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 19.389 hộc.
-Nộp bằng tiền: 8.011 quan.

Phong tục:

Dân chúng chăm chỉ công việc ruộng đồng, ít tranh cãi kiện tụng, kẻ sĩ chú trọng học nghiệp. Trước
riêng làm một huyện, có tiếng là thuần hậu giản dị, (theo Gia Tô giáo chừng 7 xã, thôn gián tòng).

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Các sản vật khác cũng tương tự như huyện Mỹ Lộc.

Khí hậu:

Giống như huyện Mỹ Lộc.

Núi sông:

Trong huyện không có núi. Sông lớn đến ngã ba bến đò Viềng thì chia ra một dòng chảy về phía tây
nam, một dòng chảy về đông nam. Hai tổng Cao Đường, Cổ Viễn ở thượng lưu giáp địa giới huyện
Bình Lục tỉnh Hà Nội; ba tổng Hư Tả, Đồng Phù, Bách Tính ở bờ tả sông Vị, địa thế càng thấp, nước
dồn đổ vào hai cửa cống An La và Bái Trạch.

Danh lam thắng cảnh:

-Đền thờ Nguyễn Thượng thư: ở xã Dương A. Thần họ Nguyễn tên là Hiền3; năm 12 tuổi đậu Trạng
nguyên năm Thiên ứng Chính Bình (1232-1250) triều Trần, làm quan đến chức Thượng thư bộ Công;
sau khi qua đời được dựng đền và cấp ruộng để thờ cúng.

                                                     
1 Xã Phong Đường: Đầu Nguyễn về trước là xã Thái Đường . Từ năm Tự Đức thứ 6 (1853) kiêng tên huý

chúa Nguyễn Phúc Thái (Ngãi vương), đổi là xã Phong Đường .
2 Xã Bái Trạch: Đầu Nguyễn về trước là xã Bái Triền . Từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Triền (cận âm

với tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Bái Trạch .
3 Nguyễn Hiền (1235-?) : người xã Dương A huyện Thượng Hiền (nay là thôn Dương A xã Nam Thắng
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Đường đi:

-Một đường từ cửa bắc tỉnh thành đi đến xã Cổ Mạo tổng Cổ Viễn giáp địa giới huyện Bình Lục.
Đường bộ đi hết chừng nửa ngày đường.

Huyện Nam Chân

Nam Chân1 là huyện thống hạt của phủ Xuân Trường. Huyện lỵ đặt tại xã Bách Tính ở về phía tây
bắc cách phủ lỵ 14 dặm, quay hướng về phía đông nam; bên ngoài trồng tre gai làm lũy, dài 22 trượng
1 thước, rộng 17 trượng 2 thước; mở một cửa mặt tiền.

Huyện hạt phía tây giáp huyện Đại An, phía nam giáp huyện Chân Ninh, phía bắc giáp huyện
Thượng Nguyên, phía đông giáp huyện Giao Thủy.

Đông tây cách nhau 23 dặm. Nam bắc cách nhau 15 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 80 xã, thôn, trang, trại:

1-Tổng Bái Dương, 16 xã, thôn:
1.Xã Bái Dương 2.Xã Nam Chân 3.Xã Trung Khánh 4.Xã Đạo Quỹ
5.Xã Lạc Chính 6.Trang Lạc Chính 7.Trang Nam Chân 8.Xã Cổ Lũng
9.Xã Phục Nông 10.Trang Đồng Quỹ 11.Thôn Đắc Sở 12.Xã Tang Trữ
13.Xã Đồng Quỹ 14.Xã Ngoại Đê 15.Xã Thạch Cầu 16.Xã Hiệp Luật

2-Tổng Sa Lung, 10 xã, thôn, trang:
1.Xã Sa Lung 2.Xã Đông Lạc 3.Xã Dao Cù 4.Xã Dương Độ
5.Xã Yên Lung 6.Trang Sa Lung 7.Xã Tây Lạc 8.Xã Vân Cù
9.Xã Hà Liễu 10.Thôn Thượng Đồng sở Đông Lạc

3-Tổng Cổ Da, 7 xã:
1.Xã Cổ Da 2.Xã Cổ Tung 3.Xã Thứ Nhất 4.Xã Ngưu Trì
5.Xã Y Lư 6.Xã Lạc Na 7.Xã Thọ Tung

4-Tổng Thi Liệu, 11 xã:
1.Xã Thi Liệu 2.Xã Chân Chính 3.Xã Gia Hòa 4.Xã Kênh Lũng
5.Xã Đồng Côi 6.Xã Thanh Khê 7.Xã Nguyệt Mại2 8.Xã Đồng Chi
9.Xã Cố Bản 10.Xã Xa Trung 11.Xã Vân Chàng

5-Tổng Diên Hưng, 19 xã, thôn, trang:
1.Xã Diên Hưng 2.Trang Diên Hưng Thượng               3.Trang Diên Hưng Tiền
4.Trang Diên Hưng Hậu 5.Xã Nam Hưng
6.Trang Nam Hưng Thượng 7.Trang Nam Hưng Hạ 8.Xã Bằng Hưng
9.Xã Đô Quan 10.Trang Đô Quan Hạ 11.Xã Quần Lao 12.Xã Cổ Chử
13.Xã Ngọc Tỉnh 14.Trang Trung Thượng xã Đô Quan 15.Xã An Nông

                                                                                                                                                                     
huyện Nam Ninh), 13 tuổi đỗ Trạng nguyên khoa thi Thái học sinh năm Đinh mùi niên hiệu Thiên ứng Chính
Bình 16 (1247) đời Trần Thái Tông, là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của nước ta.

1 Huyện Nam Chân : Thời thuộc Minh là huyện Tây Chân thuộc phủ Phụng Hoá. Nhà Lê sơ cũng
gọi là huyện Tây Chân đặt thuộc phủ Thiên Trường (1469). Đời Lê Trung hưng, kiêng âm huý tên tước của
Tây vương Trịnh Tạc (1657-1682), đổi là huyện Nam Chân, các triều sau cho đến Đồng Khánh không thay đổi.
Sau đó, đời Thành Thái kiêng chữ Chân (Ưng Chân, tiểu tự của Dục Đức, cha Thành Thái), đổi là huyện Nam
Trực. Nay là đất huyện Nam Trực tỉnh Nam Định.

2 Xã Nguyệt Mại: Đầu Nguyễn về trước là xã Thì Mại ; từ năm 1848 kiêng huý chữ Thì (tên huý vua Tự
Đức), đổi là Nguyệt Mại .
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16.Trang Cổ Chử 17.Xã Phù Ngọc 18.Trang Ngọc Tỉnh 19.Trang Thiều Dương

6-Tổng Cổ Nông, 17 xã, thôn, trang:
1.Xã Xối Trì 2.Xã Xối Tây 3.Trang Thượng Nông 4.Xã Liên Tỉnh
5.Xã Trí An 6.Trang Hưng Nhượng Thượng 7.Xã Xối Thượng
8.Xã Bách Tính 9.Xã Điện An 10.Xã Thượng Nông
11.Trang Hưng Nhượng Trung 12.Xã Hưng Đễ 13.Trang Du Ti
14.Trang Hưng Nhượng Hạ 15.Xã Cổ Nông 16.Xã Thượng Lao
17.Xã Hạ Lao

Số ruộng toàn huyện: 23.023 mẫu 1 sào.

Số đất: 2.584 mẫu 8 sào.

Số đinh: 3.899 người.

Lính tuyển: 339 người.

Thuế cả năm:
- Nộp bằng thóc: 32.838 hộc 17 bát.
- Nộp bằng tiền: 11.062 quan 9 tiền 8 đồng tiền.

Phong tục:

Dân phần nhiều làm ruộng, văn học cũng khá thịnh. Trong hạng hào lý có một số người thường cậy
thế mạnh chiếm canh, còn dân chúng phần nhiều yên nghiệp chăm chỉ làm ăn, bản tính cần kiệm chất
phác, gần được mức đôn hậu. Còn như theo Gia Tô giáo toàn tòng có 5 xã, thôn, gián tòng có 30 xã,
thôn.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Sau khi gặt xong vụ lúa thu, phần nhiều trồng khoai, đậu. Xã Liên Tỉnh có
nghề làm go dệt vải (tục gọi là bó go) rất tinh xảo. Ngoài ra, các sản vật cũng giống như các huyện
khác.

Khí hậu:

Vị trí của huyện xa biển, đất đai bằng phẳng, ít bị ẩm thấp. Chất đất hợp với các loại cây khoai,
đậu.

Núi sông:

Huyện ở miền đất bằng không có núi.

- Một con sông nhỏ là sông Ngọc Giang, chảy ngang bao quanh huyện lỵ, khoảng giữa chia làm 3
dòng, mỗi dòng rộng 2 trượng 5 thước, sâu 3 thước, đều chảy vào sông Kênh Đào. Khi bị úng lụt, nước
đổ vào ba sông này rồi chảy ra cửa biển [Thái] Bình. Sông này rộng 2 trượng 5 thước, sâu 3 thước.

-Một con sông nhỏ chia dòng từ sông Vị, chảy qua xã Gia Hòa rồi đổ vào đông bắc hạ lưu sông lớn,
làm nơi trữ và tiêu nước cho đất huyện Thượng Nguyên những khi bị hạn lụt. Sông này rộng 2 trượng,
sâu 3 thước.

Danh lam thắng cảnh:

Chùa Thuỳ Hồng ở xã Cổ Tung: Tương truyền chùa do người Bắc quốc (tức Trung Quốc) cất dựng.
Trước chùa có hai cái giếng: một chiếc đã bị lấp tắc, còn một chiếc nước trong thấy đáy, mùi vị rất
ngọt mát.

Chùa Đạo Hạnh thiền sư ở xã Chân Chính. Hàng năm vào ngày 20 tháng giêng, có hội Tuyên tán
Kinh Bối, trai gái thắp hương xem hội trong khoảng một tuần mới tan.

Đền Kiểu Tam Chế: ở xã Hiệp Luật, dân bốn xã Bái Dương, Hiệp Luật, Tang Trữ, Cỗ Lũng cùng
phụng thờ. Thần họ Kiểu tên húy là Công Hãn, người Phong Châu. Cuối thời Ngô, Kiểu Công chiếm
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giữ đất Hào Châu, Thái Châu, Phong Châu, tự xưng là Tam Chế, một trong Mười hai sứ quân. Đinh
Tiên Hoàng dẹp yên trong nước, họ Kiểu lánh ở đất Trường Châu, rồi đến An Lung (tức xã Hiệp Luật
ngày nay), thế cùng lực tận phải tự sát, sau được dân địa phương truy thờ. Thời vua Lê Đại Hành, thần
hiển linh giúp đỡ, được dựng đền thờ, ban hiệu là Thần Long Kiều. Ngày nay xã dân hàng năm vào
tháng chạp mở hội tế thần, có thi cỗ tế bánh giày và cá to.

Đường đi:

-Một đường quan báo giáp xã Báo Đáp huyện Thượng Nguyên, đi qua huyện hạt, đến sông Đào ở
huyện Chân Ninh, dài 30 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện hạt đến đường quan báo ở xã Dao Cù dài 15 dặm.

-Một đường nhỏ dưới giáp sông Đào ở huyện Chân Ninh, đi qua huyện hạt, thông sang hai huyện
Giao Thủy, Thượng Nguyên rồi đến tỉnh thành, dài 25 dặm.

Huyện Chân Ninh

Chân Ninh1 là huyện thống hạt của phủ Xuân Trường. Huyện lỵ đặt ở xã Cát Chử quay hướng nam.
Xung quanh huyện lỵ đắp lũy đất dài 27 trượng 3 thước, rộng 21 trượng 9 thước, cao 5 thước, chân luỹ
dày 1 trượng, mặt luỹ rộng 4 thước, mở 1 cửa ở mặt tiền. Phía trước có con sông nhỏ quanh co uốn
khúc từ phủ lỵ phủ Xuân Trường chảy tới. Sông rộng 5 trượng 3 thước, sâu 5 thước. Ba mặt trái, phải
và sau có đào hào, chiều dài 73 trượng, chiều ngang 1 trượng 5 thước, sâu 3 thước.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Giao Thủy, phía tây giáp huyện Đại An, phía Nam giáp biển lớn,
phía bắc giáp huyện Nam Chân.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 40 dặm.

Huyện có 7 tổng; gồm 61 xã, thôn, trang, trại, lý, phường, sở:

1-Tổng Thần Lộ2, 10 xã, thôn:
1.Xã Lịch Đông 2.Xã Xối Đông 3.Xã Trừng Hải 4.Xã Trung Lao
5.Xã Mạt Lăng 6.Xã Hải Lộ 7.Xã Cổ Lễ 8.Xã Tuân Lục
9.Xã Thần Lộ3 10.Thôn Hạ Đồng sở Vọng Doanh

2-Tổng Văn Lang, 8 xã:
1.Xã Văn Lang 2.Xã Quần Lạc 3.Xã An Quần 4.Xã Phượng Tường
5.Xã Quần Lương 6.Xã Nam Lãng 7.Xã Lương Hàn 8.Xã Hàn Xuyên

3-Tổng Phương Để, 7 xã:
1.Xã Phương Để 2.Xã Lộng Khê 3.Xã An Lãng 4.Xã Hương Khê
5.Xã Dịch Diệp 6.Xã Lộ Xuyên 7.Xã An Trung

4-Tổng Ngọc Giả, 5 xã, thôn, trang:
1.Xã Ngọc Giả 2.Xã Cống Khê 3.Xã Hương Cát 4.Xã Cát Chử
5.Thôn Hạ Đồng sở Đông Lạc

                                                     
1 Huyện Chân Ninh : Huyện thành lập năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) do đất 7 tổng: Thần Khê, Phương

Để, Diên Hưng Thượng, Diên Hưng Hạ, Trung Lao, Quần Lãng, Kim Giả trước thuộc huyện Nam Chân tách ra.
Năm Thành Thái 1 (1889) kiêng âm tên huý tiểu tự vua Dục Đức (Ưng Chân, cha vua Thành Thái), đổi gọi là
huyện Trực Ninh . Sau 2 huyện Nam Trực và Trực Ninh hợp nhất thành huyện Nam Ninh, gần đây
tách riêng. Nay là huyện Trực Ninh và một phần huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay.

2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Thần Lộ, trước khi tách lập huyện (1833) tên là tổng và xã Thần Khê.
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5- Tổng Diên Hưng, 10 xã, trang, ấp:
1.Xã Quỹ Đê 2.ấp Đại Đê 3.Trang Diên Hưng Đông
4.Trang Diên Hưng Bằng 5.Trang Dương Thiện 6.Xã Sa Đê
7.Xã Diên Lãng 8.Trang Diên Hưng Nam 9.Xã Diên Bình
10.Xã Liễu Đê

6-Tổng Quần Anh, 9 xã, lý, ấp, trại, phường:
1.Xã Quần Anh Thượng 2.Xã Quần Anh Hạ 3.Lý Tân Lác
4.ấp Phú Lễ 5.Xã Ninh Cường 6.Xã Quần Anh Trung 7.Trại Lác Môn
8.Xã Phương Đê 9.Phường Thủy Cơ cửa Lác

7- Tổng Ninh Nhất 12 xã, lý, ấp, trang, trại:
1.ấp An Phong 2.ấp An Lễ 3.ấp Ninh Mỹ 4.Lý An Đạo
5.ấp An Nghĩa 6.Lý An Nhân 7.Lý An Nghiệp 8.Lý Quỳnh Anh
9.Trại An Lạc 10.Lý Lộc Anh 11.ấp An Phú 12.Lý An Trạch

Số ruộng toàn huyện: 41.089 mẫu 8 sào 4 thước 6 tấc 6 phân 6 ly.

Số đất: 15.839 mẫu 1 sào 12 thước 7 tấc 2 phân 1 ly.

Số đinh: 6.668 người.

Lính tuyển: 704 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 50.998 hộc 14 bát 4 vốc 5 nắm.
-Nộp bằng tiền: 27.211 quan 8 mạch 16 đồng tiền.

Phong tục:

Dân phần nhiều làm ruộng, tính cần kiệm, chất phác, gần được mức đôn hậu, ít phù phiếm dối trá,
kẻ sĩ cũng chất thực, chuyên cần. Duy ruộng đất [công] phần nhiều thường bị hào lý bao chiếm, dùng
thế lực chiếm canh, dân nghèo không được công lợi. Dân ven biển thì cục mịch, chất phác, ra sức làm
ăn. Nhưng bờ sông bãi biển hoang vắng, lau lách rậm rạp, cũng thường có những bọn trộm cướp. Còn
như theo đạo Gia Tô thì có 5 xã, thôn toàn tòng, 20 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Đất bùn sâu, hợp với việc trồng lúa. Phần nhiều là lúa thu, ít các loại khoai đậu, rau củ và cây ăn
quả. Xã Quần Anh cũng có rau cải cuốn, vùng hạ bạn có rươi, bãi biển có các loại tạp thảo, cói và cá,
muối.

Khí hậu:

Vì gần biển phần nhiều có sương độc, hơi nước ẩm thấp. Cuối thu đầu đông nước mặn dâng cao.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

Sông lớn tới ngã ba bến đò Cá Rô thì chia một nhánh chảy về phía đông nam, qua địa phận huyện
Giao Thủy. Một nhánh chảy xuống phía tây nam, vòng quanh huyện hạt chảy vào cửa Lác. Các nhánh
nhỏ ở khoảng giữa nhiều như mắc cửi, cùng đón nước ngọt từ thượng nguồn về tưới cho ruộng đồng.

Danh lam thắng cảnh:

Huyện mới lập nên không có danh lam chùa cổ, mà đất đai trong huyện thì rộng vắng, sông ngòi
giao nhau. Phía ngoài là cửa Lác, cát biển nhấp nhô, lau sậy rậm rạp, xanh biếc một màu, dân địa
phương thường gọi là Đụn Cát Đen, cũng là một thắng cảnh ở bờ biển vậy.

Đường đi:

-Một đường từ huyện Giao Thủy đi qua địa phận huyện hạt, dài khoảng hơn 10 dặm.
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Phủ Nghĩa Hưng

Phủ Nghĩa Hưng1 ở phía nam tỉnh thành. Đường thủy xuôi dòng hết khoảng một canh rưỡi, ngược
dòng mất một ngày. Đi đường bộ hết khoảng nửa ngày.

Phủ kiêm lý huyện Đại An, thống hạt huyện Vụ Bản. [Hai huyện] Phong Doanh và ý Yên đặt thuộc
về phân phủ Nghĩa Hưng.

Phủ lỵ đặt ở địa phận hai xã Đông Cao, Phạm Xá huyện Đại An, quay về hướng nam. Xung quanh
đắp thành đất, dài rộng mỗi chiều 20 trượng, cao 7 thước 2 tấc. Mặt thành rộng 1 thước 5 tấc, chân
thành dày 1 trượng 5 tấc, mở 3 cửa tiền, tả, hữu. Hào rộng 4 trượng, sâu 2 thước.

Phủ hạt phía đông giáp phủ Xuân Trường, phía tây giáp sông lớn ngăn cách với tỉnh Ninh Bình, phía
bắc giáp giới tỉnh Hà Nội, phía nam giáp biển lớn.

Đông tây cách nhau 13 dặm. Nam bắc cách nhau 42 dặm.

Huyện Đại An do phủ kiêm lý, 12 tổng:
1.Tổng Hải Lãng 2.Tổng Sĩ Lâm 3.Tổng Trạng Vĩnh 4.Tổng Cổ Liêu
5.Tổng An Trung Thượng 6.Tổng Vi Nhuế 7.Tổng Thượng Kỳ
8.Tổng Tử Vinh 9.Tổng Thân Thượng 10.Tổng An Trung Hạ 11.Tổng Ngọc Chấn
12.Tổng Thanh Khê

Huyện Vụ Bản do phủ thống hạt, 9 tổng:
1.Tổng Đồng Đội 2.Tổng An Cự 3.Tổng Hào Kiệt 4.Tổng Phú Lão
5.Tổng Bảo Ngũ 6.Tổng Trình Xuyên 7.Tổng Hổ Sơn 8.Tổng Đăng Côi
9.Tổng Hiển Khánh

Số ruộng trong toàn phủ: 66.323 mẫu 4 sào.

Số đất: 10.243 mẫu 5 sào.

Số đinh: 8.389 người.

Lính tuyển: 785 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 66.469 hộc.
-Nộp bằng tiền: 32.266 quan.
-Nộp bằng vải trắng: 73 tấm2 15 thước.

Phong tục:

Phong tục người dân nhân hậu chất phác, chủ yếu nghề ruộng. Văn học cũng thịnh. Hai huyện Đại
An, Vụ Bản đất hẹp người đông, trong đó cũng có người làm nghề buôn bán. Miền dưới huyện Đại An

                                                     
1 Phủ Nghĩa Hưng : Từ đời Lý về trước là huyện Hiển Khánh . Lý Nhân Tông nhân đến xem cày

ruộng công ở đây cho đổi tên huyện là ứng Phong  (4-1117). Nhà Trần nâng thành phủ, sau kiêng
huý đồng âm chữ Phong  (Trần Thị Phong tên huý của Khâm Từ hoàng thái hậu, mẹ Trần Anh Tông), đổi
gọi là phủ Kiến Hưng . Thời thuộc Minh, đổi phủ Kiến Hưng thành phủ Kiến Bình  (THQQ).
Nhà Lê đổi là phủ Nghĩa Hưng  thuộc thừa tuyên Sơn Nam (sau là xứ), gồm 4 huyện: Thiên Bản, ý
Yên, Vọng Doanh, Đại An. Các đời sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 14 (1833) tách 2 huyện Phong Doanh
(tức Vọng Doanh đổi tên năm 1822) và ý Yên thành phân phủ Nghĩa Hưng; phủ chính Nghĩa Hưng chỉ còn
gồm 2 huyện Thiên Bản và Đại An. Như vậy phủ Nghĩa Hưng thời Lê và Nguyễn nay là đất các huyện Vụ Bản,
ý Yên và Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.

2 Tấm: ngv. Thất (hoặc đọc: sất) , lượng từ, đơn vị để tính vải lụa. Vải lụa rộng 2 thước 2 tấc là một bức
(ta thường gọi là 1 khổ); dài 4 trượng là một thất  (Hán thư, Thực hoá chí, hạ). Như vậy mỗi tấm (thất/sất)
có quy ước chiều dài 3,33m x 4 = 12,32m.
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gần biển, dân quê mùa hủ lậu, có tính hung tợn. Theo Thiên chúa giáo gián tòng chỉ khoảng một
phần mười.

Sản vật:

Đất thích nghi với việc trồng lúa. Các huyện Vụ Bản, Đại An thuộc vùng trên, địa thế hơi cao và
bằng phẳng, hợp trồng dâu, khoai, đậu, bông. Ven biển nhiều cói.

Khí hậu:

Gần biển phần nhiều có mù chướng, ngoài ra khí hậu ôn hòa.

Núi sông:

Huyện Đại An không có núi. Riêng 7 xã ở huyện Vụ Bản có 9 ngọn núi, đều dùng tên núi để đặt tên
làng. Một ngọn ở xã Trang Nghiêm, 3 ngọn ở xã Tiên Hương, 1 ngọn ở xã Lê Xá, 2 ngọn ở 2 xã Đăng
Côi và Mỹ Côi, 1 ngọn ở xã Xuân Bảng, 1 ngọn ở xã Hổ Sơn.

Huyện Đại An có 2 sông:

-Một dòng trên giáp huyện Nam Chân, chảy qua phủ hạt đổ vào sông Độc Bộ rồi chảy ra biển ở cửa
Liêu.

-Một dòng giáp phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nội, chảy qua phủ hạt vào sông Độc Bộ rồi chảy ra cửa Liêu.

-Lại một dòng sông nhỏ phía tây từ cửa sông Tam Tòa, chảy ngang phủ hạt, đổ vào cửa sông Liễu
Đê rồi chảy ra cửa Lác.

-Lại một dòng sông là sông Sát, phía trên giáp hai huyện Thanh Liêm, Bình Lục tỉnh Hà Nội xuôi
dòng chảy qua hai huyện Phong Doanh, Vụ Bản đổ vào cửa sông Vĩnh Trị.

-Lại một con sông nhỏ phía trên từ cửa sông xã Chân Ninh huyện Mỹ Lộc chảy qua địa phận huyện
Vụ Bản đổ vào cửa sông Trạng Vĩnh rồi chảy ra cửa sông Độc Bộ.

Danh lam thắng cảnh:

Huyện Đại An có:

Miếu Kỳ Phong, miếu Triệu Việt vương, miếu Đinh Tiên Hoàng, đền Thần Thủy Tế.

Huyện Vụ Bản có:

Miếu Trần Thái Tông, đền Lương Trạng nguyên, đền Liễu Hạnh phu nhân, đền Phạm Tướng quân,
chùa Tiên Sơn, chùa Nén Sơn.

Đều là những chốn xưa nay được lưu truyền là danh thắng, dân địa phương tin thờ, cầu đảo phần
nhiều linh ứng.

Đường đi:

-Một đường ở phía đông phủ đi qua phủ hạt đến đường quan báo xã Dao Cù huyện Nam Chân đến
phía nam tỉnh thành.

-Một đường ở phía tây phủ đi qua phủ hạt đến địa phận bến đò Thanh Khê thuộc địa phận tỉnh Ninh
Bình. Phía đông phủ chếch về phía bắc có 1 con đường đi theo đê bối ven sông tới thẳng tỉnh thành.

-Một đường từ phiá đông xế về phía bắc phủ hạt, dọc theo đê ven sông đi đến tỉnh thành.
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Huyện Đại An

Đại An1 là huyện do phủ Nghĩa Hưng kiêm lý.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Nam Chân, phía tây giáp sông lớn ngăn cách với tỉnh Ninh Bình,
phía nam giáp biển lớn, phía bắc giáp hai huyện Vụ Bản, Phong Doanh.

Đông tây cách nhau 33 dặm. Nam bắc cách nhau 43 dặm.

Huyện có 12 tổng; gồm 79 xã, thôn, trang, trại, phường, ấp, lý, tuần.

1-Tổng Hải Lãng, 13 xã, thôn, trang, tuần:
1.Xã Hải Lãng 2.Xã Hưng Phú 3.Xã Phù Sa
4.Thôn Đoài xã Chương Nghĩa2 5.Xã Hà Dương
6.Xã Đắc Thắng Thượng3 7.Xã Đắc Thắng Hạ4

8.Thôn Đông xã Chương Nghĩa 9.Xã Hưng Nghĩa 10.Xã Lý Nghĩa
11.Trang Hải Lãng 12.Xã Quần Liêu 13.Tuần Cát Điền

2-Tổng Thượng Kỳ, 10 xã:
1.Xã Thượng Kỳ 2.Xã Đông Ba Thượng 3.Xã An Thịnh 4.Xã Đông Lĩnh
5.Xã Trang Túc 6.Xã Hạ Kỳ 7.Xã Đông Ba Hạ 8.Xã Bình A
9.Xã Lộng Điền 10.Xã Cốc Thành

3-Tổng Sĩ Lâm, 9 xã, phường, trại, lý:
1.Trại Sĩ Lâm 2.Trại Thư Điền 3.Trại Quỹ Nhất
4.Phường Thủy Cơ Đài Môn 5.Phường Giáo Phòng Quy Lập
6.ấp Lạc Đạo 7.ấp Giáo Dục 8.Lý Quần Lạc 9.Phường Thuận Hậu

4-Tổng An Trung Hạ, 5 xã, thôn, ấp:
1.Xã Đào Khê 2.Xã Liêu Hải 3.Xã Trường Khê 4.Xã Đào Lãng
5.ấp Tân Liêu

5-Tổng Trạng Vĩnh, 5 xã:
1.Xã Trạng Vĩnh 2.Xã Gia Trạng 3.Xã Đông Cao 4.Xã Vụ Sài
5.Xã Thức Vụ5

6-Tổng Tử Vinh, 7 xã:
1.Xã Tử Vinh 2.Xã Tống Xá 3.Xã Mậu Lực 4.Xã Chân Mỹ
5.Xã Diên Mỹ 6.Xã Lương Xá Thượng 7.Xã Lương Xá

                                                     
1 Huyện Đại An : Thời Bắc thuộc là huyện Đại ác  (gọi theo tên cửa biển Đại ác hoặc Đại Nha,

ác và nha đều có nghĩa là con quạ, tức cửa Liêu. Sử chép năm 571 Triệu Việt Vương tự vẫn ở cửa Đại Nha;
năm 979 quân Chiêm Thành qua cửa Đại ác và cửa Tiểu Khang vào đánh nước ta). Năm Minh Đạo 3 (2-1044)
Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành về qua cửa Đại ác, cho đổi tên Đại ác làm Đại An  (Toàn thư,
BK2). Thời thuộc Minh đổi là huyện Đại Loan  phủ Kiến Bình. Nhà Lê lấy lại tên cũ là Đại An đặt thuộc
phủ Nghĩa Hưng (1469). Đầu đời Gia Long đặt thuộc Thanh Hoa ngoại trấn, từ Gia Long 5 (1806) lại thuộc
phủ Nghĩa Hưng. Nay thuộc huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.

2 Xã Chương Nghĩa: Đầu Nguyễn về trước là xã Chiêu Nghĩa . Năm đầu đời Thành Thái (1889) kiêng huý
chữ Chiêu (Nguyễn Phúc Chiêu, tên huý của vua Thành Thái), đổi là Chương Nghĩa. Một số tên xã thay đổi do
kiêng huý đời Thành Thái cho thấy ĐKĐD khởi soạn dưới triều Đồng Khánh nhưng việc còn tiếp tục trong đầu
đời Thành Thái.

3 Xem chú tiếp dưới.
4 Xã Đắc Thắng Thượng, Hạ: Đầu Nguyễn về trước là xã Chiêu Thắng Thượng, Hạ . Năm Thành

Thái 1 (1889) kiêng huý, đổi là Đắc Thắng Thượng, Hạ .
5 Xã Thức Vụ: Đầu Nguyễn về trước là xã Thì Vụ ; năm đầu đời Tự Đức kiêng huý chữ Thì (tên huý vua Tự

Đức), đổi là xã Thức Vụ .
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7-Tổng An Trung Thượng, 5 xã:
1.Xã An Trung 2.Xã Tam Đăng 3.Xã Hùng Tâm 4.Xã An Hạ
5.Xã Dương Hồi

8-Tổng Thanh Khê, 6 xã:
1.Xã Thanh Khê 2.Xã Thụ ích1 3.Xã An Lại 4.Xã Độc Bộ
5.Xã Phạm Xá 6.Xã Dương Phạm

9-Tổng Thân Thượng, 6 xã:
1.Xã Phù Đô 2.Xã Đông Mẫu 3.Xã Nhân Lý 4.Xã Thân Thượng
5.Xã Đông Tĩnh 6. Xã Nhân Trạch

10-Tổng Cổ Liêu, 5 xã:
1.Xã Cổ Liêu 2.Xã Quảng Cư 3.Xã Thụy Quang 4.Xã Phúc Chỉ
5.Xã Đồng Bạn

11-Tổng Ngọc Chấn2, 5 xã:
1.Xã Ngọc Chấn3 2.Xã Vĩnh Trị 3.Xã Thôi Ngôi 4.Xã Hạc Bổng
5.Xã Tương Loát4

12-Tổng Vỉ Nhuế, 3 xã:
1.Xã Vỉ Nhuế 2.Xã La Ngạn 3.Xã Cốc Dương

Số ruộng trong toàn huyện: 35.361 mẫu.

Số đất: 6.366 mẫu 9 sào.

Số đinh: 4.430 người.

Lính tuyển: 328 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 40.112 hộc.
-Nộp bằng tiền: 19.357 quan.

Phong tục:

Dân cần kiệm chất phác, kẻ sĩ chất thực, có sáng tác thơ văn. Phong tục đại thể gần được mức đôn
hậu. Dân gần biển quê mùa hủ lậu. Một dải Quần Liêu cỏ xanh cát trắng, hút mắt mênh mông; thỉnh
thoảng cũng có kẻ hung hãn, ở sông biển cũng không có gì lạ. Theo đạo Gia Tô toàn tòng có 5 xã,
thôn, gián tòng 13 xã, thôn.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Miền đất cao phần nhiều trồng khoai, đậu, bông. Ven biển có cây cói. Các
xã Thụ ích, An Thịnh, Liêu Hải dệt chiếu thô.

Khí hậu:

Gần biển có mù chướng. Ruộng biển cấy sớm gặt sớm. Ngoài ra giống như các huyện khác.

Núi sông:

Trong huyện hạt không có núi.

                                                     
1 Xã Thụ ích: Đầu Nguyễn về trước là xã Thụ Triền ; từ năm Thiệu Trị 3 (1843) kiêng chữ Triền (cận âm

tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Thụ ích .
2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Ngọc Chấn: Đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Kim Tông . Từ năm Thiệu Trị 1(1841) kiêng

chữ Tông (tiểu tự Thiệu Trị), đổi là tổng và xã Ngọc Chấn .
4 Ngv. chép chữ  (Tương Liệt). Sửa lại theo chữ ghi trên bản đồ là  (Tương Loát).
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-Một đoạn sông lớn, trên giáp huyện Nam Chân, chảy qua huyện hạt, đổ vào cửa sông Độc Bộ,
rộng khoảng 30 trượng, sâu khoảng hơn 15 thước.

-Một đoạn sông lớn, phía trên giáp huyện Phong Doanh chảy qua huyện hạt đến sông Độc Bộ, rồi
đổ ra cửa Liêu, rộng khoảng trên dưới 60 trượng, sâu khoảng trên dưới 20 trượng.

-Một đoạn sông Ba Sát, phía trên từ huyện Vụ Bản, chảy qua địa hạt bản huyện, chảy vào cửa sông
Vĩnh Trị, rộng 5 trượng, sâu khoảng 5-6 thước; cũng có chỗ hẹp tắc, hiện đang xin cho nạo vét.

-Một đoạn sông Vĩnh Giang, phía trên giáp huyện Vụ Bản, qua địa hạt bản huyện rồi chảy vào cửa
sông Trạng Vĩnh; rộng 4 trượng, sâu trên dưới 4-5 thước.

-Sông nhỏ An Thịnh, một đoạn phía đông giáp hai huyện Chân Ninh, Giao Thủy, chảy ngang qua
huyện đến cửa sông ở xã Thụ ích; rộng 6 trượng, sâu 8 thước.

Danh lam thắng cảnh:

-Miếu Kỳ Phong: ở bờ sông xã Thụ ích, dựng năm Minh Mệnh thứ 3 (1822).

-Miếu Triệu Việt vương: ở bờ sông xã Độc Bộ.

-Miếu Đinh Tiên Hoàng: ở xã Dương Hồi.

-Đền thần Thủy Tế: ở xã Kim Thoa (nay đổi là xã Ngọc Chấn). Đinh Tiên Hoàng sau khi đã dẹp
yên được 12 sứ quân, một hôm đi thuyền qua bến đò xã Kim Thoa, thấy thần đứng trên mặt nước, nói:
"Ta là thủy thần, nguyện xin ra sức giúp nước", rồi không thấy đâu nữa. Vua lấy làm lạ, dựng miếu
thờ, phong làm thượng đẳng thần.

Đường đi:

-Một đường quan báo, trên từ địa hạt huyện Nam Chân đi qua xã Quần Liêu thuộc bản huyện, tới
bảo Bình Hải, dài khoảng chừng 200 trượng1.

-Một đường nhỏ phía đông giáp địa giới huyện Nam Chân, đi qua Hải Lãng đến huyện hạt, dài
khoảng 150 trượng2.

Huyện Vụ Bản

Vụ Bản3 là huyện thống hạt của phủ Nghĩa Hưng.

Huyện lỵ đặt ở địa phận 2 xã Thái La và Châu Bạc. Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất, quay về
hướng nam, ngang dọc mỗi chiều 45 trượng; cao 7 thước 2 tấc, mặt thành rộng 1 thước 5 tấc, chân
rộng 1 trượng 5 thước, mở 3 cửa tiền, tả, hữu. Ngoài thành có hào, rộng 4 trượng, sâu 2 thước 5 tấc.
Nguyên trước là phủ thành Nghĩa Hưng, đến năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) đổi làm huyện lỵ.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Thượng Nguyên, phía nam giáp huyện Nam Chân, phía tây giáp
huyện Phong Doanh, phía bắc giáp 2 huyện Thượng Nguyên, Mỹ Lộc.

Đông tây cách nhau 25 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 88 xã, thôn, trang, trại, phường.

                                                     
1 Ngv. chép chữ lý  (dặm), cần sửa là trượng .
2 Ngv. chép chữ lý  (dặm), cần sửa là trượng .
3 Huyện Vụ Bản: Thời Lý-Trần là huyện Hiển Khánh thuộc phủ ứng Phong (đời Trần là phủ Kiến Hưng); thời

thuộc Minh đổi là Yên Bản  thuộc phủ Kiến Bình. Nhà Lê, năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh
Tông đổi là huyện Thiên Bản  thuộc phủ Nghĩa Hưng. Năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ Thiên thuộc
diện các từ tôn kính, đổi là Vụ Bản . Nay là huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định.
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1-Tổng Vụ Bản, 10 xã:
1.Xã Vụ Bản1 2.Xã La Xá 3.Thôn Hàn xã Hiển Môn
4.Trại Khê Câu 5.Trang Đồng Văn2 6.Xã Văn ấp 7.Xã Tiên Khoán
8.Thôn Khánh xã Hiển Môn 9.Trại Sơn Lôi 10.Trại Độ Việt

2-Tổng Đồng Đội, 9 xã, thôn:
1.Xã Xuân Bảng3 2.Xã Vân Cát 3.Xã Trang Nghiêm Thượng
4.Xã Trừng Uyên 5.Xã Tiên Hương4 6.Xã Bối Xuyên 7.Xã Đồng Đội
8.Xã Trang Nghiêm Hạ 9.Xã Châu Bạc

3-Tổng Trình Xuyên, 8 xã:
1.Xã Bách Cốc 2.Thôn Quả xã Quả Linh5 3.Xã An Nhân
4.Xã Phú Cốc 5.Thôn Thượng xã Quả Linh 6.Xã Trung Phu
7.Xã Trình Xuyên 8.Xã Dương Lai

4-Tổng An Cự, 7 xã:
1.Xã An Cự 2.Xã Lương Mỹ 3.Xã An Diên6 4.Xã Động Xích
5.Xã Khả Chính 6.Xã Đại Đê 7.Xã Võng Cổ

5-Tổng Hổ Sơn, 8 xã:
1.Xã Cựu Hào 2.Xã Hồ Sen 3.Xã Đại Lại 4.Xã Tiên Hào
5.Xã Ngọ Trang 6.Xã Hổ Sơn 7.Xã Vĩnh Lại 8.Xã Vân Bảng

6-Tổng Hào Kiệt, 6 xã, trại:
1.Xã Hào Kiệt 2.Xã Lương Kiệt 3.Xã Khổng Trạch 4.Xã Cao Hương
5.Xã Tổ Cầu 6.Xã Đống Xuyên

7-Tổng Đăng Côi, 9 xã:
1.Xã Đăng Côi 2.Xã Lê Xá 3.Xã Hữu Dụng 4.Xã Ngọc Côi
5.Xã Côi Sơn 6.Xã Dư Duệ 7.Xã Phú Thứ 8.Xã An Lạc
9.Xã Mỹ Côi

8-Tổng Phú Lão, 16 xã, thôn, trang, trại:
1.Trang Thọ Trương 2.Thôn Phú Nội xã Liên Xương 3.Thôn Liên Xương xã Liên Xương
4.Xã Việt Yên 5.Thôn Hướng Nghĩa xã Hành Nhân 6.Xã Đống Lương
7.Thôn Lục xã Hành Nhân7 8.Thôn Hạ Xá xã Đào Dương 9.Thôn Phú xã Phú Lão
10.Thôn Phong Cốc xã Phú Lão 11.Xã Kênh Đào 12.Thôn Diên8 xã Diên Trường9

                                                     
1 Xã Vụ Bản: Từ đầu đời Tự Đức về trước là xã Thiên Bản. Từ 1853 đổi là xã Vụ Bản.
2 Trang Đồng Văn: Từ đời Thiệu Trị về trước tên là trang Đồng Thì ; từ năm Tự Đức 1 (1848) kiêng chữ

Thì  (tên huý vua Tự Đức), đổi là Đồng Văn .
3 Xã Xuân Bảng: Trước là xã Kim Bảng.
4 Xã Tiên Hương: Đầu Nguyễn về trước là xã An Thái . Từ năm Tự Đức 15 (1862) kiêng huý Ngãi vương

Nguyễn Phúc Thái, đổi là xã Tiên Hương .
5 Thôn Quả, xã Quả Linh: Đầu Nguyễn về trước là thôn Cảo và xã Cảo Linh , từ năm Minh Mệnh 17

(1836) kiêng chữ Cảo  (biệt danh của vua Gia Long), đổi làm thôn Quả và xã Quả Linh .
6 Xã An Diên: Đầu Nguyễn về trước là xã An Triền , từ năm 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với tên huý của

vua Thiệu Trị), đổi là An Diên .
7 Xã Hành Nhân: Đầu Nguyễn về trước là xã Hành Cung . Năm Tự Đức 6 (1853) tránh từ Hành Cung thuộc

diện các từ tôn kính, đổi là Hành Nhân .
8 Thôn Diên: Đầu Nguyễn về trước là thôn Miên Nội , từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Miên

(Miên Tông, tiểu tự vua Thiệu Trị) đổi gọi là thôn Diên .
9 Xã Diên Trường: Đầu Nguyễn về trước là xã Miên Trường ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ

Miên, đổi gọi là xã Diên Trường  (lý do như trên).
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13.Thôn Nhị xã Diên Trường 14.Thôn Hạnh Lâm1 xã Liên Xương
15.Xã Bàn Kết 16.Thôn Kênh Đào xã Đào Dương

9-Tổng Hiển Khánh, 10 xã, thôn:
1.Xã Hiển Khánh 2.Thôn Cầu xã An Thứ 3.Thôn Nội Chế 4.Xã Vụ Nữ
5.Thôn Bùi xã Thám Thanh 6.Xã Lập Thành 7.Thôn Nhị xã Thám Thanh
8.Xã Lập Vũ 9.Xã Lại Xá 10.Xã Tiên Chưởng

10-Tổng Bảo Ngũ, 5 xã:
1.Xã Bảo Ngũ 2.Xã Bối La 3.Xã Bất Di 4.Xã Thái La
5.Xã Đắc Lực

Số ruộng trong toàn huyện: 30.962 mẫu 6 sào.

Số đất: 3.876 mẫu 6 sào.

Số đinh: 3.959 người.

Lính tuyển: 457 người.

Thuế cả năm:
- Nộp bằng thóc: 27.357 hộc.
- Nộp bằng tiền: 12.909 quan.
- Nộp bằng vải trắng: 73 tấm 15 thước.

Phong tục:

Huyện hạt gần với tỉnh thành, sĩ nông công thương ở xen nhau, nhưng người làm nghề nông vẫn
chiếm phần nhiều. Riêng các xã Hào Kiệt, Cao Hương, Dương Lai, Bảo Ngũ, Vĩnh Lại, Vân Bảng
nhiều người làm nghề buôn bán. Phong tục có chỗ xa hoa có chỗ cần kiệm cũng ngang bằng nhau.
Ngoài ra dân các xã khác đều chăm sức làm ruộng, phong tục thuần hậu cần kiệm. Theo Thiên chúa
giáo có 21 xã, thôn.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Sau khi thu hoạch vụ lúa thu, người ta phần nhiều trồng bông, khoai, đậu.
Xã Vân Cát có lệ thu thuế vải trắng. Ngoài ra, các sản vật thông thường cũng giống như các huyện khác.

Khí hậu:

Khí hậu ôn hòa, cũng gần giống như các huyện khác.

Sông núi:

Trong huyện có 9 ngọn núi.

Một núi ở thôn Thượng xã Trang Nghiêm, tên là núi Trang Nghiêm (dài 83 trượng, rộng 48 trượng,
cao 40 trượng).

Ba núi liền nhau ở địa phận xã Tiên Hương, đều gọi là núi Tiên Hương ([Một ngọn] dài 72 trượng,
rộng 36 trượng, cao 22 trượng. Một ngọn dài 184 trượng, ngang 24 trượng, cao 24 trượng. Một ngọn
dài 36 trượng, cao 10 trượng).

Một núi ở xã Xuân Bảng, gọi là núi Xuân Bảng (dài 134 trượng, rộng 4 trượng, cao 10 trượng).

Một núi ở xã Lê Xá, gọi là núi Lê Xá (dài 105 trượng, rộng 60 trượng, cao 30 trượng).

Một núi ở địa phận tổng Đăng Côi, gọi là núi Đăng Côi (chiều dài 280 trượng, rộng 120 trượng, cao
50 trượng).

Một núi ở địa phận xã Mỹ Côi, gọi là núi Mỹ Côi (dài 26 trượng, rộng 16 trượng, cao 18 trượng).

                                                     
1 Thôn Hạnh Lâm: Đầu Nguyễn về trước là thôn Hàn Lâm xã Liên Xương. Năm Tự Đức 6 (1853) tránh từ

Hàn Lâm thuộc diện các từ tôn kính, đổi là thôn Hạnh Lâm xã Liên Xương.
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Hai núi liền nhau ở địa phận xã Hổ Sơn, gọi là núi Hổ Sơn (một ngọn dài 55 trượng, rộng 18
trượng, cao 8 trượng. Một ngọn dài 10 trượng, rộng 5 trượng, cao 5 trượng).

Các núi kể trên đều là núi đất xen đá, riêng Hổ Sơn toàn là đá to, cỏ cây rậm rạp hơi khác với các
núi còn lại.

-Một dòng sông trên từ địa phận xã Vị Xuyên huyện Mỹ Lộc chảy qua địa phận các xã Tiểu Cốc,
Bách Cốc, Phú Cốc thuộc bản huyện rồi đổ vào sông Độc Bộ (dài 1.100 trượng, rộng 20 trượng, sâu 2
trượng 5 thước).

-Một dòng sông nhỏ trên từ cửa sông xã Chân Ninh huyện Mỹ Lộc đổ vào sông Ba Sát rồi chảy ra
cửa sông xã Vĩnh Trị huyện Đại An (dài 6.800 trượng, rộng 34 trượng, sâu trên dưới 25 thước).

-Một dòng sông lớn trên từ giang phận xã Ngọc Lũ huyện Mỹ Lộc chảy qua giang phận xã Văn ấp
thuộc bản huyện rồi đổ vào giang phận xã Bỉnh Trung (dài 350 trượng, rộng 24 trượng, sâu 2 trượng 5
thước).

-Một dòng sông nhỏ uốn vòng qua khu đồng điền dân cư trên từ địa phận xã An Diên chảy đến cầu
Bất Di rồi đổ vào sông Trạng Vĩnh (dài 2.660 trượng, rộng 3 trượng, sâu 3 thước).

Danh lam thắng cảnh:

-Miếu Lý Nhân Tông: dân xã Hiển Khánh phụng thờ.

-Đền Trần Thái Tông: hai xã Trung Phu và Trình Xuyên phụng thờ.

-Đền Lương Trạng nguyên1: ở xã Cao Hương. Thần là người xã Cao Hương, dĩnh ngộ hơn người,
có khí chất đặc biệt, đỗ Trạng nguyên năm Quang Thuận2 (1516-1522), làm quan đến chức Hàn lâm
thị thư, bản tính cương trực, gặp việc dám nói, các văn thư bang giao [của triều Lê với nhà Minh] phần
nhiều đều do ông soạn thảo.

-Đền Liễu Hạnh phu nhân: ở xã Vân Cát. Phu nhân người họ Trần, từng xưng là nữ thần Vân Cát.
Tương truyền rằng bà là tiên trên trời giáng thế, hiển thiêng linh ứng, trải qua các triều đều được
phong tặng Thượng đẳng phúc thần. ở xã Tiên Hương cũng có đền thờ, rất có danh tiếng. Hàng năm
vào các ngày 7-8-9 tháng 3 mở hội lớn. Các tổng trong toàn huyện đến hội tế. [Lễ rước] cây hoa có
đến ngàn chiếc (cắt giấy thành hình hoa cỏ, chim thú dán trên cây tre; mỗi cây tiêu tốn trên dưới 6
quan tiền). Thiện nam tín nữ mỗi người cầm một cây hoa, ở giữa xếp hàng thành hình chữ (các câu
như: Quốc thái dân an v.v...). Bốn phía là các bàn bói thăm bốc thẻ. Hội lớn ca múa cầu chúc cũng có
phần phức tạp hao tổn tài sản của dân. Hơn nữa đông người tụ tập cũng hay xẩy ra xô xát ẩu đả, ngăn
cấm cũng không được. Đó là vì phong tục hủ lậu đã lâu lưu truyền.

-Chùa Tiên Sơn: ở sườn núi xã Côi Sơn, cây cối um tùm, sân vườn rộng rãi.

-Chùa Nén Sơn: ở núi Hổ Sơn thuộc xã Hổ Sơn. Công chúa Huyền Trân.đời Trần trước được gả cho
quốc vương Chiêm Thành, sau trở về nước, trụ trì ở đây. Sau khi qua đời được dân địa phương phụng thờ.

-Đền Phạm Tướng quân: Dân hai xã Hữu Dụng và Phú Lão phụng thờ. Thần họ Phạm tên húy là
Ngũ Lão.

Đường đi:

-Một đường quan báo nam giáp xã Vũ Xá huyện Phong Doanh, bắc giáp xã Mai Xá huyện Thượng
Nguyên (dài 2.100 trượng).

                                                     
1 Lương Thế Vinh:  (1441-?), người xã Cao Hương huyện Thiên Bản, nay là thôn Cao Phương xã Liên

Bảo huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. 23 tuổi đỗ Trạng nguyên khoa Quý mùi niên hiệu Quang Thuận 4 (1463)
đời Lê Thánh Tông, đương thời thường gọi là Trạng Lường.

2 Niên hiệu Quang Thuận  (1460-1469) đời Lê Thánh Tông; ngv. chép nhầm là Quang Thiệu  (1516-
1522) đời Lê Chiêu Tông.
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-Một đường từ phía trên giáp xã Tiểu Liêm huyện Thượng Nguyên, dưới giáp xã An Nội huyện
Thượng Nguyên (dài 1.150 trượng).

-Một đường quan lộ cũ phía tây nam giáp xã Quảng Cư huyện Đại An, phía đông bắc giáp xã Vụ
Bản huyện Thượng Nguyên (dài 1.500 trượng).

Phân phủ Nghĩa Hưng

Địa hạt của phân phủ1 ở phía tây bắc tỉnh thành. Phân phủ kiêm lý huyện ý Yên, thống hạt huyện
Phong Doanh. Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Lạc Chính huyện ý Yên.

Huyện ý Yên, do phân phủ kiêm lý, 6 tổng:
1.Tổng Tử Mặc 2.Tổng Phú Khê 3.Tổng An Cừ 4.Tổng Bình Lương
5.Tổng Lạc Chính 6.Tổng Bằng Xá

Huyện Phong Doanh, do phân phủ thống hạt, 7 tổng:
1.Tổng Thượng Đồng 2.Tổng Cát Đằng 3.Tổng Ngô Xá 4.Tổng Bồng Xuyên
5.Tổng Mỹ Dương 6.Tổng Hưng Xá 7.Tổng Vũ Xá

Số ruộng toàn phân phủ: 29.945 mẫu 6 sào 11 thước 6 tấc 7 phân.

Số đất: 6.873 mẫu 5 sào 6 thước 4 tấc 9 phân 1 ly.

Số đinh: 3.228 người.

Lính tuyển: 238 người

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 33.326 hộc 33 bát 8 vốc.
-Nộp bằng tiền: 13.825 quan 4 tiền 28 đồng tiền.

Phong tục:

Hai huyện ý Yên, Phong Doanh đất hẹp người đông, tục dân cần kiệm. Trong dân cũng có người
buôn bán. Theo Thiên chúa giáo có 13 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Địa thế hai huyện thấp và ẩm, phần nhiều cấy lúa vụ hè.

Khí hậu:

Hai huyện ở về miền trên, khí hậu ôn hòa.

Núi sông:

-Huyện ý Yên có 8 ngọn núi tên là núi Mặc (Mặc Sơn), núi Bô (Bô Sơn), núi Thiên Kiện (Thiên
Kiện Sơn), núi Bảo Đài (Bảo Đài Sơn), núi Mai (Mai Sơn), núi Thanh Nê (Thanh Nê Sơn), núi An Hòa
(An Hoà Sơn), núi Ngô Xá (Ngô Xã Sơn).

-Một dòng sông trên giáp [giang phận] phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nội, chảy qua địa phận phân phủ
Nghĩa Hưng rồi đổ ra biển ở cửa Liêu.

-Một dòng là sông Sát (Sát Giang), trên giáp [giang phận] hai huyện Thanh Liêm, Bình Lục tỉnh Hà
Nội, chảy qua huyện Vụ Bản rồi đổ vào cửa sông Vĩnh Trị huyện Đại An.

Danh lam thắng cảnh:

Huyện ý Yên có hai miếu Trần Anh Tông, đền Minh Không thiền sư, chùa Phi Lai, miếu Lê Đại Hành.

                                                     
1 Phân phủ Nghĩa Hưng: Lập năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) trên địa hạt 2 huyện ý Yên và Vọng Doanh (sau đổi

là Phong Doanh) tách từ phủ chính Nghĩa Hưng. Nay là huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
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Huyện Phong Doanh có miếu Đinh Tiên Hoàng, đền Lương Quận công, chùa Cực Lạc.

Đường đi:

-Một đường ở phía tây phân phủ, đi theo ven đê tư đến bến đò Non Nước.

-Một đường ở phía đông phân phủ, đi qua địa phận huyện Vụ Bản đến tỉnh thành.

Huyện ý Yên

ý Yên1 là huyện do phân phủ Nghĩa Hưng kiêm lý.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Lạc Chính. Xung quanh huyện đắp luỹ đất, dài 17 trượng 4 thước, rộng
16 trượng 5 thước; bốn góc cao 3 thước. Mặt luỹ rộng 1 thước, chân luỹ dày 3 thước 5 tấc. Trên mặt
luỹ đều trồng tre; mở một cửa ở mặt tiền; ngoài luỹ không có hào. Phía đông bắc phủ thành gần sông
Thiên Phái, từ phủ thành đến bờ sông cách 200 trượng.

Huyện hạt phía đông giáp hai huyện Phong Doanh, Vụ Bản; phía tây giáp huyện Gia Viễn tỉnh Ninh
Bình; phía nam giáp huyện Phong Doanh; phía bắc giáp 2 huyện Thanh Liêm, Bình Lục tỉnh Hà Nội.

Đông tây cách nhau 21 dặm. Nam bắc cách nhau 11 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 35 xã, thôn:

1-Tổng Bình Lương, 5 xã, thôn:
1.Thôn Thượng xã Bình Cách 2.Xã Thọ Cách 3.Xã Bình Lương
4.Thôn Hạ xã Bình Cách 5.Xã Kênh Thanh

2-Tổng Tử Mặc, 5 xã:
1.Xã Tử Mặc 2.Xã Văn Xá 3.Xã Tiêu Bảng 4.Xã An Nhân
5.Xã Xuyết Hương

4-Tổng Phú Khê, 8 xã, thôn:
1.Xã Phú Khê 2.Xã Lữ Đô 3.Xã Dũng Quyết
4.Thôn Hương xã Cổ Đam 5.Xã Vô Võng 6.Xã Quang Điểm
7.Thôn Trầm Hương xã Cổ Đam 8.Thôn Mỹ Lộc xã Cổ Đam

5-Tổng Lạc Chính2, 6 xã:
1.Xã Lạc Chính3 2.Xã Thiêm Lộc 3.Xã Mai Độ 4.Xã Mai Hương
5.Xã Lật Điền 6.Xã Nguyệt Lãng4

6-Tổng An Cừ, 6 xã:
1.Xã An Cừ 2.Xã Ngô Xá 3.Xã Hương Nhi 4.Xã Thanh Nê
5.Xã An Hòa 6.Xã An Tố

7-Tổng Bằng Xá, 5 xã:
1.Xã Bằng Xá 2.Xã Dưỡng Chính 3.Xã Vạn Điểm 4.Xã Tu Cổ
5.Xã Xuất Cốc

Số ruộng toàn huyện: 13.763 mẫu 6 sào.

                                                     
1 Huyện ý Yên : Tên huyện đặt từ thời thuộc Minh, thuộc phủ Kiến Bình. Nhà Lê đặt thuộc phủ Nghĩa

Hưng. Đầu triều Nguyễn vẫn theo như thế. Năm Minh Mệnh 14 (1833) tách 2 huyện ý Yên và Phong Doanh
(tên cũ là Vọng Doanh) đặt làm phân phủ Nghĩa Hưng, sau bỏ. Nay là huyện ý Yên tỉnh Nam Định.

2 Xem chú tiếp dưới.
3 Tổng và xã Lạc Chính: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng, xã Bố Chính.
4 Xã Nguyệt Lãng: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Lãng ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Hoa, đổi là

Nguyệt Lãng .
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Số đất: 3.677 mẫu 8 sào.

Số đinh: 1.537 người.

Lính tuyển: 106 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 18.292 hộc.
-Nộp bằng tiền: 6.291 quan 7 tiền.

Phong tục:

Bốn hạng dân trong huyện thì người làm nghề nông nhiều hơn người đi học, rồi đến người làm
nghề buôn. Dân tục chân chất thật thà. Theo Thiên chúa giáo có 7 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Sau khi thu hoạch vụ lúa thu người ta thường trồng khoai, đậu. Những sản
phẩm thông thường thì cũng giống như các huyện khác.

Khí hậu:

Nóng lạnh ôn hòa, giống như các huyện khác. Nhưng địa thế hơi thấp, thường có khí ẩm ướt.

Núi sông:

Trong huyện có 8 ngọn núi:

-Một núi ở xã Tử Mặc, gọi là núi Mặc (Mặc Sơn, cao khoảng 4 trượng 5 thước, rộng 100 trượng).

-Một núi ở xã Phú Khê, gọi là núi Bô (Bô Sơn, cao khoảng 26 trượng, rộng khoảng 150 trượng).

-Núi Thiên Kiện: xưa có 2 ngọn. Tương truyền tướng nhà Minh là Liễu Thăng1 bạt đi một ngọn, lấy
đất đắp thành Cổ Lộng2, di tích cũ nay vẫn còn. Một ngọn ở xã Ngô Xá, gọi là núi Ngô Xá (cao
khoảng 20 trượng, rộng khoảng 200 trượng).

-Một núi ở xã Hương Nhi, gọi là núi Bảo Đài (Bảo Đài Sơn, cao khoảng 30 trượng, rộng khoảng
600 trượng).

-Một núi ở xã Thanh Nê, gọi là núi Thanh Nê, hai ngọn liền nhau (mỗi ngọn đều cao khoảng 20
trượng, rộng khoảng 20 trượng).

-Một núi ở xã An Hòa, gọi là núi An Hòa (cao khoảng 50 trượng, rộng khoảng 180 trượng).

-Một núi ở xã Mai Độ, gọi là núi Mai Độ (cao chừng 25 trượng, rộng khoảng 350 trượng).

Trong huyện có một dòng sông lớn là sông Thanh Quyết (rộng khoảng 30 trượng, sâu khoảng hơn
3 trượng). Thượng lưu từ địa phận xã Đoan Vĩ huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nội, qua xã Kênh Thanh
tổng Bình Lương, các xã Cổ Hương, Trầm Hương, Dũng Quyết tổng Phú Khê thuộc bản huyện, chảy
vào cửa sông Thiên Phái giáp giang phận thôn Sở Thượng huyện Phong Doanh rồi đổ vào sông Phù Sa.
Đối bờ bên phía tây là địa phận các xã, thôn Thanh Quyết, Cung Quế, phường thuỷ cơ Nam Phúc
thuộc huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.

                                                     
1 Ngv.: Lê triều Liễu Thăng tướng , nghĩa là "Tướng Liễu Thăng triều Lê"! Có thể hiểu chỉ thời gian đầu

triều Lê, nhưng tướng nhà Minh đem quân sang cứu viện cho Trương Phụ bị chém ở ải Chi Lăng, không xuống
được tận huyện ý Yên! Trong câu dịch có chỉnh lại vài chữ cho khỏi trái nghĩa.

2 Thành Cổ Lộng : ở địa phận 2 xã Thọ Cách và Bình Cách phía tây bắc huyện ý Yên; tục gọi là thành
Cách. Sử chép: niên hiệu Trần Giản Định đế năm thứ 2 (1408), ngày 14 tháng 12 quân của nhà Hậu Trần do
Quốc công Đặng Tất chỉ huy đánh thắng quân Minh ở bến đò Bồ Cô (huyện Vọng Doanh, sau đổi Phong
Doanh), Binh bộ Thượng thư Lưu Tuấn, Đô ty Lữ Nghị đều tử trận, chỉ một mình Mộc Thạnh chạy thoát trốn
về thành Cổ Lộng (Toàn thư, BK9-11a). Đúng ra khi Mộc Thạnh chạy về Cổ Lộng thì ở đó chưa có thành và
Thạnh phải cho đắp thành để cố thủ. Trong khu vực của thành cổ, có khi người ta đào được binh khí của quân
Minh.
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Danh lam thắng cảnh:

-Miếu Trần Anh Tông: ở xã Tu Cổ.

-Chùa Trần Nhân Tông: ở xã Dưỡng Chính; gồm 1 sở, 6 tòa và 100 gian. Trần Nhân Tông về cuối
đời nhường ngôi vua để tu đạo Thiền, cho xây chùa ở đây. Di tích cũ đã đổ nát, dân bản xã không thể
tu bổ được.

-Đền thờ thiền sư Minh Không: ở xã Cổ Đam. Sư họ Nguyễn tên chữ là Chí Thành, người Đàm Xá,
Ninh Bình.

-Chùa Phi Lai: ở trên núi Tử Mặc. Các vua triều Lý từng đến lễ chùa viếng cảnh ở đây. Trên núi có
tháp đá, cảnh trí cũng đẹp.

-Miếu Lê Đại Hành: ở xã Phú Khê.

Đường đi:

-Một đoạn đường trên giáp xã Cực Lạc huyện Phong Doanh, dưới giáp địa phận xã Vũ Xuyên, dài
khoảng hơn 9 dặm.

-Một đoạn đường đê trên từ xã Kênh Thanh giáp xã Đoan Vĩ tỉnh Hà Nội, dưới đến xã Dũng Quyết
giáp địa phận thôn Sở Thượng huyện Phong Doanh, dài khoảng hơn 9 dặm.

Huyện Phong Doanh

Phong Doanh1 là huyện thống hạt của phân phủ Nghĩa Hưng. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Thượng
Đồng. Luỹ tre dài 17 trượng, rộng 15 trượng 5 thước; mở một cửa ở mặt tiền. Ngoài luỹ không có hào.

Từ cửa huyện thành tới bờ sông Ba Sát dài 500 trượng. Từ huyện thành tới bờ sông Hát Giang dài
400 trượng.

Huyện hạt phía đông giáp huyện Đại An, phía tây và phía nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía bắc giáp
huyện Vụ Bản.

Đông tây cách nhau 17 dặm. Nam bắc cách nhau 16 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 54 xã:

1-Tổng Thượng Đồng, 14 xã, thôn, trại, sở:
1.Xã Thượng Đồng 2.Xã Uý Uy 3.Xã Đô Quan
4.Thôn Đồng Văn xã Đằng Động 5.Xã Thử Mễ 6.Xã Quảng Nạp
7.Xã Cao Bồ 8.Thôn Trung xã Đằng Động
9.Thôn Trung sở Vọng Doanh 10.Xã Hòa Cụ
11.Thôn Hạ xã Đồng Cách 12.Thôn Thượng xã Đằng Động
13.Thôn Thượng xã Đồng Cách 14.Thôn Thượng sở Vọng Doanh

2-Tổng Mỹ Dương, 8 xã:
1.Xã Mỹ Dương 2.Xã Nội Hoàng 3.Thôn Giáp Nhất xã Đồng Mạc
4.Thôn Đồng Lợi 5.Xã Khắc Lư 6.Xã Quan Thiều
7.Thôn Giáp Nhị xã Đồng Mạc 8.Xã Vũ Xuyên

                                                     
1 Huyện Phong Doanh : Đời Trần là Kim Châu ; thời thuộc Minh đổi làm huyện Vọng Doanh

 thuộc phủ Kiến Bình. Nhà Lê vẫn giữ tên Vọng Doanh , đặt thuộc phủ Nghĩa Hưng. Năm Minh
Mệnh 3 (1822) đổi tên là huyện Phong Doanh . Năm Minh Mệnh 14 (1833), cùng với ý Yên được tách
ra để lập phân phủ Nghĩa Hưng. Nay thuộc huyện ý Yên (phần phía nam).
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3-Tổng Cát Đằng, 7 xã:
1Xã Cát Đằng 2.Xã Lũ Đăng 3.Xã Tân Cầu     4.Thôn Văn Cú xã Tân Cầu
5.Xã Đằng Chương 6.Xã Ninh Xá 7.Xã La Xuyên

4-Tổng Hưng Xá1, 9 xã, thôn:
1.Xã Hưng Xá2 2.Xã Hoàng Đan 3.Thôn Phú Nội 4.Xã Phú Khê
5.Thôn Giáp Giá xã Phú Khê 6.Xã Yên Bái 7.Xã Lỗ Xá
8.Xã Đa Phú 9.Xã Hưng Xá Thượng

5-Tổng Ngô Xá, 6 xã:
1.Xã Ngô Xá 2.Xã Hoằng Nghị 3.Xã An Lộc 4.Xã Cầu Cổ
5.Xã Đông Biểu 6.Xã Hoàng Nê

6-Tổng Bồng Xuyên, 5 xã:
1.Xã Bồng Xuyên 2.Xã Quỹ Độ3 3.Xã Đăng Xuyên 4.Xã Đông Duy
5.Xã Vọng Doanh

[7]4

Số ruộng trong toàn huyện: 16.182 mẫu 11 thước 6 tấc 7 phân.

Số đất: 3.195 mẫu 7 sào 6 thước 4 tấc 9 phân 1 ly.

Số đinh: 1.691 người.

Lính tuyển: 132 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 15.034 hộc 33 bát 8 vốc.
-Nộp bằng tiền: 7.533 quan 7 tiền 28 đồng tiền.

Phong tục:

Trong bốn hạng dân người làm nông nhiều, người đi học ít; người làm thợ và đi buôn cũng có một số, như
thợ sơn ở xã Cát Đằng. Dân tục thuần phác kiệm xẻn. Theo Thiên chúa giáo chỉ có 6 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Nhiều lúa hè, ít lúa thu. Gặt xong vụ thu người ta thường trồng khoai, đậu. Các sản vật cũng giống
như các huyện khác. Riêng ở xã Phú Khê cũng có rươi.

Khí hậu:

Nóng lạnh ôn hòa, nhưng địa thế hơi thấp. Khoảng giữa mùa hè và mùa thu nước lũ dâng lên, ngập
lụt cả các khu dân cư, nhiều khí ẩm ướt.

Núi sông:

-Núi Bảo Đài: phía tây núi là địa phận xã Hương Nhi huyện ý Yên, phía đông núi quay về địa phận
xã Đồng Mạc.

Sông có: sông Ba Sát: trên từ huyện ý Yên chảy qua huyện hạt, đổ ra cửa sông Vĩnh Trị huyện Đại
An. Dài 5.524 trượng, rộng 5 trượng, sâu 5 thước.

                                                     
1 Xem chú tiếp dưới.
2 Tổng và xã Hưng Xá: Từ đầu Nguyễn về trước là tổng và xã Nguyễn Xá. Từ năm Tự Đức 6 (1853) tránh chữ

quốc tính Nguyễn, đổi là Hưng Xá.
3 Xã Quỹ Độ: Đầu Nguyễn về trước lã xã Hoa Độ ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Hoa (tên mẹ

vua Thiệu Trị), đổi là xã Quỹ Độ.
4 ở trên kê toàn huyện có 7 tổng, gồm 54 xã thôn, nhưng nguyên bản sao ĐKDD chỉ chép 6 xã, 49 xã thôn.

Thiếu 1 tổng thứ 7 là tổng Vũ Xá. Tổng Vũ Xá (chép sót) gồm 5 xã: Vũ Xá , Tống Xá  Trịnh Xá
, Từ Liêm , Cực Lạc  (CTTX).
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Danh lam thắng cảnh:

-Đền Lương Quận công: ở xã Đông Biểu. Thần họ Bùi, không rõ tên, người xã Quất Động tỉnh Hà
Nội, đậu Tiến sĩ cuối đời Trần1. Sau theo Lê Thái Tổ khởi nghĩa, tham mưu trong màn trướng, vâng
mệnh đi sứ, rất nổi tiếng, được Lê Thái Tổ ban quốc tính (họ Lê).

Chùa Cực Lạc: ở xã Đồng Mạc.

Núi Bảo Đài: có tiếng là nơi danh thắng.

Miếu Đinh Tiên Hoàng: ở xã Cát Đằng.

Đường đi:

-Một đường quan báo mới, phía tây từ bến đò La Mai tỉnh Ninh Bình đi qua bản huyện đến cầu
Trang Nghiêm huyện Vụ Bản (dài 2.107 trượng, mặt đường rộng 1 trượng, cao 3 thước, chân đường 1
trượng 2 thước).

-Một đường quan báo cũ, phía tây từ bến đò Non Nước ở Ninh Bình đi qua huyện hạt đến xã Ngọc
Côi huyện Vụ Bản (dài 2.253 trượng, rộng 5 thước, cao 2 thước).

-Một đường tư, trên từ cửa sông Thiên Phái huyện ý Yên đến địa phận xã Thử Mễ (dài 4.880
trượng, cao 7 thước, mặt đường 5 thước, chân đường 2 trượng).

Phủ Kiến Xương

Phủ Kiến Xương2 ở về phía đông thành tỉnh. Đường thuỷ đi xuôi dòng chừng nửa ngày thì đến,
ngược dòng thì mất chừng một ngày. Đường bộ đi mất già nửa ngày.

Phủ kiêm lý huyện Vũ Tiên; thống hạt 3 huyện: Thư Trì, Tiền Hải, Chân Định.

Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Kỳ Bố huyện Vũ Tiên; xung quanh đắp luỹ đất dài rộng mỗi chiều 45
trượng; cao 7 thước 2 tấc. Mặt thành rộng 5 thước, chân thành rộng 1 trượng. Ngoài thành trồng tre
xanh, có hào rộng 4 trượng, sâu 3 thước3.

Phủ hạt phía đông giáp phủ Thái Bình, phía tây giáp phủ Xuân Trường, phía nam giáp biển lớn,
phía bắc giáp tỉnh Hưng Yên.

Đông tây cách nhau 20 dặm. Nam bắc cách nhau 53 dặm.

Huyện Vũ Tiên do phủ kiêm lý, gồm 7 tổng:
1.Tổng ¤ Mễ 2.Tổng Lạc Đạo 3.Tổng Đội Trạch 4.Tổng Đa Cốc

                                                     
1 ĐNNTC cũng có chép về vị quận công họ Bùi: ông có dự khoa thi cuối đời Trần, nhưng khoa thi này chưa kết

thúc thì gặp lúc quân Minh sang chiếm nước ta, ông ẩn náu trong rừng, sau theo Lê Lợi khởi nghĩa. Đời Lê
Thái Tông ông vâng mệnh đi sứ sang Yên Kinh cầu phong, được vua Minh ban sắc phong cho Thái Tông làm
An Nam quốc vương. Có giai thoại nói trong chuyến đi sứ ấy viên bạn tống mời ông lên lầu xem kinh Phật,
sau khi ông lên thì viên ấy cất thang đi, không cho ăn uống. Ông quan sát rồi bẻ tượng Phật (làm bằng bột mì)
ra ăn để đọc kinh, đọc xong cầm hai cái dù nhảy từ trên lầu xuống vô sự.

2 Phủ Kiến Xương : Tên phủ có từ đời Trần. Năm Khai Đại 1 (1403) đời Hồ Hán Thương đổi làm phủ
Kiến Ninh  (Toàn thư, BK8-43a). Thời thuộc Minh đặt phủ Kiến Xương gồm Khoái Châu (5 huyện:
Tiên Lữ, Thi Hoá, Đông Kết, Phù Dung, Vĩnh Hạc) và 4 huyện do phủ kiêm lý là: Bổng Điền, Kiến Xương, Bố
Chân và Lợi (THQQ). Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt phủ Kiến Xương gồm 3 huyện Thư
Trì, Chân Định và Vũ Tiên. Đầu Nguyễn vẫn giữ như cũ. Năm Minh Mệnh 9 (1828) lập thêm huyện Tiền Hải.
Năm Minh Mệnh 12 (1831) nhập thêm huyện Thanh Quan (tách từ phủ Tiên Hưng). Năm Tự Đức 4 (1851) lại
tách huyện Thanh Quan sang phủ Thái Bình. Nay là đất các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Tiền Hải tỉnh Thái
Bình.

3 Những đơn vị đo chiều dài nói đây là những đơn vị đo ngày trước. Dặm: 150 trượng = 0,5km. Trượng: 3,333m.
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5.Tổng Tri Lai 6.Tổng Hội Khê 7.Tổng Lịch Bài

Các huyện thống hạt:

1-Huyện Thư Trì, 8 tổng:
1.Tổng Cự Lâm 2.Tổng Vị Sĩ 3.Tổng Bổng Điền 4.Tổng Vô Ngại
5.Tổng An Lão 6.Tổng Nội Lãng 7.Tổng Khê Kiều 8.Tổng Thượng Hộ

2-Huyện Chân Định, 8 tổng:
1.Tổng Xuân Vũ 2.Tổng Đường Thâm 3 Tổng Cao Mại 4.Tổng Thuỵ Lũng
5.Tổng An Bồi 6.Tổng Nam Đường 7.Tổng Thịnh Quang 8.Tổng Đại Hoàng

3-Huyện Tiền Hải, 7 tổng:
1.Tổng Tân Định 2.Tổng Tân An 3.Tổng Tân Cơ 4.Tổng Tân Bồi
5.Tổng Tân Hưng 6.Tổng Tân Thành 7.Tổng Tân Phong

Số ruộng trong toàn phủ: 95.886 mẫu 4 sào 10 thước 2 phân 1 ly.

Số đất trong toàn phủ: 18.765 mẫu 7 sào 11 thước 8 tấc 3 phân.

Số đinh: 14.854 người.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng thóc: 83.154 hộc 36 bát 8 vốc.
-Nộp bằng tiền: 80.794 quan 8 tiền 48 đồng tiền.
-Nộp bằng vải trắng: 118 tấm 15 thước.

Lính tuyển: 1.799 người.

Phong tục:

Phong tục các huyện Thư Trì, Chân Định, Vũ Tiên đại khái cũng như các nơi khác. Duy Tiền Hải là
huyện mới lập, ở sát vùng biển, giọng nói của người dân thô nhanh, người ta thường gọi là "giọng
miền biển" (hải âm). Theo Thiên chúa giáo ước chừng một phần mười dân số.

Sản vật:

Nhiều ruộng cấy lúa thu, ít ruộng cấy lúa hè. Chân Định có nghề dệt đũi. Chân Định, Thư Trì muối
mắm rươi.

Khí hậu:

Nóng lạnh vừa phải. Duy vài nơi gần biển nhiều chướng khí, mùa hè oi bức, mùa đông rét buốt.
Lúa thu xuống cấy vào tháng sáu, đến tháng mười thì gặt. Lúa hè cấy vào tháng mười hai; tháng năm
năm sau thì gặt.

Núi sông:

Trong phủ không có núi.

Huyện Chân Định có 2 sông: một sông chảy vào tấn Trà Lý, một sông thông ra tấn Ba Lạt.

Huyện Tiền Hải có hai sông: một sông chảy vào tấn Trà Lý, một sông thông ra cửa Lân.

Huyện Thư Trì có hai sông: một sông chảy vào cửa Trà Lý, một dòng sông chảy vào tấn Ba Lạt.

Huyện Chân Định: có một sông trên giáp huyện Vũ Tiên, dưới chảy thông ra cửa Trà Lý.

Danh thắng:

Huyện Chân Định có miếu Cao Lang, đền thờ Trình Hậu vợ Triệu Vũ Đế, miếu Triệu Vũ Đế.

Huyện Thư Trì có miều thờ Tiền Lý Nam Đế, miếu Quang Thục Hoàng thái hậu nhà Lê, đền thờ Đỗ
Thượng thư, đền thờ Đạt Ma thiền sư.

Huyện Vũ Tiên có đền thờ Trần Minh Tông.

Đường đi:
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- Đường quan báo: từ bến đò xã Bồng Điền huyện Thư Trì đi sang tỉnh Hải Dương.

- Một đường nhỏ từ phía tây phủ thành đi qua phủ hạt, đến địa giới huyện Thượng Nguyên.

- Một đường nhỏ từ phía nam phủ thành ra đến biển.

- Một đường nhỏ từ phủ thành đi về phía bắc đến địa giới huyện Diên Hà tỉnh Hưng Yên.

- Một đường nhỏ từ phía đông đi qua phủ hạt, đến địa giới huyện Đông Quan.

Huyện Vũ Tiên

Huyện Vũ Tiên1 do phủ Kiến Xương kiêm lý. Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Kỳ Bố, xung quanh đắp luỹ
đất, dài rộng mỗi chiều 45 trượng, cao 7 thước 2 tấc; mặt luỹ dày 5 thước, chân lũy dày 1 trượng; có 3
cửa: Tiền và Tả, Hữu. Dưới chân luỹ trồng tre xanh, xung quanh có hào rộng 4 trượng, sâu 3 thước. Từ
cửa đông phủ thành đến bờ sông Thanh Hương đi bộ mất chừng 2 khắc2.

Huyện hạt phía đông giáp hai huyện Chân Ninh, Tiền Hải; phía tây giáp huyện Thư Trì; phía nam
giáp phủ Xuân Trường; phía bắc giáp phủ Thái Bình và huyện Thanh Quan.

Đông tây cách nhau 10 dặm. Nam bắc cách nhau 53 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 45 xã, thôn, lý, giáp:

1-Tổng ¤ Mễ, 6 xã, thôn:
1.Xã ¤ Mễ 2.Xã Đại Hội 3.Thôn Thượng xã Tường An
4.Xã Thọ Bi 5.Xã Thuỵ Bình 6.Thôn Đồng Bạch xã Tường An

2-Tổng Tri Lai, 6 xã, thôn:
1.Xã Nhân Thanh 2.Xã Đồng Thanh 3.Thôn Đại Lai3 xã Phương Lai
4.Xã Tri Lai 5.Xã Đoan Túc 6.Thôn Phú Lạc xã Phương Lai

3-Tổng Lạc Đạo, 6 xã, thôn:
1-Xã Lạc Đạo 2-Xã Kỳ Bố 3-Xã An Chính 4.Xã Lạc Chính
5.Xã Bồ Xuyên 6.Xã Bằng Trạch

4-Tổng Hội Khê, 6 xã, thôn:
1-Xã Hội Khê 2-Xã Tống Vũ 3.Xã Vân Động 4.Xã Đông Chú
5.Xã Thượng Cầm 6.Xã Bình Trật

5-Tổng Đội Trạch, 9 xã, thôn:
1.Xã Sa Cao 2.Xã Hạc Lương 3.Xã Bộ La
4.Thôn Đông Đoài xã Đội Trạch 5.Thôn Thượng xã Thuận An
6.Xã Cổ Việt
7.Xã Hạc Châu 8.Thôn Yên Phú xã Đội Trạch              9.Thôn Hạ xã Thuận An

6-Tổng Lịch Bài, 5 xã:
1.Xã Lịch Bài 2.Xã Trà Vi 3.Xã Mộ Đạo 4.Xã Vân Môn
5.Xã Nguyệt Lâm

                                                     
1 Huyện Vũ Tiên : Một trong ba huyện thuộc phủ Kiến Xương được thành lập và đặt tên đời Lê Thánh

Tông (1469). Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh không đổi. Sau tách sang tỉnh Thái Bình (1890). Nay là
huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

2 Khắc: một khắc bằng 15 phút.
3 Thôn Đại Lai: Từ đầu Nguyễn về trước là thôn Thái Lai . Từ năm Tự Đức 15 (1862) kiêng huý Ngãi

vương Nguyễn Phúc Thái, đổi là xã Đại Lai .
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7-Tổng Đa Cốc, 7 xã, thôn
1.Xã Đa Cốc 2.Xã Phú Cốc 3.Xã Lai Vi 4.Thôn Nghĩa Môn1 xã Đa Cốc
5.Xã Hữu Tiệm 6.Xã Khả Cảnh 7.Xã Dương Liễu

Số ruộng trong toàn huyện: 28.441 mẫu.

Số đất trong toàn huyện: 3.973 mẫu 6 sào.

Số đinh: 3.732 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14.239 quan.
-Nộp bằng thóc: 31.099 hộc.

Lính tuyển: 360 người.

Phong tục:

Trong huyện phần nhiều là người đi học và người làm nông, người làm thợ và đi buôn tương đối ít.

Đàn bà con gái ở thôn quê phần nhiều đều lấy nuôi tằm dệt vải lụa làm nghề. Đất ở vào vùng giữa,
dân chúng phần nhiều cần cù tiết kiệm.

Theo Thiên chúa giáo gián tòng có 17 xã, thôn.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Thóc, đậu, rau, dưa là các sản vật thông thường, đại khái cũng như các phủ
huyện khác trong tỉnh.

Khí hậu:

Nóng, rét vừa phải. Lúa thu xuống cấy vào tháng sáu, đến tháng mười thì gặt. Lúa hè xuống cấy
vào tháng chạp, gặt vào tháng năm năm sau.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

-Phía tây bắc có sông Hộ (Hộ Giang) từ xã Thanh Hương huyện Thư Trì ở phía trên chảy qua
huyện ấy, đến huyện Vũ Tiên rồi chảy ra tấn Trà Lý, dài ước hơn 70 dặm; trong đó có nhiều đoạn sâu
từ 4 đến 6 thước không đều nhau, rộng chừng hơn 20 trượng.

-Phía tây nam có sông lớn, trên từ sông Vường, chảy qua hai huyện Thư Trì, Giao Thuỷ đến huyện
Vũ Tiên, rồi chảy ra tấn Ba Lạt, mức nước khá sâu.

Danh thắng:

-Đền Trần Minh Công: dân hai xã Kỳ Bố và Bồ Xuyên phụng thờ. Thần họ Trần, huý Lãm, tự Minh
Công. Cuối đời Ngô, Minh Công dấy quân chiếm vùng Bố Hải khẩu tự lập làm một trong 12 sứ quân.

Đường đi:

Trong huyện có 3 đường:

- Một đường từ huyện Thư Trì đến địa phận hai xã Kỳ Bố, Bồ Xuyên, dài chừng 8 dặm.

- Một đường từ phủ thành đi đến huyện Chân Định, dài chừng 6 dặm.

- Một đường từ huyện Thư Trì đến phủ thành, dài chừng 5 dặm.

                                                     
1 Thôn Nghĩa Môn xã Đa Cốc: Đầu Nguyễn về trước là thôn Bà Các xã Đa Cốc.
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Huyện Chân Định

Chân Định là huyện thống hạt của phủ Kiến Xương. Huyện lỵ ở địa phận xã Động Trung, xung
quanh đắp luỹ đất chiều dài 37 trượng, chiều ngang 22 trượng, cao 3 thước, mặt trên dày 2 thước, chân
luỹ dày 8 thước. Có hai cửa Tả và Hữu. Hào rộng 3 thước, sâu 2 thước.

Từ cửa tây huyện thành đến bờ sông Liêm đi bộ mất chừng hơn 2 khắc.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thanh Quan; phía tây bắc giáp huyện Vũ Tiên; phía nam giáp
huyện Tiền Hải.

Đông tây cách nhau 34 dặm. Nam bắc cách nhau 33 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 70 xã, thôn, trang:

1-Tổng Xuân Vũ, 12 xã, thôn:
1.Thôn Luật Ngoại 2.Thôn Động Trung 3.Xã Lại Trì 4.Thôn Đông Nhuế
5.Thôn Luật Nội 6.Xã Phụng Thượng 7.Xã Tri Lễ 8.Thôn Đông Trì
9.Thôn Cổ Ninh xã Niệm Hạ 10.Thôn Xuân Vũ xã Xuân Vũ2

11.Thôn Nội xã Niệm Hạ 12.Thôn Thái Công xã Xuân Vũ

2-Tổng Đường Thâm, 10 xã, trang, trại:
1.Xã Diệm Dương 2.Xã Dục Dương 3.Xã Vân Cước 4.Xã Dương Cước
5.Xã Trực Tầm 6.Xã Đường Thâm 7.Xã Thiền Quan 8.Trại Hưng Nhượng
9.Xã Lãng Đông 10.Xã Đắc Tượng

3-Tổng Cao Mại, 9 xã:
1.Xã Cao Mại 2.Xã Phương Trạch 3.Xã Quân Bác 4.Xã Đường Kênh
5.Xã Quan Cao 6.Xã Quần Cao 7.Xã Bác Trạch 8.Xã Trà Hương
9.Xã Mỹ Lạc

4-Tổng Thuỵ Lũng, 9 xã:
1.Xã Thuỵ Lũng 2.Xã An Điềm 3.Xã Tử Tế 4.Xã Đăng Hoàng
5.Xã An Trạch 6.Xã An Lễ 7.Xã Xuân Bảng3 8.Xã Bích Kê4

9.Xã Đông Lâu

5-Tổng An Bồi, 6 xã:
1.Xã An Bồi 2.Xã Thao Bồi5 3.Xã Thanh Nê 4.Xã Xuân Cước6

5.Xã Diêm Điền 6.Xã Trình Phố

6-Tổng Nam Đường, 9 xã, thôn, trang:
1.Xã Nam Đường 2.Thôn Nội xã Bạt Trung 3.Thôn Ngoại xã Bạt Trung

                                                     
1 Huyện Chân Định: ĐNNTC và PĐĐDC nói huyện Chân Định xưa là đất Đặng Châu  (PĐĐD có ghi theo
Địa chiêu ký  (?)). Đời Lê Thánh Tông đặt làm huyện Chân Định  thuộc phủ Kiến Xương.
Các triều sau đều theo thế, cho đến đời Đồng Khánh chưa thay đổi. Sau (1889) kiêng huý đồng âm chữ Chân
(tên huý Dục Đức, cha vua Thành Thái) đổi là huyện Trực Định, tiếp đó lại tách cả phủ Kiến Xương để lập tỉnh
Thái Bình. Nay thuộc đất huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

2 Xã Xuân Vũ: Đầu Nguyễn về trước là xã Thái Vũ ; từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng tên Ngãi vương
Nguyễn Phúc Thái, đổi là Xuân Vũ .

3 Xã Xuân Bảng: Đầu Nguyễn về trước là xã Kim Bảng , từ năm Tự Đức 6 (1853) đổi là Xuân Bảng .
4 Xã Bích Kê: Đầu Nguyễn về trước là xã Kim Kê  (CTTX); từ năm Tự Đức 6 (1853) đổi là Bích Kê .
5 Ngv. chép chữ  (Thao Bồi). Trên bản đồ cũng ghi chữ này. Sách Nomenclature des Communes du Tonkin

của Ngô Vi Liễn và Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ đều chép tên xã này là xã Công Bồi .
6 Xã Xuân Cước: Đầu Nguyễn về trước là xã Hoa Cước  (CTTX); từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ

Hoa, đổi là Xuân Cước .
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4.Xã Kênh Bạt 5.Xã Kênh Nhuế 6.Thôn Lũ xã Cao Bạt
7.Trang Thân Thượng 8.Thôn Nang xã Cao Bạt 9.Xã Hương Ngải

7-Tổng Thịnh Quang, 7 xã
1.Xã Thịnh Quang 2.Xã Dưỡng Thông 3.Xã Phú Ân 4.Xã Vũ Lăng
5.Xã Mai Chử 6.Xã Văn Hanh 7.Xã Phú Mỹ

8-Tổng Đại Hoàng, 6 xã:
1.Xã Đại Hoàng 2.Xã Tiểu Hoàng 3.Xã La Cao 4.Xã An Ninh
5.Xã Trà Lý 6.Xã Lương Phú

Số ruộng các hạng trong toàn huyện: 35.589 mẫu 1 sào.

Số đất trong toàn huyện: 5.222 mẫu 4 sào.

Số đinh: 5.307 người.

Lính tuyển: 726 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 17.784 hộc.
-Nộp bằng tiền: 43.491 quan.

Phong tục:

Trong bốn hạng dân thì người đi học và người làm nông (sĩ, nông) chiếm phần nhiều, người làm
thợ và người buôn (công, thương) không có mấy. Phong tục thuần hậu tiết kiệm. Theo Thiên chúa giáo
có 13 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Xã Đường Thâm dệt đũi. Các xã Trà lý, Cao Mại muối mắm tôm. Các sản
vật thông thường cũng giống như các huyện khác.

Khí hậu:

Gần biển rét nhiều, mùa hè nóng nực oi bức. Lúa hè xuống cấy khoảng tháng mười một, tháng
chạp; tháng tư, tháng năm năm sau thì gặt. Lúa thu xuống cấy vào tháng sáu, gặt thóc tháng mười.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông lớn trên từ cửa cống Lịch Bài huyện Vũ Tiên chảy vào sông nhỏ ở trang Thân
Thượng thuộc bản huyện rồi đổ ra tấn Trà Lý, quanh co uốn khúc, rộng chừng 3 trượng, sâu chừng 2
trượng, dài chừng hơn 250 trượng.

Danh thắng:

- Miếu Cao Lang: dân 3 xã Đường Thâm, Đông Nhuế, Động Trung phụng thờ. Tương truyền thần
cưỡi ngựa từ núi Tam Đảo đi xuống đến địa phận các xã này rồi bay lên trời, dân địa phương dựng đền tại
chỗ để thờ thần.

- Miếu Trình Hậu: dân xã Đường Thâm phụng thờ. Hậu là người xã Đường Thâm, vợ vua Triệu Vũ Đế.

- Miếu Triệu Vũ Đế: dân các xã Thuỵ Lũng, Bích Kê, Mai Chử phụng thờ. Đế họ Triệu, huý Đà1,
cuối đời Tần làm huyện lệnh huyện Long Xuyên, sau làm Nam Hải uý, đem quân sang đánh An Dương
vương, tự lập làm vua.

Đường đi:

-Một đường nhỏ phía trên giáp xã Bộ La huyện Vũ Tiên, đi qua địa hạt bản huyện đến khu dân cư
xã Trà Lý, dài chừng 30 dặm.

                                                     
1 Ngv: "thần Đà ", đúng ra cần viết: "huý Đà ".
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Huyện Thư Trì

Thư Trì là huyện thống hạt của phủ Kiến Xương. Năm Tự Đức thứ 5 (1852) vâng mệnh sáp nhập
vào phủ Kiến Xương. Năm [Tự Đức] thứ 14 (1861), lại vâng mệnh tách ra, dời về lập huyện lỵ ở xã
Mỹ Lộc. Xung quanh huyện lỵ đắp luỹ đất, dài rộng mỗi chiều 16 trượng 5 thước. Mặt luỹ rộng 6
thước, chân luỹ dày 1 trượng 1 thước, cao 5 thước. Có một cửa ở mặt trước. Phía ngoài luỹ trồng tre
xanh, có hào rộng 1 trượng 5 thước, sâu 3 thước 4 tấc. Phía trước huyện lỵ nhìn ra sông lớn. Từ cửa
huyện đến bờ sông cách chừng 223 trượng 3 thước. Từ huyện thành đi về phía bắc đến bờ sông Thanh
Hương, cách 385 trượng.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Vũ Tiên; phía tây giáp sông lớn, đối bờ với huyện Mỹ Lộc; phía
nam giáp huyện Giao Thuỷ; phía bắc giáp huyện Thần Khê tỉnh Hưng Yên.

Đông tây cách nhau 15 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 63 xã, thôn, trang, trại.

1- Tổng Cự Lâm, 8 xã:
1.Xã Hương Cáp 2.Xã Hữu Lộc 3.Xã Thanh Bản 4.Xã An Để
5.Xã Hương Táo 6.Xã Cự Lâm 7.Xã Phan Kiều 8.Xã Đức Hiệp

2- Tổng Vị Sĩ, 6 xã:
1.Xã Vị Khê 2.Xã Hậu Tải 3.Xã Vân Đài 4.Xã An Liêm
5.Xã Vị Sĩ 6.Xã An Lại

3- Tổng Nội Lãng, 7 xã, thôn:
1.Xã Nội Lãng 2.Xã Lãng Xuyên 3.Xã Phúc Trung 4.Xã Đại Đồng
5.Xã Huyền Chân 6.Xã Nội Hoành 7.Xã Phú Mãn

4. Tổng Bổng Điền, 8 xã, trại:
1.Xã Bổng Điền 2.Xã Mỹ Bổng 3.Xã Phú Chử 4.Xã Mỹ Lộc
5.Xã Thọ Lộc 6.Trại Tăng Bổng 7.Xã Hương Đường 8.Xã Lộc Điền

5-Tổng An Lão, 7 xã trang:
1.Xã An Lão 2.Xã Phúc Khánh 3.Xã Hoàng Xá 4.Trang Phúc Nội
5.Xã An Lộc 6.Xã Ngô Xá 7.Xã Kiến Xá

6-Tổng Khê Kiều, 10 xã, trang:
1.Xã Khê Kiều2 2.Xã Bình An 3.Xã Từ Châu 4.Xã Lộc Quý
5.Xã Phú Lễ 6.Xã Văn Lang 7.Xã La Uyên 8.Xã Đại An
9.Trại Văn Lâm 10.Trại Trà Khê

7- Tổng Vô Ngại, 8 xã:
1.Xã Vô Ngại 2.Xã Dũng Thuý 3.Xã Nghĩa Khê 4.Xã Trà Động
5.Xã Thượng Điền 6.Xã La Điền 7.Xã Ngoại Lãng 8.Xã Văn Lãng

8. Tổng Thượng Hộ, 9 xã, trang:
1.Xã Thượng Hộ 2.Xã Đồng Đại 3.Xã Thâm Động 4.Xã An Điện
5.Trang Tĩnh Xuyên 6.Xã Tranh Xuyên 7.Xã Thanh Hương3 8.Xã Phú Nha

                                                     
1 Huyện Thư Trì : Tên đặt từ đời Lê Thánh Tông (1469) (vị trí vào khoảng địa phận huyện Bổng Điền và

huyện Kiến Xương phủ Kiến Xương thời thuộc Minh). Các triều sau cho đến đời Đồng Khánh không thay đổi.
Sau tách sang tỉnh Thái Bình (1890). Nay là huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

2 Xã Khê Kiều: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Khê Cầu.
3 Xã Thanh Hưng: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Mạt Hương.
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9.Xã Hội Kê

Số ruộng trong toàn huyện: 25.152 mẫu 7 sào.

Số đất trong toàn huyện: 8.071 mẫu 8 sào.

Số đinh: 4.323 người.

Lính tuyển: 564 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 17.625 quan 4 tiền.
-Nộp bằng thóc: 30.133 hộc.
-Nộp bằng vải trắng: 18 tấm 15 thước.

Phong tục:

Trong bốn hạng dân thì người làm nghề nông nhiều nhất, thứ đến là học trò (sĩ); người làm thợ
(công) và buôn bán (thương) ít hơn nữa.

Phong tục có chỗ xa hoa, có chỗ tiết kiệm nhưng cũng nhiều nơi chuộng thói xa xỉ. Một vài nơi dân
chúng ngoan ngạnh thường hay sinh sự kiện cáo. Theo Thiên chúa giáo có 8 xã gián tòng.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Lúa hè khoảng tháng mười một, tháng chạp xuống cấy, tháng năm năm sau
thì gặt. Lúa thu xuống cấy từ tháng sáu, tháng mười gặt thóc.

Hai xã Đại Đồng, Phúc Trung cũng có có rươi. Các sản vật thông thường cũng giống như các huyện
khác.

Khí hậu:

Nóng lạnh vừa phải, đại khái cũng như các huyện khác trong tỉnh.

Núi sông:

Trong huyện không có núi, chỉ có 2 dòng sông:

- Một dòng sông lớn (gọi là sông Bồng Điền) trên giáp huyện Diên Hà tỉnh Hưng Yên, chảy qua địa
hạt bản huyện, thông ra tấn Ba Lạt, rộng chừng 100 trượng, sâu mười trượng.

- Một dòng sông vừa (gọi là sông Thanh Hương) do sông Bổng Điền chia dòng mà thành, chảy qua
địa hạt bản huyện và huyện Vũ Tiên, thông ra tấn Trà Lý, rộng chừng 30 trượng, sâu 2 trượng.

Danh thắng:

- Đền Lý Nam Đế: dân xã Hậu Tải phụng thờ. Sự tích Lý Nam Đế, xem rõ ở phần ghi về danh thắng
huyện Thuỵ Anh.

- Đền thờ thiền sư Đạt Ma: dân xã Ngoại Lãng phụng thờ. Thần họ Đỗ, huý Đô, người làng Hoàng
Giang tỉnh Hải Dương tinh thông Phật học, sau thi đậu khoa thi Bạch Liên, làm Tăng quan đến chức
Đô sát đại phu, hiệu Đạt Ma thiền sư. Năm thứ 10 đời vua Trần Nhân Tông thiền sư hoá ở xã Ngoại
Lãng, dân bản xã lập đền phụng thờ, mỗi khi cầu khấn đều thấy linh thiêng ứng nghiệm.

- Đền thờ Đỗ Thượng thư: ở xã Ngoại Lãng. Thần là người bản xã, họ Đỗ tên là Lý Khiêm, đậu
Trạng nguyên đời Lê Cảnh Thống (1498-1504), vâng mệnh đi sứ sang Bắc quốc [Trung Quốc], lâm
bệnh mất ở Bằng Tường. Sau khi mất, được tặng chức Đô ngự sử. Nay dân toàn tổng phụng thờ.

- Đền thờ Quang Thục Hoàng thái hậu nhà Lê: ở xã An Lão. Xã này là quê bà ngoại của Hoàng thái
hậu. Mỗi khi cầu khấn đều thấy linh thiêng ứng nghiệm.

- Chùa Phúc Lâm: ở xã Đồng Đại. Chùa xây từ đời vua Trần Duệ Tông (1373-1377), có tháp ứng
Thiên, có giếng Hoành Hải, phong cảnh rất đẹp.
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Đường đi:

- Một đường quan báo từ bến đò xã Bổng Điền đi sang tỉnh Hải Dương, dài khoảng 5 dặm.

- Một đường tư cũng từ bến đò xã Bổng Điền đi đến phủ Thái Bình, dài khoảng 5 dặm.

- Một đường nhỏ từ xã Mỹ Lộc đi đến phủ Kiến Xương, dài khoảng 10 dặm.

Huyện Tiền Hải

Tiền Hải là huyện thống hạt của phủ Kiến Xương. Huyện lỵ đặt ở ấp Phong Lai, sau sáp nhập vào
huyện Chân Định. Năm Tự Đức thứ 14 (1861) lại tách thành huyện riêng, dời huyện lỵ về xóm Ngoại
Đê. Xung quanh huyện lỵ trồng luỹ tre, dài 12 trượng 5 thước, rộng 110 trượng 5 thước; không có hào.

Từ cửa huyện đến bờ sông Côn cách chừng 800 trượng. Từ góc phía bắc huyện thành đến bờ sông
Lân cách chừng hơn 1.000 trượng. Từ phía nam huyện thành đến bờ sông Long Hầu cách chừng 115
trượng.

Huyện hạt1 phía tây giáp huyện Chân Định, phía đông giáp biển lớn, phía nam giáp huyện Giao
Thuỷ, phía bắc giáp huyện Thanh Quan.

Đông tây cách nhau 18 dặm. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Huyện có 7 tổng, gồm 47 xã, thôn, trang, trại:

1-Tổng Tân Định, 6 xã:
1.ấp Đại Hữu 2.ấp Lạc Thành 3.Trại Nhuận ốc 4.ấp Vĩnh Ninh
5.ấp Phú Nhuận 6.Lý Ngoại Đê

2- Tổng Tân An, 6 lý, ấp:
1.Lý Diêm Trì 2.Trại Quân Trạch 3.ấp Đông Cao 4.Trại Lưu Phương
5.ấp Nguyệt Lũ 6.ấp Nho Lâm

3-Tổng Tân Cơ, 8 lý, ấp, giáp:
1.Lý Thủ Chính 2.Giáp Trung Lập 3.ấp Đông Quách 4.ấp Năng Tĩnh
5.ấp Dưỡng Chân 6.Giáp Tức Tranh 7.ấp Hữu Vi 8.ấp Hướng Tân

4-Tổng Tân Hưng, 6 lý, ấp:
1.Lý Quý Đức 2.ấp Phụ Thành 3.Trại Yên Cư 4.Lý Đường Xuyên
5.ấp Định Cư 6.Giáp Phụ Quách

5-Tổng Tân Thành, 6 xóm, ấp, trại:
1.ấp Chính Trung 2.ấp Lạc Thiện 3.ấp Đồng Lạc 4.ấp Vũ Xá
5.ấp Phong Lai 6.Trại Mỹ Đức

6. Tổng Tân Phong, 6 xóm, ấp:
1.Lý Văn Hải 2.ấp Lương Điền 3.ấp Cam Lai 4.Lý Thanh Giám
5.ấp Đức Cơ 6.ấp Trinh Cát

7. Tổng Tân Bồi, 9 ấp, xóm, trại, giáp:
1.Lý Tuân Nghĩa 2.ấp Hanh Thông 3.Trại Chi Trỉ 4.ấp Đồng Nhân
5.ấp Xuân Hoà 6.Trại Hương Khê 7.Giáp Tham Đồng 8.Giáp Lũng Tả
9.Trại Thiên Kiều

                                                     
1 Huyện Tiền Hải : Huyện mới lập năm Minh Mệnh thứ 10 (1829) trên vùng đất ven biển hai huyện Giao

Thuỷ và Chân Định do Dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ tổ chức khai hoang lập ấp trong các năm đầu đời Minh
Mệnh. Nay vẫn mang tên huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.
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Số ruộng toàn huyện: 6.704 mẫu 6 sào 10 thước 2 phân 1 ly.

Số đất toàn huyện: 1.497 mẫu 9 sào 11 thước 3 tấc 3 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 5.439 quan 4 mạch 48 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4.038 hộc 36 bát 8 vốc.

Đinh số: 1.492 người.

Lính tuyển: 149 người.

Phong tục:

Dân phần nhiều làm nghề nông, ít có văn học, phong tục cần cù tiết kiệm, gần được mức đôn hậu.
Duy vì địa hạt gần biển nên giọng nói hơi nặng và nhanh, người ta gọi là giọng miền biển. [Trong
huyện] không có nghề thủ công nào khác, ngoài việc chẻ cói đem bán để người ta mua về dệt thành
loại chiếu thô (sợi to), cùng là việc ra bãi biển bứt chặt các cây cỏ tạp nhạp đem về làm củi đun.

Theo Thiên chúa giáo chỉ một ấp gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Địa hạt bản huyện ở ven biển, lại là huyện mới lập, ngoài rươi ra không có sản vật gì đặc sắc đáng
kể.

Khí hậu:

Địa hạt bản huyện ở gần biển, nhiều sương mù ẩm thấp, khi mặt trời lên cao mới tan. Nước mặn
ven biển thường tràn vào, các việc làm nông đều nên làm sớm [hơn nơi khác], không nên làm muộn.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông trên từ cửa sông xã Thanh Hương huyện Thư Trì chảy qua hai huyện Vũ Tiên,
Chân Định, chảy qua tổng Tân Bồi thuộc bản huyện rồi đổ ra tấn Trà Lý. Rộng 82 trượng, nước lên sâu
7 thước 8 tấc; nước xuống, sâu 1 thước 8 tấc.

- Một dòng sông gọi là sông Ngư Dũng, trên từ cửa tấn Ba Lạt, qua địa phận tổng Hà Cát huyện
Giao Thuỷ, chảy qua các tổng Tân Bồi, Tân An, rồi đổ ra cửa tấn Lân; rộng 52 trượng 2 thước; khi
nước lên sâu 8 thước; nước xuống, sâu hơn 4 thước.

Danh thắng:

Huyện mới lập, không có danh lam cổ tự. Riêng có sự tích về việc quan Doanh điền sứ đời trước là
Nguyễn Công Trứ vâng mệnh triều đình chiêu dân lập ấp, xây dựng nên huyện này, nay trong huyện
nhiều nơi lập đền thờ.

Đường đi:

- Một đường từ địa phận xã Tiểu Hoàng huyện Chân Định đi qua các tổng Tân An, Tân Cơ thuộc
bản huyện, đến giáp địa phận tổng Hà Cát huyện Giao Thuỷ, dài chừng 10 dặm.

- Một đường từ tổng Thần Huống huyện Thanh Quan, qua tổng Tân Bồi rồi đi qua huyện lỵ, dài
khoảng hơn 9 dặm.

Phủ Thái Bình

Phủ Thái Bình ở về phía đông bắc thành tỉnh; đi đường bộ [lên thành tỉnh] mất chừng một ngày; đi
đường thuỷ mất 2 ngày.

Phủ kiêm lý huyện Đông Quan, thống hạt hai huyện Thanh Quan, Thuỵ Anh.
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Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Kinh Lũ, mặt hướng về phía nam. Xung quanh phủ lỵ đắp thành đất, dài
rộng mỗi chiều đều 45 trượng; cao 7 thước 2 tấc; mặt thành rộng 1 thước 5 tấc, chân thành rộng 1
trượng 5 thước, chung quanh có hào rộng 4 trượng, sâu 3 thước.

Phủ hạt1 phía tây giáp phủ Kiến Xương, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía bắc giáp tỉnh Hưng
Yên, phía nam giáp biển cả.

Đông tây cách nhau 55 dặm. Nam bắc cách nhau 16 dặm.

Huyện Đông Quan do phủ kiêm lý, 8 tổng:
1.Tổng Phương Quan 2.Tổng An Tiêm 3.Tổng Đồng Vi 4.Tổng Đông Hồ
5.Tổng Hạ Động 6.Tổng Thượng Liệt 7.Tổng Bình Cách 8.Tổng Hoá Tài

Các huyện thống hạt:

1-Huyện Thanh Quan, 10 tổng:
1.Tổng Trực Nội 2.Tổng Đông Động 3.Tổng Đồng Hải 4.Tổng Cát Hộ
5.Tổng Thượng Tầm 6.Tổng Trừng Hoài 7.Tổng Phúc Khê 8.Tổng Vị Dương
9.Tổng Lễ Thần 10.Tổng Thần Huống

2-Huyện Thuỵ Anh, 9 tổng:
1.Tổng Ninh Cù 2.Tổng Yên Định 3.Tổng Hoành Đường 4.Tổng Vạn Xuân
5.Tổng Quảng Nạp 6.Tổng Yên Bái 7.Tổng Cao Dương 8.Tổng Hổ Đội
9.Tổng Bích Du

Số ruộng toàn phủ: 50.144 mẫu 2 sào.

Số đất toàn phủ: 21.362 mẫu 2 sào.

Số đinh: 7.851 người.

Lính tuyển: 954 người.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng thóc: 52.248 hộc 16 bát.
-Nộp bằng tiền: 42.992 quan.

Phong tục:

Ba huyện trong phủ phong tục đại khái giống nhau. Riêng huyện Thuỵ Anh ở ven biển, dân chúng
phần nhiều làm nghề đánh cá. Xã Vạn Đồn có nghề đan lưới cá, xã An Chỉ giỏi nghề dệt vải mịn. Theo
Thiên chúa giáo gián tòng chỉ khoảng một phần mười.

Sản vật:

Cả ba huyện đều nhiều lúa thu, ít lúa hè; xen trồng dâu, đay, khoai, đậu. Duy huyện Thanh Quan
dệt vải trắng nhiều hơn các huyện khác. Đất huyện Thuỵ Anh hợp với trồng cây thuốc lào.

Khí hậu:

Địa hạt bản phủ gần biển, nhiều sương mù ẩm thấp, [buổi sáng] mặt trời lên cao mới tan. Các mặt
khác đại để cũng giống như các phủ huyện khác trong tỉnh.

                                                     
1 Phủ Thái Bình: đời Lý là hương Thái Bình ; đời Trần là lộ An Tiêm . Thời thuộc Minh là huyện

Thái Bình thuộc phủ Trấn Man. Năm Quang Thuận 10 (1469) nâng lên thành phủ Thái Bình
gồm 4 huyện: Đông Quan, Thuỵ Anh, Phụ Dực, Quỳnh Côi. Thời Tây Sơn kiêng chữ Bình (tên huý vua Quang
Trung), đổi là phủ Thái Ninh . Đầu triều Nguyễn lấy lại tên cũ là phủ Thái Bình, vẫn gồm 4 huyện.
Năm Minh Mệnh 13 (1832) tách hai huyện Phụ Dực, Quỳnh Côi để lập phân phủ Thái Bình. Năm Tự Đức 4
(1851) lại nhập thêm huyện Thanh Quan nguyên thuộc phủ Kiến Xương, thành phủ Thái Bình gồm 3 huyện:
Đông Quan, Thuỵ Anh, Thanh Quan. Nay là đất các huyện Đông Hưng, Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình.
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Núi sông:

Trong phủ không có núi. Có hai sông:

- Một dòng là Côn Giang, từ phía đông nam huyện Thanh Quan, trên hứng nước hai nguồn sông
Nông và sông Hộ, rồi chảy về phía đông qua hai huyện Thanh Quan, Chân Định rồi đổ ra cửa biển Trà
Lý.

- Một dòng gọi là sông Hy Hà, từ ngã ba sông Đào tỉnh Hưng Yên chia dòng chảy qua hai huyện
Quỳnh Đôi, Đông Quan, đến huyện Phụ Dực làm thành sông Đào Động, lại chảy qua 3 huyện Phụ
Dực, Đông Quan, Thuỵ Anh rồi đổ ra biển ở cửa Diêm Hộ.

Danh thắng:

Huyện Thuỵ Anh: có miếu Tiền Lý Nam Đế, miếu Ngô Đồng, miếu Đế Thích, miếu Càn Hải phu
nhân nhà Tống, dân chúng đến cầu đảo đều thấy linh thiêng ứng nghiệm.

Huyện Thanh Quan: có chùa Trung Liệt, đền thờ Quách Thượng thư.

Đường đi:

Trong phủ hạt có 5 con đường:

- Một đường từ xã Kim Ngọc huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng tỉnh Hưng Yên đi qua hai tổng Đồng
Vi, Bình Cách đến phủ thành, dài khoảng 4 dặm.

- Một đường từ xã Kim Ngọc đi qua hai tổng Đồng Vi, Phương Quan đến xã Đông Linh huyện Phụ
Dực đi qua tổng Bình Cách đến phủ lỵ, dài khoảng 3 dặm.

- Một đường từ xã Lai ổn huyện Quỳnh Côi đi qua hai tổng Phương Quan, Bình Cách đến phủ
thành, dài khoảng 7 dặm.

- Một đường từ huyện Phụ Dực đi qua tổng Bình Cách đến phủ thành, dài khoảng 3 dặm.

- Một đường từ huyện Thuỵ Anh đi qua hai tổng Hạ Động, Đông Hồ đến phủ thành, dài khoảng 12
dặm.

Huyện Đông Quan

Huyện Đông Quan do phủ Thái Bình kiêm lý. Phủ lỵ đặt ở địa phận xã Kinh Lũ.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thuỵ Anh, phía tây giáp phủ Tiên Hưng, phía nam giáp huyện
Thanh Quan, phía bắc giáp huyện Quỳnh Côi.

Đông tây cách nhau 23 dặm. Nam bắc cách nhau 14 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 55 xã:

1-Tổng Phương Quan, 7 xã:
1.Xã Phương Quan 2.Xã Phương Xá 3.Xã Đồng Kỷ 4.Xã Điều Thượng
5.Xã An Vị 6.Xã Cổ Tiết 7.Xã Lệ Bảo

2-Tổng Hạ Động, 7 xã:
1.Xã Hạ Động 2.Xã Tử Đô 3.Xã Lạc Sơn2 4.Xã Khai Lai

                                                     
1 Huyện Đông Quan: Đời Lý thuộc lộ ứng Thiên, đời Trần thuộc lộ Long Hưng. Thời thuộc Minh là huyện Cổ

Lan thuộc phủ Trấn Man (THQQ). Đời Lê Thánh Tông, năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện
Đông Quan  thuộc phủ Thái Bình. (Danh sách các phủ huyện đời Hồng Đức trong PĐĐD, 7a bản in
lầm là Tây Quan ). Các triều sau đều gọi là huyện Đông Quan. Sau hợp nhất với huyện Tiên Hưng
thành huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình hiện nay.

2 Xã Lạc Sơn: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Miên Sơn ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Miên
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5.Xã Thượng Phúc1 6.Xã Trà Linh 7.Xã Quân Động

3- Tổng An Tiêm, 7 xã:
1.Xã An Tiêm 2.Xã Hoè Nha 3.Xã Tam Lộng 4.Xã An Xá
5.Xã Bái Thượng 6.Xã Lương Thường 7.Xã Lãng Tình

4-Tổng Thượng Liệt, 5 xã, sở:
1.Xã Thượng Liệt 2.Xã Hạ Liệt 3.Xã Phất Lộc 4.Sở Thượng Liệt
5.Xã Trung Liệt

5-Tổng Đồng Vi, 9 xã, thôn:
1.Xã Đồng Vi 2.Xã Dụ Đại 3.Xã Phù Lưu 4.Xã Đồng Cừ
5.Thôn Dụ xã Dụ Đại 6.Xã Đồng Liệt 7.Xã Thuần Tuý 8.Xã Đào Xá
9.Xã Cổ Dũng

6- Tổng Bình Cách, 10 xã, thôn:
1.Xã Bình Cách 2.Xã Đông Khê 3.Xã Phương Mai2 4.Xã Lại Xá
5.Thôn Nậu xã Kênh Lũ 6.Xã Lãm Khê 7.Xã Hoành Từ
8.Xã Diên Hà 9.Xã Tào Xá 10.Thôn Hào xã Kênh Lũ

7-Tổng Đông Hồ, 6 xã:
1.Xã Đông Hồ3 2.Xã Phong Đăng4 3.Xã Khúc Mai 4.Xã Vô Hối
5.Xã Hải Đô 6.Xã Luyến Khuyết

8- Tổng Hoá Tài, 4 xã:
1.Xã Hóa Tài 2.Xã Hậu Trữ 3.Xã Diên Trữ 4.Xã Thanh Du

Số ruộng trong toàn huyện: 16.137 mẫu 1 sào.

Số đất trong toàn huyện: 7.618 mẫu 5 sào.

Số đinh: 2.736 người.

Thuế cả năm:
- Nộp bằng tiền: 12.693 quan.
- Nộp bằng thóc: 13.703 hộc 26 bát.

Lính tuyển: 258 người.

Phong tục:

Trong bốn hạng dân thì người học trò và người làm nghề nông là đông nhất, người làm thợ, đi buôn
thì ít. Phong tục chất phác. Theo Thiên chúa giáo có 17 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Lúa thu nhiều, lúa mùa ít. Các sản vật thông thường cũng như các huyện khác trong tỉnh, không có
thứ gì đặc sắc đáng kể. Riêng các xã Đồng Cừ, Dụ Đại có mắm rươi.

Khí hậu:

Khí hậu nóng lạnh vừa phải. Ruộng đất chua mặn. Hàng năm xuống cấy từ tháng sáu; tháng mười
gặt thóc. Lúa hè xuống cấy từ tháng mười một; tháng năm năm sau gặt thóc.

                                                                                                                                                                     
(tiểu tự của Thiệu Trị), đổi gọi là Lạc Sơn .

1 Xã Thượng Phúc: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Thượng Miên . Từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý
chữ Miên, đổi gọi là Thượng Phúc .

2 Xã Phương Mai: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoàng Mai.
3 Xã Đông Hồ: Từ đầu Nguyễn trở về trước là xã Đông Triều.
4 Xã Phong Đăng: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Viên Đang ; từ năm 1825 kiêng chữ Đang  (tên huý

của Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Ngọc Đang mẹ Minh Mệnh), đổi gọi là Phong Đăng .
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Sông núi:

Trong huyện không có núi. Sông có 2 dòng:

- Một dòng sông ở phía đông, từ địa phận huyện Quỳnh Đôi chảy qua địa phận ba tổng Hoá Tài,
Đông Hồ, Hạ Động [ở bên bờ phía đông] và hai tổng Bình Cách, Thượng Liệt ở bờ phía tây, đổ ra biển
ở tấn Diêm Hộ huyện Thuỵ Anh. Sông rộng 27 trượng 5 thước; nước lên, sâu 2 trượng 5 thước; nước
xuống, sâu một trượng 5 thước.

- Một dòng sông ở phía tây, từ huyện Thần Khê phủ Tiên Hưng chảy qua địa hạt bản huyện, qua
ngã ba sông Côn, đổ ra biển ở tấn Trà Lý. Sông rộng 14 trượng 3 thước; nước lên sâu 1 trượng 8 thước,
nước xuống, sâu 1 trượng 6 thước.

Danh thắng:

Trong huyện này chỉ có đền miếu tầm thường, không có những nơi danh lam cổ tích đáng ghi chép.

Đường đi:

Đã ghi ở trên.

Huyện Thanh Quan

Thanh Quan là huyện thống hạt của phủ Thái Bình. Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Tống Khê, xung
quanh đắp luỹ đất. Luỹ dài rộng mỗi chiều 40 trượng, cao 4 thước. Mặt luỹ rộng 1 thước 2 tấc, chân
luỹ dày 4 thước, bên ngoài trồng tre gai. Phủ lỵ hướng về phía nam, chỉ có một cửa ở phía trước.

Huyện hạt1 phía đông giáp hai huyện Thuỵ Anh, Tiền Hải, phía tây giáp huyện Thần Khê tỉnh
Hưng Yên; phía nam giáp huyện Chân Định, phía bắc giáp huyện Đông Quan.

Đông tây cách nhau 20 dặm. Nam bắc cách nhau 19 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 51 xã, thôn, trại:

1-Tổng Trực Nội, 6 xã:
1.Xã Trực Nội2 2.Xã Đông Trại 3.Xã Yên Lũ 4.Xã An Lễ
5.Xã Tống Nhi 6.Xã Tống Khê

2-Tổng Đông Động, 5 xã:
1.Xã Đông Động 2.Xã Long Bối 3.Xã Thụ Điền3 4.Xã Phong Lôi
5.Xã Bì Động

3. Tổng Đồng Hải, 8 xã, thôn:
1.Xã Đồng Hải 2.Xã Lương Đống 3.Xã Tế Quan 4.Xã Vô Song
5.Xã Kỳ Trọng4 6.Xã Yên Chân 7.Xã Văn Ông 8.Thôn Đồng Quan

                                                     
1 Huyện Thanh Quan: Tên huyện đặt từ năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông là huyện Thanh Lan

, thuộc phủ Tân Hưng  (đời Lê Trung hưng kiêng huý Kính Tông Lê Duy Tân, đổi là phủ Tiên
Hưng ). Năm Gia Long thứ 1 (1802) kiêng huý chữ Lan  (mẹ cả của vua Gia Long), đổi là huyện
Thanh Quan , đặt thuộc phủ Tiên Hưng, năm Minh Mệnh 13 (1832) đổi thuộc phủ Kiến Xương, năm
Tự Đức 4 (1851) đổi thuộc phủ Thái Bình. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890), đổi phủ Thái Bình cũ thành
phủ Thái Ninh (1893), sau lại đổi phủ Thái Ninh làm huyện Thái Ninh, rồi nhập với huyện Thuỵ Anh làm
huyện Thái Thuỵ. Nay đất huyện Thanh Quan thuộc huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình.

2 Tổng và xã Trực Nội: Đầu Nguyễn trở về trước là tổng và xã Hà Nội ; sau tránh tên tỉnh Hà Nội lập năm
Minh Mệnh 12 (1831), đổi là Trực Nội .

3 Xã Thụ Điền: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Thụ Triền ; từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng chữ Triền (cận
âm tên huý vua Thiệu Trị), đổi là Thụ Điền .

4 Xã Kỳ Trọng: Từ đầu Nguyễn về trước là xã Kỳ Chủng . Đầu triều Nguyễn (1802) kiêng chữ Chủng (tên
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4-Tổng Cát Hộ, 3 xã:
1.Xã Cát Hộ 2.Xã Trùng Quan 3.Xã Sa Cát

5-Tổng Thượng Tầm, 6 xã:
1.Xã Thượng Tầm 2.Xã Thượng Phú 3.Xã Hạ Tầm 4.Xã Cổ Hội
5.Xã Hội Châu 6.Xã Dương Xuyên

6. Tổng Trừng Hoài, 5 xã:
1.Xã Trừng Hoài 2.Xã Thiền Quan 3.Xã Hoài Hữu 4.Xã Trừng Uyên
5.Xã Liên Khê

7. Tổng Phúc Khê, 6 xã, thôn:
1.Thôn Tiền xã Phúc Khê 2.Xã Nha Xuyên 3.Xã Kỳ Nhai
4.Thôn Trung xã Phúc Khê 5.Xã Đồng Uyên 6.Xã Xuân Phố

8. Tổng Vị Dương, 3 xã:
1.Xã Vị Dương 2.Xã Vị Khê 3.Xã Đồng Tỉnh

9. Tổng Lễ Thần, 4 xã:
1.Xã Lễ Thần 2.Xã Lục Linh 3.Xã Vũ Nghị 4.Xã Biền Hàn

10. Tổng Thần Huống, 5 xã, thôn:
1.Xã Thần Huống 2.Xã Thần Đầu 3.Thôn Chiêm Thuận 4.Xã Phú Uyên
5.Xã Lũng Đầu

Số ruộng trong huyện: 22.891 mẫu 1 sào.

Số đất trong huyện: 6.197 mẫu.

Số đinh: 3.487 người.

Lính tuyển: 435 người.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 16.478 quan.
-Nộp bằng thóc: 26.420 hộc.
-Nộp bằng vải trắng mịn: 210 tấm.

Phong tục:

Phong tục trong huyện thuần hậu chất phác. Các hạng sĩ, nông, công, thương đều có, nhưng dân
nông nhiều hơn cả. ở xã Thụ Điền có một số đàn bà con gái làm nghề ca hát, ngoài ra thì chỉ nuôi tằm
dệt vải lụa. Theo Thiên chúa giáo có 8 xã gián tòng.

Sản vật:

Trong huyện nhiều lúa thu, ít lúa hè. Làm nghề dệt vải có 6 xã, thôn: Long Bối, Thiền Quan, thôn
Trung, thôn Tiền, Kỳ Nhai, Đồng Uyên, đều có nộp thuế theo lệ định. Các sản vật thông thường cũng
như các huyện khác trong tỉnh.

Khí hậu:

Trong toàn huyện khí hậu điều hoà, đại khái cũng giống các huyện khác trong tỉnh.

Núi sông:

Trong huyện không có núi.

Sông lớn có 3 dòng:

                                                                                                                                                                     
huý của Gia Long), đổi là Kỳ Trọng .
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- Một từ sông Nhị Hà chảy xuôi xuống đến ngã ba Tuần Vường thì chia dòng phụ chảy qua địa hạt
huyện Thư Trì bao quanh qua các tổng Trùng Quan, Cát Hộ, qua 2 huyện Vũ Tiên, Chân Định rồi đổ ra
cửa biển Trà Lý.

- Một dòng từ sông Nhị Hà chảy xuôi đến ngã ba Nông tỉnh Hưng Yên thì chia dòng quanh co chảy
qua địa hạt bản huyện ở các tổng Đông Động, Đồng Hải, Thượng Tầm, hợp dòng với sông Côn (rộng
hơn 20 trượng, sâu hơn 30 thước), rồi đổ ra biển ở cửa Trà Lý.

- Một dòng từ phủ Ninh Giang tỉnh Hải Dương chảy qua địa phận các xã Vi Khê, Đồng Tỉnh (rộng
hơn 20 trượng, sâu hơn 15 thước), chảy thông ra cửa Diêm Hộ.

Những sông nói trên, hàng năm trong khoảng từ tháng mười đến tháng chạp thường có nước mặn từ
biển tràn vào, có khi nước mặn lên tận các chỗ ngã ba sông.

Danh thắng:

- Chùa Trung Liệt: ở xã Trung Liệt1. Xưa Bảo Anh phu nhân đời Trần trụ trì chùa này, về sau dân
bản xã phụng thờ.

- Đền thờ Quách Thượng thư: 2 xã Thiền Quan, Phú Uyên cùng thờ. Thần họ Quách, huý Hữu
Nghiêm2, em Thượng thư Quách Đình Bảo3; đậu Tiến sĩ năm Quang Thuận (1460-1469), vâng mệnh
đi sứ Bắc quốc (Trung Quốc), có soạn bài Giới bản bộ bảng văn (Bài văn khuyên răn liêu thuộc dưới
quyền), người Minh khen là "Tam đại nhân tài" (người có tài như các nhà thơ nhà văn ba đời Đường,
Tống, Nguyên), được vua nhà Minh ban tặng áo mũ giải trải đỏ. Sau khi mất được phong làm phúc
thần.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ xã Cát Hộ, qua các tổng Trực Nội, Thượng Tầm, Trừng Hoài, Phúc Khê, Vị
Dương đến tổng Thần Huống, dài hơn 150 trượng.

Huyện Thụy Anh

Thuỵ Anh là huyện thống hạt thuộc phủ Thái Bình. Huyện lỵ đóng ở địa phận hai xã Hổ Đội và Bao
Hàm, xung quanh đắp luỹ đất, dài 21 trượng 1 tấc, rộng 17 trượng 1 thước, cao 3 thước 5 tấc, có một
cửa [ở mặt tiền]. Từ cửa huyện đến bờ biển Diêm Hộ cách 900 trượng. Từ huyện lỵ đến bờ sông Tam
Nông dài 500 trượng. Từ huyện lỵ đến bờ sông Luộc dài 800 trượng.

Huyện hạt4 phía đông giáp biển cả, phía tây giáp huyện Đông Quan, phía nam giáp huyện Thanh
Quan, phía bắc giáp huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương.

                                                     
1 Huyện Thanh Quan không có xã Trung Liệt. Cách sông Côn Giang, bên bờ bắc là huyện Đông Quan có xã

Trung Liệt tổng Thượng Liệt. Có nhiều khả năng chùa Trung Liệt ở xã Trung Liệt thuộc huyện Đông Quan mà
soạn giả đưa nhầm vào huyện Thanh Quan. Nhưng sự nhầm này phải kể từ ĐNNTC vì sách ấy cũng chép lầm
chùa Trung Liệt ở huyện Thanh Quan.

2 Quách Hữu Nghiêm  (1445-?): quê xã Phúc Khê, nay là xã Thái Phúc huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình;
đỗ Hoàng giáp khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận 10 (1469).

3 Quách Đình Bảo (1440-?): anh Quách Hữu Nghiêm, đỗ Thám hoa khoa Quý mùi niên hiệu Quang
Thuận 4 (1463) đời Lê Thánh Tông.

4 Huyện Thuỵ Anh : Huyện thành lập và đặt tên năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, đặt
thuộc phủ Thái Bình. Các triều sau đều theo thế. Năm Kiến Phúc 1 (1884) kiêng huý chữ Anh  (Anh Hoàng
đế, thuỵ hiệu của Tự Đức), đổi là huyện Thuỵ Vân (x. Thái Bình phong vật chí). Đầu đời Đồng Khánh bỏ lệ
kiêng huý chữ đồng âm, lấy lại tên cũ là huyện Thuỵ Anh. Sau hợp nhất hai huyện Thái Ninh và Thuỵ Anh
(1977) thành huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình hiện nay.
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Đông tây cách nhau 30 dặm. Nam bắc cách nhau 19 dặm.

Huyện có 9 tổng, gồm 59 xã, thôn:

1- Tổng Ninh Cù, 4 xã:
1.Xã Ninh Cù 2.Xã Bùi Xá 3.Xã Vân Cù 4.Xã Cao Cương1

2-Tổng Yên Bái, 7 xã:
1.Xã Yên Bái 2.Xã Thọ Cách 3.Xã Quỳnh Lý 4.Xã Tu Trình
5.Xã Đăng Trường 6.Xã Vân Am 7.Xã Kha Lý

3-Tổng Yên Định, 6 xã:
1.Xã Yên Định 2.Xã Trà Hồi 3.Xã Hạ Tập 4.Xã Yên Lệnh
5.Xã ¤ Trình 6.Xã Trà Bôi

4-Tổng Cao Dương, 6 xã:
1-Xã Cao Dương 2.Xã Yên Cúc 3.Xã Thu Cúc 4.Xã Cao Trai
5.Xã Hoà Đồng 6.Xã Xá Thị

5-Tổng Hoành Đường, 9 xã:
1.Xã Hoành Đường 2.Xã Cam Đường 3.Xã Thiền Đỗ
4.Xã Di Phúc2 5.Xã Dương Đường 6.Xã Đường Tỉnh 7.Xã Lai Triều
8.Xã Hạc Ngang 9.Xã Hoành Quan

6-Tổng Hổ Đội, 7 xã:
1.Xã Hổ Đội 2.Xã Diêm Hộ 3.Xã Yên Chỉ 4.Xã Ngoại Trình
5.Xã Bao Hàm 6.Xã Quang Lang 7.Xã Mai Diêm3

7-Tổng Vạn Xuân, 7 xã:
1.Xã Vạn Xuân4 2.Xã Minh Vũ 3.Xã Tam Tri 4.Xã Tri Chỉ
5.Xã Bình Lãng 6.Xã Lỗ Trường 7.Xã Chỉ Bồ

8-Tổng Bích Du, 6 xã:
1.Xã Bích Du 2.Xã Hà Mi 3.Xã Sơn Đường 4.Xã Tử Đường5

5.Xã Thuỳ Dương 6.Xã Bằng Lương

9-Tổng Quảng Nạp, 7 xã:
1.Xã Quảng Nạp 2.Xã Đông Dương 3.Xã Lưu Đồn 4.Xã Phương Man
5.Xã Yên Cố 6.Xã Diêm Tỉnh 7.Xã Vạn Đồn

Số ruộng toàn huyện: 11.116 mẫu.

Số đất toàn huyện: 7.546 mẫu 2 sào.

Số đinh: 1.628 người.

Lính tuyển: 261 người.

Thuế hàng năm:

                                                     
1 Xã Cao Cương: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hồng Cương , năm Tự Đức 1 (1848) kiêng huý chữ Hồng,

đổi là Cao Cương .
2 Xã Di Phúc, chính văn viết , nhưng trên bản đồ viết chữ  (cũng âm Di, nhưng khác chữ).
3 Xã Mai Diêm: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Diêm , từ năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Hoa,

đổi là Mai Diêm .
4 Tên tổng nguyên bản chép chữ Thung , tên xã viết với chữ Thung , nhưng vết chữ sửa lại thành chữ
Xuân .

5 Xã Tử Đường : Đầu đời Đồng Khánh kiêng đồng âm chữ Đường (tiểu tự của Đồng Khánh), đổi là xã Tử
Các  (trong cuốn Thái Bình địa dư chí, ký hiệu A.500 Viện Hán Nôm ghi miếu Tử Đường ở xã Tử Các);
tháng 3-1886 bỏ lệ kiêng huý đồng âm, lại lấy theo tên cũ là xã Tử Đường.
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-Nộp bằng tiền: 13.821 quan.
-Nộp bằng thóc: 12.125 hộc.

Phong tục:

Trong huyện thì dân các tổng Cao Dương, Ninh Cù phần nhiều cứng rắn hung hãn. Hai xã Diêm
Hộ, Bích Du tập tục có phần xa hoa. Ngoài ra, nói chung dân các xã đều thuần hậu cần cù tiết kiệm.
Trong bốn hạng dân thì dân làm nghề nông nhiều nhất, dân làm nghề thương (đi buôn) ít hơn, người đi
học (sĩ) ít hơn nữa, người làm thợ (công) lại càng ít hơn nữa. Duy có người xã An Chỉ giỏi nghề dệt
vải, vải dệt ra khá mịn mặt. Người xã Vạn Đồn có nghề đan lưới cá. Theo Thiên chúa giáo tất cả có 15
xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Trong huyện lúa thu, lúa hè xấp xỉ bằng nhau. Sau khi gặt vụ thu, người ta phần nhiều trồng cây
thuốc lào. Dân các xã ven biển sinh sống bằng nghề đánh cá, làm muối. Các sản vật thông thường
cũng giống các huyện trong tỉnh.

Khí hậu:

Gần biển1 cho nên nhiều sương mù. Mùa thu thường có mưa to gió lớn. Mùa đông tháng mười
thường nổi gió bấc, rét buốt; đến tháng chạp thì rét nhất.

Núi sông: Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông nhỏ là sông Cổ Giang, rộng hơn 40 trượng lẻ, sâu hơn 1 trượng, mùa hè nước
ngọt, mùa đông nước mặn. Sông từ huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương chảy xuôi xuống địa phận xã Thu
Cúc thuộc bản huyện rồi chảy thông ra cửa biển Thái Bình, dài khoảng 30 dặm.

- Một dòng sông hạng vừa là sông Hộ, rộng 50 trượng, sâu 9 thước, cả mùa đông mùa hè đều nước
mặn. Sông này từ huyện Đông Quan chảy xuôi xuống địa phận xã Cam Đường thuộc bản huyện rồi
chảy thẳng ra cửa Diêm Hộ, dài chừng 3, 4 dặm.

- Một dòng sông nhỏ từ xã Bất Náo huyện Phụ Dực chia dòng chảy qua bản huyện từ xã Ninh Cù
đến xã Phương Mạn. Cả mùa đông lẫn mùa hè đều nước ngọt, những năm khô hạn [dân địa phương]
thường dẫn nước sông này lên tưới ruộng. Sông rộng hơn 1 trượng, sâu trên dưới 4 thước, dài chừng 40
dặm.

Danh thắng:

- Miếu Lý Nam Đế: ở xã Tử Đường. Xét sách Sử ký2, vua họ Lý, huý Bí, người phủ Thái Bình, tổ
tiên khi xưa vốn là người Bắc quốc (Trung Quốc) lánh nạn sang ở nước ta từ đời Tây Hán, đến đời vua
đã 7 đời. Lý Bí làm quan với nhà Lương, không đạt ý nguyện, trở về quê ở phủ Thái Bình tự lập làm
đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, niên hiệu là Thiên Đức.

- Đền thờ Đại càn thánh nương (Bà thánh đại càn): dân hai xã Diêm Hộ, Vạn Xuân phụng thờ. Thần
nguyên là Hoàng hậu nhà Tống.

Đường đi:

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi đến xã Lai Triều, đến giáp địa phận xã Thượng Phúc huyện Đông
Quan, dài chừng 40 dặm.

- Một đường từ huyện lỵ đi đến xã Ninh Cù, giáp địa phận huyện Phụ Dực, dài chừng 50 dặm.

- Một đường từ huyện lỵ đến xã Thuỳ Dương giáp huyện Thanh Quan, dài chừng 30 dặm.

                                                     
1 Ngv. "cận hải chi dân", chữ dân ở đây do quen tay chép nhầm, đúng ra ở đây phải chữ địa  (cận hải chi

địa / đất gần biển).
2 Tức Đại Việt sử ký toàn thư.
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Phân phủ Thái Bình

Phân phủ Thái Bình1 ở về phía đông nam thành tỉnh. Phân phủ kiêm lý huyện Phụ Dực, thống hạt
huyện Quỳnh Côi. Phủ lỵ đóng ở địa phận xã Dục Linh huyện Phụ Dực.

Huyện Phụ Dực do phân phủ kiêm lý, 6 tổng:
1.Tổng Đào Xá 2.Tổng Dục Linh 3.Tổng Lương Xá 4.Tổng Vọng Lỗ
5.Tổng Tô Xuyên 6.Tổng Bất Náo

Huyện Quỳnh Côi do phân phủ thống hạt, 6 tổng:
1.Tổng Quỳnh Đôi 2.Tổng Sơn Đồng 3.Tổng Tiên Bố 4.Tổng Quỳnh Ngọc
5.Tổng Đồng Chân 6.Tổng Tang Giá

Số ruộng trong phân phủ: 31.867 mẫu 2 sào 3 thước 5 phân 1 ly.

Số đất trong phân phủ: 6.758 mẫu 4 sào 4 thước 2 phân 9 ly.

Số đinh: 4.032 người.

Lính tuyển: 438 người.

Thuế hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 15.997 quan 8 mạch 53 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 27.715 hộc 2 bát 8 vốc.

Phong tục:

Cả hai huyện trong phân phủ phong tục đều thuần hậu chất phác. Nhà nông nhiều, học trò ít, không
có người làm thợ và người đi buôn. Theo Thiên chúa giáo có 12 xã, thôn gián tòng.

Sản vật:

Huyện Phụ Dực tất cả đều là ruộng cấy lúa thu. Huyện Quỳnh Côi lúa thu nhiều, lúa hè ít. Huyện
Phụ Dực có cây Nam sài hồ2. Huyện Quỳnh Côi trồng cây củ đậu.

Khí hậu:

Khí hậu hai huyện Phụ Dực, Quỳnh Côi đại khái cũng như các huyện khác trong tỉnh.

Sông núi:

Cả hai huyện đều không có núi.

Đường sông, xem ở phần ghi riêng về từng huyện.

Danh thắng:

Huyện Phụ Dực có đền thờ Đông Hải Đoàn Đại vương, miếu thờ thiền sư Không Lộ và thiền sư
Giác Hải.

Huyện Quỳnh Côi: không có nơi nào đáng gọi là danh thắng.

                                                     
1 Phân phủ Thái Bình : Lập năm Minh Mệnh 13 (1832) trên cơ sở hai huyện Phụ Dực và Quỳnh Côi

tách từ phủ chính Thái Bình. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890), đổi phủ Thái Bình cũ thành phủ Thái
Ninh, đổi phân phủ Thái Bình cũ thành phân phủ Thái Ninh (1893) vẫn gồm 2 huyện Phụ Dực và Quỳnh Côi.
Sau bỏ phân phủ; năm 1977, sát nhập 2 huyện Phụ Dực, Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.

2 Nam sài hồ : Sài hồ là tên loài cây thuốc; có 2 giống: Bắc sài hồ (Bupleurum falcatum) và Nam sài hồ
(Bupleurum sachalinence).
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Huyện Phụ dực

Huyện Phụ Dực1 do phân phủ Thái Bình kiêm lý. Lỵ sở phân phủ đóng ở địa phận xã Dục Linh,
xung quanh đắp luỹ đất, dài 19 trượng 5 thước, rộng 18 trượng 5 thước, cao 3 thước 5 tấc, mặt luỹ rộng
3 thước, chân dày 1 trượng, có một cửa; ngoài luỹ trồng tre gai, không có hào nước.

Lúc trước nhân vì bọn phỉ ở miền đông bắc tràn vào nên đắp thêm một đoạn luỹ đất nữa, dài hơn
220 trượng. Từ cổng lỵ sở phân phủ đến cổng phủ thành dài 16 trượng2.

Huyện hạt vẫn gồm 2 huyện Phụ Dực và Quỳnh Côi, phía đông giáp huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải
Dương, phía tây giáp hai huyện Đông Quan, Quỳnh Côi; phía nam giáp hai huyện Thuỵ Anh, Đông
Quan; phía bắc giáp sông lớn, đối bờ với địa phận tỉnh Hải Dương.

Đông tây cách nhau 10 dặm. Nam bắc cách nhau 36 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 34 xã.

1-Tổng Đào Xá, 4 xã:
1.Xã Đào Xá 2.Xã Hưng Nhượng 3.Xã An Hiệp 4.Xã Lộng Khê

2-Tổng Vọng Lỗ, 7 xã:
1.Xã Vọng Lỗ 2.Xã Di Phúc 3.Xã Lạc Cổ 4.Xã Trường Lũ
5.Xã Đại Điền3 6.Xã Đào Động 7.Xã Vũ Hạ

3-Tổng Dục Linh, 6 xã:
1.Xã Dục Linh 2.Xã Lý Xá 3.Xã Đông Linh 4.Xã Mai Xá
5.Xã An Bài 6.Xã Thanh Mai

4-Tổng Tô Xuyên, 6 xã:
1.Xã Tô Xuyên 2.Xã Tô Hồ 3.Xã Tô Hải 4.Xã Tô Đê
5.Xã Tô Trang 6.Xã Thủ Nghĩa

5-Tổng Lương Xá, 6 xã:
1.Xã Lương Xá 2.Xã Mỹ Xá 3.Xã Kiến Quan 4.Xã Yên Ninh
5.Xã Trung Châu 6.Xã Vạn Đường

6-Tổng Bất Náo, 5 xã:
1.Xã Bất Náo 2.Xã Đông Chú 3.Xã Yên Dục 4.Xã Quan Đình
5.Xã Cao Mộc

Số ruộng toàn huyện: 12.968 mẫu 4 sào 1 thước 3 tấc 7 phân.

Số đất toàn huyện: 3.300 mẫu 9 sào 4 thước 2 tấc 8 phân.

Số đinh: 1.406 người.

Lính tuyển: 139 người.

Thuế cả năm:

                                                     
1 Huyện Phụ Dực : Thời thuộc Minh, lúc đầu là huyện Đa Dực thuộc phủ Tân An, sau đổi thuộc

phủ Trấn Man (1414). Đầu đời Lê đổi là huyện Phụ Phụng  (Thái Bình phong vật chí, Thái Bình địa
dư chí), năm Quang Thuận 10 (1469) đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Phụ Dực thuộc phủ Thái Bình.
Các triều sau đều theo như thế. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890), đặt thuộc phân phủ Thái Ninh (1893),
sau bỏ phân phủ, đặt thuộc tỉnh Thái Bình. Năm 1977, sát nhập 2 huyện Phụ Dực, Quỳnh Côi thành huyện
Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Nay là huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.

2 Ngv.: trượng, có thể phải là lý (dặm), chứ không phải trượng.
3 Xã Đại Điền: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Điền . Từ năm 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý Hoàng thái

hậu mẹ vua Thiệu Trị), đổi là xã Đại Điền .
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- Nộp bằng tiền: 6.666 quan 1 tiền 37 đồng tiền.
- Nộp bằng thóc: 9.293 hộc 28 bát.

Phong tục:

Phong tục bản huyện thuần hậu chất phác, phần nhiều làm nghề nông, ít người làm thợ và người đi
buôn. Theo Thiên chúa giáo chỉ 6 xã, thôn gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Trong huyện toàn là ruộng cấy lúa thu. Tháng tư, tháng năm xuống cấy; tháng chín, tháng mười gặt
thóc. Các sản vật khác cũng đại khái giống như các huyện trong tỉnh, duy có cây sài hồ Nam có thể
dùng làm thuốc.

Khí hậu:

Nóng lạnh đại khái cũng giống các huyện khác trong tỉnh.

Núi sông: Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông lớn từ sông Nông chảy xuống đến ngã ba Tranh thông ra ngã ba Đồn Thủ, rồi chảy
sang địa phận tỉnh Đông, dài hơn 900 trượng, rộng hơn 20 trượng. Bên bờ phía đông có một sông nhỏ
từ ngã ba Tranh chảy xuôi xuống huyện Thụy Anh rồi đổ ra biển ở cửa Thái Bình. Sông này mùa hè
nước ngọt, mùa đông nước mặn. Dân ven sông mùa hè thường đào cống nhỏ lấy nước tưới ruộng, đến
mùa đông lại lấp đi.

- Một dòng sông nhỏ từ địa phận huyện Quỳnh Côi chảy qua bản huyện, rồi chảy ra biển ở cửa
Diêm Hộ.

Danh thắng:

- Miếu Hưng Đạo: dân xã An Bài phụng thờ. Hưng Đạo tức là Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn
đời Trần. Dân địa phương đến cầu khấn đều thấy linh ứng.

- Miếu Không Lộ thiền sư: ở xã Lộng Khê. Thiền sư họ Dương, pháp hiệu Không Lộ. Dân địa
phương đến cầu khấn đều thấy linh ứng.

Đường đi:

- Đường Khuyến nông: từ bến đò Vật huyện Đông Quan đi qua địa hạt bản huyện, đi bộ mất chừng
nửa ngày.

Huyện quỳnh Côi

Quỳnh Côi là huyện thống hạt của phân phủ Thái Bình. Huyện lỵ đóng ở địa phận xã Lương Cụ.
Xung quanh huyện lỵ đắp thành đất, dài rộng mỗi chiều 16 trượng 2 thước, ngoài trồng tre gai, có một
cửa ở mặt tiền, hào rộng 7 thước sâu 2 thước 5 tấc.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Phụ Dực, phía tây giáp huyện Thần Khê tỉnh Hưng Yên, phía bắc
giáp huyện Vĩnh Lại tỉnh Hải Dương.

Đông tây cách nhau 19 dặm. Nam bắc cách nhau 24 dặm.

Huyện có 6 tổng, gồm 43 xã, thôn:

                                                     
1 Huyện Quỳnh Côi: Thời thuộc Minh là huyện Hà Khối  phủ Tân An. Đời Lê Thánh Tông đặt làm huyện

Quỳnh Côi phủ Thái Bình. Các đời sau đều theo thế. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình (1890), đặt
thuộc phân phủ Thái Ninh (1893). Sau bỏ phân phủ, đặt thuộc tỉnh Thái Bình. Năm 1977, sát nhập 2 huyện Phụ
Dực, Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ. Nay là huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.
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1-Tổng Quỳnh Côi, 5 xã:
1.Xã Quỳnh Côi 2.Xã Yên Vệ 3.Xã Đông Xá1 4.Xã Hương La
5.Xã Lương Mỹ

2-Tổng Quỳnh Ngọc, 6 xã:
1.Xã Quỳnh Ngọc 2.Xã Lương Cụ 3.Xã Mỹ Ngọc 4.Xã La Vân2

5.Xã Ngọc Quế 6.Xã Bồ Trang

3- Tổng Sơn Đồng, 6 xã:
1.Xã Sơn Đồng 2.Xã Ngẫu Khê 3.Xã Yên Linh 4.Xã Vĩnh Niên
5.Xã Ngải Trang3 6.Xã Hưng Nhượng

4- Tổng Đồng Chân, 8 xã:
1.Xã Đồng Chân 2.Xã Hạ Phán 3.Xã Văn Quán 4.Xã Cần Phán
5.Xã Thượng Phán 6.Xã Yên Chân 7.Xã Nghi Phú 8.Xã Trượng Đỗ

5-Tổng Tiên Bố, 7 xã, thôn:
1.Xã Tiên Bố 2.Xã Đại NÉm 3.Xã Yên Ký 4.Xã Lai ổn
5.Xã Mai Trang 6.Xã Cam Mỹ 7.Xã Mỹ Trang

6-Tổng Tang Giá4, 11 xã:
1.Xã Tang Giá5 2.Xã Tài Thác6 3.Xã Mỹ Giá 4.Xã Phúc Bội
5.Xã Tiên Cầu 6.Xã Vĩnh Ninh 7.Xã Ngọc Chi 8.Xã Nam Đài
9.Xã Anh Quả 10.Xã Phấn Táo 11.Xã Hải An

Số ruộng toàn huyện: 18.898 mẫu 8 sào 1 thước 6 tấc 8 phân 1 ly.

Số đất toàn huyện: 3.457 mẫu 4 sào 14 thước 7 tấc 8 phân 9 ly.

Số đinh: 2.626 người.

Lính tuyển: 299 người.

Thuế cả năm:
- Nộp bằng tiền: 9.331 quan 7 tiền 16 đồng tiền.
- Nộp bằng thóc: 18.421 hộc 13 bát 8 vốc.

Phong tục:

Trong bốn hạng dân, người làm nghề nông đông nhất; học trò, người làm thợ, người đi buôn chỉ số
ít. Phong tục thuần hậu chất phác. Theo Thiên chúa giáo chỉ 6 xã, thôn gián tòng mà thôi.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Lại có cây củ đậu. Củ nó bên trong màu trắng, vị ngọt, có thể ăn sống, hoặc
xào nấu với các loại thịt rất hợp. Các sản vật khác đại khái cũng như các huyện trong tỉnh.

Khí hậu:

Nóng lạnh vừa phải, đại khái cũng như các huyện miền biển khác.

                                                     
1 Xã Đông Xá: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Đông Các , đổi tên năm Tự Đức 6 (1853).
2 Xã LaVân: Đầu Nguyễn trở về trước là xã La Miên , từ năm 1841 kiêng chữ Miên (Miên Tông, tiểu tự

Thiệu Trị), đổi là La Vân .
3 Xã Ngãi Trang: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Nghĩa Trang ; từ năm 1862 kiêng tên thuỵ Nghiã vương

Nguyễn Phúc Thái, đổi là Ngãi Trang .
4 Xem chú tiếp dưới.
5 Tên tổng và tên xã Tang Giá: Đầu Nguyễn trở về trước là Tang Thác  (CTTX), sau đổi là Tang Giá .
6 Xã Tài Thác: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Hoa Thác , năm Thiệu Trị 1 (1841) kiêng huý chữ Hoa, đổi

là Tài Thác .
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Núi sông:

Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông nhỏ từ xã Diên Nông huyện Diên Hà chảy qua địa hạt bản huyện, đến ngã ba sông
huyện Phụ Dực rồi đổ ra biển ở cửa tấn Diêm Hộ. Mặt sông rộng 8 trượng 4 thước, sâu trên 5 thước,
dài 4.623 trượng.

Danh thắng:

Trong huyện chỉ có những đền miếu tầm thường, không có danh thắng.

Đường đi

Có 4 đường:

- Một đường từ xã Trung Châu huyện Phụ Dực đi qua bản huyện đến bến đò xã Xích Bích huyện
Thần Khê, dài khoảng 200 trượng1.

- Một đường từ bến đò Phụ Quốc huyện Vĩnh Lại, qua huyện lỵ, đến xã Tạ Xá huyện Thần Khê, dài
khoảng 400 trượng.

- Một đường từ bến đò xã Tiến Trật huyện Thần Khê, qua bản huyện, đến đường quan báo, dài ước
600 trượng.

- Một đường quan báo từ xã Hy Hà huyện Diên Hà đến giáp bến đò xã Phù Cựu huyện vĩnh Lại, dài
ước 100 trượng.

                                                     
1 Ngv. Nhị bách lý. Độ dài của 3 con đường tiếp theo nữa cũng chép với chữ lý : 200, 400, 600 dặm v.v... là

độ dài quá xa đối với một đơn vị huyện mà đông tây cách nhau chỉ 19 lý, nam bắc cách nhau chỉ 24 lý, vì vậy
có thể xác định chữ đúng phải là chữ trượng  mà người chép quen tay viết thành lý (dặm).
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